Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có tính đến năm 2015.

mở đầu

Đồng Nai là tỉnh có ngành Công nghiệp phát triển nhanh, tỷ trọng công nghiệp ngày càng chiếm cao trong cơ cấu kinh tế (năm 2003, tỷ trọng GDP công nghiệp chiếm trên 56%), sự phát triển của ngành công nghiệp đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh.

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có một vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế vùng. Ngày 4/3/2003, Chính phủ đã có Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai thời kì 2001 – 2010 (điều chỉnh). Đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng trên 30% toàn quốc, hiện nay đã được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến 2010, có tính đến 2020. Ngành công nghiệp Đồng Nai cũng đã có quy hoạch phát triển đến năm 2010, tuy nhiên đây là Quy hoạch điều chỉnh từ năm 1999 nên không còn phù hợp với tình hình thực tế, do đó rất khó khăn trong việc định hướng phát triển ngành công nghiệp thời gian tới.
Để có những định hướng phát triển ngành công nghiệp của tỉnh, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay, trong mối quan hệ với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tận dụng mọi tiềm năng, thế mạnh sẵn có, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới. Yêu cầu cấp bách đặt ra cho ngành công nghiệp Đồng Nai là phải có một định hướng quy hoạch phát triển cho ngành.

Căn cứ sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 1251/UBT ngày 28/3/2003 triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001 – 2010 (điều chỉnh), căn cứ chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2003 – 2005) và căn cứ vào Quyết định số 3460/QĐ.CT.UBT, ngày 3/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phê duyệt đề cương rà soát quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến năm 2015. Sở Công nghiệp Đồng Nai xây dựng đề án điều chỉnh: Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có tính đến năm 2015.
Với mục tiêu điều tra, đánh giá thực trạng của ngành công nghiệp, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, những thuận lợi và khó khăn tác động đến phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đánh giá năng lực, thế mạnh, tiềm năng sản xuất của ngành. Thông qua việc phân tích thực trạng, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của ngành, đề ra định hướng phát triển cho ngành từ nay đến năm 2010 có tính đến năm 2015, đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách và biện pháp nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Đồng Nai phát triển vững chắc, hội nhập với nền kinh tế thế giới.
phần I

đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và những nhân 
tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của 
tỉnh đồng nai
I.1. đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 
I.1.1. Đặc điểm tự nhiên 
1. Vị trí địa lí kinh tế 
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) giáp các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt rất thuận lợi cho phát triển kinh tế. Là tỉnh có vị trí quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết vùng Đông Nam bộ với Tây Nguyên và Miền Trung.
Đồng Nai chia làm 11 đơn vị hành chính, bao gồm: 1 thành phố, 1 thị xã  và 9 huyện. Thành phố Biên Hòa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, thị xã Long Khánh và 9 huyện là: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán và Tân Phú.

2. Địa hình
Đồng Nai là nơi chuyển tiếp giữa vùng đất thấp của đồng bằng Sông Cửu Long và vùng đất cao của cao nguyên Bảo Lộc Lâm Đồng. Đồng Nai có địa hình đa dạng, bao gồm đồi núi cao nguyên, vùng đồng bằng trũng có rừng ngập mặn. Địa hình thấp dần từ bắc xuống nam và từ tây sang đông, có thể chia thành các vùng sau:

- Địa hình đồi núi thấp: Có độ cao thay đổi từ 200 - 700m, chiếm 8% diện tích.

- Địa hình đồi lượn sóng: Có độ cao thay đổi từ 20 - 200m, chiếm 80% diện tích.

- Địa hình đồng bằng: Có độ cao nhỏ hơn 20 m, chiếm 12% diện tích.

3. Khí hậu, thời tiết

- Đồng Nai thuộc khí hậu cận xích đạo gồm hai mùa: Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Số giờ nắng trong năm bình quân từ 2.000 – 2.376 giờ. 

- Nhiệt độ không khí diễn biến trong 5 năm qua là 25,6 – 26,6oC, nhiệt độ trung bình trong năm là 20 – 27oC. Tháng 4 và tháng 5 là tháng nóng nhất, nhiệt độ bình quân lên đến 28,1oC. 

- Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm diễn biến từ 8% - 85%, tháng 8, 9 và nửa đầu tháng 10 là thời kỳ có độ ẩm cao nhất.

- Lượng mưa trừ 4 tháng (từ tháng 12 năm trước, ba tháng 1,2 và tháng 3 của năm sau) các tháng còn lại lượng mưa đều, bình quân từ 114,0 mm đến 149 mm, tổng lượng mưa là 1.800 – 2.553 mm/năm.

4. Nguồn nước và thủy văn
4.1. Nước mặt
Do nằm trong vùng chuyển tiếp nên Đồng Nai có mật độ sông suối dày. Toàn tỉnh có khoảng 40 sông, suối lớn nhỏ, trong đó đáng kể nhất là sông Đồng Nai, La Ngà, Thị Vải, Đồng Tranh, Buông... Ngoài ra, Đồng Nai còn có các hồ, đập chứa nước lớn như hồ Trị An, Gia Ui...
Nguồn nước mặt của Đồng Nai phụ thuộc chủ yếu vào sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, là những con sông có lưu lượng lớn. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lang Biang và hợp lưu bởi nhiều con sông khác, lưu lượng bình quân của sông dao động từ 200 ( 500 m3/s, lưu lượng cao nhất mùa hè lên đến 10.000 m3/s.
- Tổng diện tích lưu vực của các sông, suối (PV): 
22.000Km2.

- Tổng lượng nước đến (Md)  
:
20 tỷ m3/năm. 

- Lưu lượng bình quân (Qbq )  
:
485m3/gi©y.

- Lưu lượng mùa kiệt                
:
160m3/gi©y.

Hiện tại các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện trong Tỉnh đã giữ lại được 2,9 tỷ m3 nước để phục vụ nông nghiệp, phát điện, còn lại gần  17,1 tỷ m3 nước đổ ra biển theo các sông.
4.2. Nước ngầm

Nguồn nước ngầm ở Đồng Nai tương đối rộng, phong phú với lưu lượng lớn, vào mùa khô có thể khai thác nước ngầm để đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, hệ thống nước ngầm ở Đồng Nai có sự phân bố không đều:

- Vùng có tiềm năng lớn (khả năng khai thác trên 10.000 m3/ngày) gồm khu vực Tuy Hạ, nam Long Thành, bắc Biên Hòa.

- Vùng có tiềm năng trung bình (khả năng khai thác từ 3.000 đến 10.000 m3/ngày) gồm Biên Hòa, Long Thành, Long Khánh, Thống Nhất, Gò Dầu.
- Các vùng còn lại như Định Quán, Tân Phú là vùng có tiềm năng nghèo (khả năng khai thác nhỏ hơn 3.000 m3/ngày ).

- Tổng trữ lượng tiềm năng hơn 3 triệu m3/ngày.

- Chất lượng nước phần lớn thuộc loại sạch, nhạt, độ PH từ 4,5 đến 8,5. 


4.3. Nước khoáng

Hiện nay, đã phát hiện được các loại nước nóng, nước khoáng Bicarbonat, Silic nhưng chưa được điều tra kỹ về trữ lượng cũng như chất lượng của nó.

5. Tài nguyên thiên nhiên
5.1. Tài nguyên đất

Quỹ đất Đồng Nai có 10 nhóm đất chính, trong đó loại đất xám chiếm tỷ lệ 40,05% diện tích tự nhiên toàn tỉnh (DTTN), vừa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp vừa cho phát triển công nghiệp và xây dựng. Đất đen (22,44% DTTN) thích hợp trồng các loại cây hằng năm. Đất đỏ (19,27% DTTN) rất thích hợp trồng các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, các nhóm đất khác như đất phù sa ven sông Đồng Nai, đất Gley (9,32%), chủ yếu dùng cho trồng lúa, rau, màu và các loại cây trồng khác như đất nâu (1,94%), đất tầng mỏng (0,54%), đất đá bọt (0,41%), đất cát (0,1%), đất có tầng loang lổ chỉ chiếm 0,02%. Diện tích đất có chất lượng (độ phì, tầng dày) từ trung bình đến cao chiếm 44%. Đất có tầng mỏng dưới 50cm, chất lượng kém chiếm 40% tổng quỹ đất. Nhìn chung, quỹ đất không chỉ thích hợp cho sản xuất nông nghiệp, tạo ra các vùng chuyên canh có tỷ suất hàng hoá cao mà còn thuận lợi cho việc xây dựng các công trình xây dựng và công nghiệp. 

5.2. Tài nguyên rừng

Diện tích rừng ở Đồng Nai là khá lớn. Tính đến cuối năm 2001, toàn tỉnh có 153.353 ha, trong đó rừng tự nhiên là 110.678 ha, rừng trồng là gần 40.000 ha. Rừng ở Đồng Nai phân bố đều, ở vùng đồng bằng và trung du chiếm 46,14% và miền núi chiếm trên 50%, tập trung ở các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Long Thành, Xuân Lộc và Nhơn Trạch... Rừng sản xuất ở Đồng Nai là 77.000 ha chiếm khoảng 69,5% tổng diện tích rừng. Hàng năm, khai thác khoảng 30.000 m3 gỗ; 75.000 steres củi phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.
5.3. Tài nguyên khoáng sản
Đồng Nai có khoáng sản tương đối phong phú và đa dạng về loại hình, nguồn gốc. Đến nay đã phát hiện 214 mỏ, điểm quặng, điểm khoáng với tiềm năng và triển vọng khác nhau thuộc 5 nhóm bao gồm: Than bùn, kim loại, không kim loại, đá quý và nước khoáng. Trong đó nguyên vật liệu xây dựng (đá, cát, sét, laterit, puzơlan, keramzit) và nước ngầm là các loại khoáng sản có triển vọng và quan trọng nhất trong Tỉnh.
- Đá các loại: Là loại có tiềm năng lớn với trữ lượng lớn gần nửa tỷ m3, phân bố khắp các huyện, đủ đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công nghiệp. 

- Sét gạch ngói: Phân bố nhiều vùng trong tỉnh, có thể khai thác hàng triệu m3/năm.

- Cát xây dựng: Tập trung chủ yếu ở lòng sông Đồng Nai với trữ lượng khá lớn và hàng năm được bổ sung từ thượng nguồn. Theo tài liệu thăm dò cát sông Đồng Nai năm 1996 và năm 1999 thì trữ lượng cát sông Đồng Nai từ dưới đập Trị An về hạ nguồn là: C1 + C2 khoảng 40 triệu m3. Lượng cát bổ sung hàng năm khi có đập thuỷ điện Trị An và Thác Mơ trên 300.000 m3. Mặc dù lượng cát tồn trữ những năm trước đến nay đã giảm sút đáng kể, nhưng nếu có sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng, giữa các ngành và tổ chức khai thác có kế hoạch, sử dụng đúng mục đích thì vẫn đảm bảo cho nhu cầu xây dựng trong nhiều năm tới. 

I.1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội

1. Tình hình phát triển kinh tế

1.1. Tăng trưởng kinh tế 

Trong 10 năm 1991 – 2000, tỉnh Đồng Nai vẫn liên tục giữ được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 12,9%/năm, trong đó thời kỳ 1996 – 2000 là 12%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2003 là 12,2%/năm, bình quân cả giai đoạn 1991 – 2003 tăng 12,8%/năm. Nhìn chung, từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước đến nay, kinh tế Đồng Nai có sự tăng trưởng nhanh và ổn định, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt từ 12 – 14%/năm. Đây là một thành công lớn của tỉnh Đồng Nai trong phát triển kinh tế thời gian qua, cụ thể:
Đơn vị tính : Tỷ đồng.

	Thành phần
	1990    
	1995    
	2000          
	2003    
	Tốc độ tăng trư​ởng BQ (%)

	
	
	
	
	
	1991-1995
	1996-2000
	2001-2003
	1991-2003

	GDP (giá 1994)
	3.097
	5.946
	10.473
	14.776
	13,9
	12,0
	12,2
	12,8

	- Nông nghiệp
	1.616
	1.980
	2.412
	2.738
	4,1
	4,0
	4,3
	4,1

	- Công nghiệp
	552
	2.321
	5.583
	8.599
	33,3
	19,2
	15,5
	23,5

	- Dịch vụ
	929
	1.645
	2.478
	3.439
	12,1
	8,5
	11,5
	10,6


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê và QH KTXH.
- Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (trên 23%/ năm). Giai đoạn 1996 - 2000, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, sự ảnh hưởng khách quan khủng hoảng kinh tế của khu vực và thế giới, nhưng ngành công nghiệp và xây dựng vẫn đạt mức tăng trưởng trên 19%. 

- Khu vực nông nghiệp phát triển với tốc độ khá cao, tương ứng với tốc độ phát triển nông nghiệp chung của cả nước, bình quân trên 4%/năm.

- Khu vực dịch vụ, đặc biệt là thương mại và du lịch đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Giai đoạn 2001 – 2003 tăng bình quân 11,5%/năm, góp phần tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 1991 – 2003 là 10,6%/năm.

1.2. Cơ cấu kinh tế

Kinh tế của Tỉnh giai đoạn 1991- 2003 không những tăng trưởng với tốc độ cao mà còn tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ, từ một cơ cấu kinh tế nông nghiệp là chủ yếu (chiếm trên 50% GDP năm 1990) đã chuyển sang một nền kinh tế mà công nghiệp chiếm tỷ trọng cao. 

Đến năm 2003, công nghiệp và xây dựng đã chiếm tỷ trọng trên 56% GDP của toàn tỉnh, hình thành cơ cấu kinh tế Công nghiệp – Dịch vụ –  Nông nghiệp, làm thay đổi cả về lượng và về chất những điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo, cụ thể:
	Cơ cấu
	§vt
	Năm

	
	
	1990
	1995
	2000
	2003

	Tổng số
	%
	100
	100
	100
	100

	- Công nghiệp & Xây dựng
	%
	20,72
	38,7
	52,22
	56,20

	- Nông, Lâm, Ngư​ nghiệp
	%
	50,12
	31,8
	22,78
	17,70

	- Dịch vụ
	%
	29,16
	29,5
	25,00
	26,10








Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai.

Nhược điểm lớn nhất trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh là khu vực dịch vụ, sau một thời gian tăng trưởng nhanh cả về quy mô và tỷ trọng (giai đoạn năm 1991 - 1995), đến năm 2000 đã giảm 4,5% về tỷ trọng so với năm 1995, và từ năm 2001 – 2003, tỷ trọng này đã có sự tăng trưởng trở lại nhưng không đáng kể (tăng 1,1% so với năm 2000). Mặc dù nhịp độ tăng trưởng ngành dịch vụ bình quân vẫn giữ trên 8% (cao gần gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước), nhưng nếu phát triển nhanh được khu vực dịch vụ thì sẽ góp phần tạo nhiều việc làm, nâng cao cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho công nghiệp và nông nghiệp phát triển. 

1.3. Cơ cấu thành phần kinh tế 
Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong tỉnh phát triển mạnh mẽ, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu thành phần kinh tế. Khu vực kinh tế nhà nước vẫn tăng trưởng khá và đều đặn. Đặc biệt khu vực kinh tế dân doanh và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của tỉnh, cụ thể:
	Khu vực
	§vt
	Năm

	
	
	1990
	1995
	2000
	2003

	Tổng số
	%
	100
	100
	100
	100

	- Quốc doanh
	%
	37,8
	36,00
	30,4
	27,0

	- Ngoài Quốc doanh
	%
	62,2
	51,00
	40,8
	40,3

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	%
	-
	13,00
	28,8
	32,7








Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.
Khu vực kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, trong khi đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tăng lên đáng kể, chiếm 28,8% GDP giai đoạn 1991 – 2000 (so với tỷ lệ của cả nước là 13%). Đến năm 2003, tỷ trọng của khu vực này chiếm 32,7%. Riêng trong lĩnh vực công nghiệp, tỷ trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khá cao, trên 60% (so với phạm vi cả nước là 35%). Nhờ vậy, cơ cấu ngành nghề sản xuất, sản phẩm công nghiệp đa dạng hơn, sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh được nâng cao hơn, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng.

Khu vực ngoài quốc doanh tuy có giảm sút về tỷ trọng (giảm 21,4% giai đoạn 1991 – 2000), năm 2003 khu vực kinh tế này chiếm tỷ trọng 40,3% nhưng khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh đã có những bước phát triển nhanh, GDP đóng góp của khu vực ngoài quốc doanh liên tục tăng bình quân 25,5%/năm.

1.4. Xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai năm 2003 đã đạt  trên 5 tỷ USD, trong đó nhập khẩu trên 3 tỷ USD. Hiện nay mức xuất khẩu của tỉnh khá cao về quy mô, kim ngạch xuất khẩu năm 2003 đạt trên 2 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2003 đạt 9,2%/năm (riêng 2003 tăng 22,1%). Trong những năm tới, với tiềm lực đã tích lũy được và lợi thế phát triển công nghiệp, Đồng Nai có khả năng tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu cao hơn tốc độ chung của cả nước.

1.5. Thu hút đầu tư

Tính đến tháng 6 - 2004, tình hình thu hút đầu tư trong nước đã có 2.821 doanh nghiệp dân doanh đăng ký kinh doanh với tổng số vốn 4.845 tỷ đồng, trong đó: 1.688 doanh nghiệp tư nhân với tổng vốn đăng ký 1.019 tỷ đồng; 1.038 công ty TNHH với tổng vốn đăng ký 2.412 tỷ đồng; 95 công ty cổ phần với tổng vốn đăng ký 1.414 tỷ đồng.
Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến cuối năm 2003, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cấp 501 giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6,234 tỷ USD, bao gồm nhiều loại hình đầu tư. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 3,946 tỷ USD, đạt 63% vốn đăng ký. Đầu tư cho xây dựng là 156 tỷ USD, chiếm 2,5% tổng vốn đầu tư trên địa bàn. Các dự án FDI công nghiệp, chủ yếu tập trung vào các KCN đã và đang quy hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực xuất khẩu của tỉnh.

2. Hiện trạng về hạ tầng
2.1. Hệ thống giao thông

- Đường bộ: Đã có bước tiến nhanh trong đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là giao thông đường bộ. Hệ thống quốc lộ với tổng chiều dài 244,5 km đã được nâng cấp mở rộng thành tiêu chuẩn đường cấp I, II đồng bằng (QL1, QL51), cấp III đồng bằng như QL 20 (đoạn qua tỉnh 75 km), QL 56. Riêng quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành nâng cấp toàn bộ 102km, mặt đường từ 12,5 - 24m, đưa vào hoạt động có hiệu quả. Quốc lộ 51 đã hoàn thành toàn bộ 45km trên địa bàn tỉnh và cả đoạn tránh 1 chiều qua thị trấn Long Thành, đạt tiêu chuẩn cấp I đồng bằng. 
Hệ thống đường bộ trong tỉnh có chiều dài 3.339 km, trong đó gần 700km đường nhựa. Đường tỉnh gồm 22 tuyến có chiều dài 336 km (243 km đường nhựa), 139 tuyến đường huyện, Thành phố có chiều dài 688km (146 km đường nhựa). Ngoài ra, hệ thống đường phường xã quản lý, đường các nông lâm trường, KCN tạo nên 1 mạng lưới liên hoàn đến cơ sở, 100% xã phường đã có đường ô- tô đến trung tâm. 
- Đường sắt: Tuyến đường sắt Thống Nhất đi qua tỉnh Đồng Nai với đoạn dài 87 km  nằm trong tỉnh gồm 8 ga. Tuyến đi qua thành phố Biên Hòa đang gây trở ngại cho thành phố về nhiều mặt.

- Đường thuỷ: Hệ thống cảng biển, cảng sông đã được quy hoạch và xây dựng gồm hệ thống cảng Đồng Nai, Cảng Gò Dầu A, B có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 15.000 tấn. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng đã đạt 700.000 tấn/năm. Dự kiến nâng sản lượng hàng hóa thông qua cảng 25 - 30 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển, kho tàng... còn chậm so với nhu cầu phát triển theo quy hoạch đã được duyệt.
- Đường hàng không: Trong thành phố Biên Hòa có sân bay Biên Hòa là sân bay quân sự được xây dựng từ thời Mỹ, có chiều dài đường băng chính 3.000 mét, kết cấu bê tông cốt thép đạt tiêu chuẩn quốc tế.

2.2. Hệ thống cung cấp điện

- Nguồn điện: Hệ thống các trạm biến áp nguồn và các cụm phát điện tại chỗ gồm: Các trạm nguồn (Thuỷ điện Trị An, Trạm Long Bình, Long Thành), các trạm trung gian (Biên Hòa, Long Bình, Đồng Nai, Hiếu Liêm, Xuân Lộc, Gò dầu, Tuy Hạ, Vedan, Vicasa...), trạm 35KV (Định Quán, Kiệm Tân, Xuân Lộc...) và các cụm diesel (Hoá An, Amata...).
- Lưới điện: Hệ thống lưới điện tỉnh Đồng Nai nhận nguồn từ 4 nguồn chính:

+ Trạm Long Bình: Đây là trạm chủ lực (220/110KV) nhận nguồn 220KV từ nhà máy thủy điện Đa Nhim; nhà máy thủy điện Trị An; Bà Rịa - Phú Mỹ; Trạm Sài Gòn. Trạm Long Bình cung cấp nguồn 110 KV (chiếm 80% toàn Tỉnh). 
+ Nguồn 66KV từ trạm Sài Gòn 220/66KV (chiếm gần 7% toàn Tỉnh) cung cấp cho trạm Đồng Nai, trạm nhà máy giấy Tân Mai.

+ Trạm Hiếu Liêm: Nhận nguồn từ nhà máy thủy điện Trị An cung cấp nguồn 15KV cho khu vực huyện Vĩnh Cửu, và 1 phần cho Huyện Thống Nhất (chiếm gần 5% toàn Tỉnh)

+ Các nguồn khác chiếm gần 5% toàn Tỉnh: Nguồn Diesel tại chỗ (Biên Hòa, Hóa An), Nhiệt điện La Ngà, nguồn lấy từ trạm Đa Hoai, Đạ Tẻ (Bảo Lộc) và các nguồn từ Thủ Đức qua Bình Dương về Tân Vạn.

Tóm lại, hiện nay lưới điện phân phối 35KV và 15(22) KV đưa về tất cả các huyện trong Tỉnh, với hệ thống nguồn - lưới phân phối điện hiện nay và đang được tiếp tục quy hoạch cho thời gian tới, sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

2.3. Hệ thống cấp nước

- Cấp nước: Thời gian qua ngành cấp nước đã đầu tư xây dựng và cải tạo đưa công suất cung cấp nước từ 39.500 m3/ngày lên 73.400 m3/ngày/đêm. Xây dựng nhà máy nước Long Bình giai đoạn 1 có công suất 15.000 m3/ngày, nhà máy nước Gia Ray 3000m3/ngày/đêm, trạm bơm Hoá An 6.000 m3/ngày/đêm. Nâng công suất nhà máy nước Long Khánh lên 5.000 m3/ngày/đêm, đang chuẩn bị xây dựng nhà máy nước Long Bình giai đoạn 2 với công suất 15.000m3/ngày, nhà máy nước Thiện Tân 100.000 m3/ngày, nhà máy nước Nhơn Trạch 100.000 m3/ngày/đêm, phục vụ cho sản xuất và đời sống, tăng công suất nước máy thêm 22.400m3/ngày. Nước máy khai thác đã tăng từ 12,7 triệu m3 năm 1996 lên 19,1 triệu m3 năm 2000 và 41,5 triệu m3 năm 2003.
- Thoát nước: Nhìn chung, địa hình tỉnh Đồng Nai có độ dốc tương đối lớn, kéo từ miền núi đến trung du ra vùng duyên hải, do đó hằng năm vào mùa mưa ít bị lũ lụt, ngập úng trên bình diện rộng. Tuy nhiên, ở từng khu vực, từng đô thị do chưa được giải quyết tốt hệ thống thoát nước mưa, nên thường xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ mặc dù trong mỗi dự án quy hoạch cải tạo đều có phương án thoát nước. Thoát nước đô thị và điểm  dân cư  tập trung đòi hỏi phải có một hạ tầng kỹ thuật tốt, vốn đầu tư lớn. Những năm qua, nguồn vốn ngân sách đầu tư tuy lớn nhưng chưa giải quyết một cách triệt để, vì đa số các hệ thống thoát nước được xây dựng trước đây không được duy tu, quản lý tốt nên đã xuống cấp và hư hỏng nặng không đảm bảo nhu cầu phát triển đô thị. Tuy nhiên, ở những đô thị mới hình thành, do được quan tâm đầu tư đúng mức nên đã có hệ thống thoát nước đảm bảo mỹ quan chung cho đô thị.

2.4. Hệ thống bưu chính, viễn thông
Ngành Bưu chính - Viễn thông phát triển nhanh và được hiện đại hóa ngang trình độ các nước trong khu vực. Mật độ điện thoại tăng từ mức 1 máy/ 100 dân năm 1995 lên mức 5 máy/ 100 dân năm 2000 và 11,5 máy/100 dân vào năm 2003, đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc, nhất là tại các khu đô thị và khu công nghiệp tập trung. Hiện nay, 100% phường, xã và thị trấn đã có điện thoại, thư báo về kịp thời trong ngày. Nhiều xã đã có bưu điện văn hoá xã được nối mạng Internet. Hạ tầng kỹ thuật thông tin phục vụ cho phát triển các khu công nghiệp cũng được xây dựng và hiện đại hoá nhanh, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
3. Nguồn nhân lực
3.1. Dân số và lao động
- Dân số: Dân số trung bình năm 2003 là 2.149.030 người, trong đó thành thị 675.154 người, nông thôn 1.473.876 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,34 %. Mật độ dân số bình quân là 365 người/km2.
- Lao động: Lao động xã hội hiện đang làm việc trong các thành phần kinh tế là 1.007.217 người, chiếm 46,8% tổng dân số. Năm 2003, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trên địa bàn tỉnh là 4,86% (cả nước 5,78%). Lao động làm việc trong ngành nông nghiệp hiện còn chiếm tỷ trọng cao (chiếm 53,7% lao động toàn xã hội), lao động công nghiệp chiếm tỷ trọng còn thấp (22,4%), các ngành dịch vụ chiếm 24%. Những năm vừa qua đã có sự chuyển dịch đáng kể lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ (khu vực I sang khu vực II và III).

3.2. Hệ thống đào tạo

Với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội dựa trên cơ sở phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực, tỉnh Đồng Nai đã từng bước xây dựng hệ thống giáo dục, đào tạo chất lượng và toàn diện, nhằm cung ứng đội ngũ lao động có trình độ khoa học kỹ thuật cao cho ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở Tỉnh và phục vụ cho các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế của Tỉnh.

Tính đến hết tháng 6/2004, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 53 cơ sở dạy nghề (tăng 21 cơ sở so với năm 2000) bao gồm 8 trường CNKT (5 trường của Bộ ngành TW đóng trên địa bàn), 2 trường Đại học và cao đẳng, 1 Trung tâm giáo dục hướng nghiệp có đào tạo nghề, 1 Trung tâm dịch vụ việc làm, 1 Trung tâm dạy nghề và DVVL, 5 Trung tâm dạy nghề công lập, 33 cơ sở dạy nghề dân lập, tư thục. Ngoài ra còn 4 cơ sở dạy nghề công lập đã được thành lập đó là Trung tâm dạy nghề 26/3 của tỉnh Đoàn, và 3 Trung tâm dạy nghề của 3 huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Xuân Lộc. Đến nay, số lao động qua đào tạo nghề trên toàn tỉnh tại thời điểm 30/6/2004 đã đạt tỷ lệ 30,1% tổng số lao động xã hội làm việc.

I.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế
Qua phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đã thể hiện những thuận lợi của Đồng Nai trong phát triển kinh tế, cụ thể:
1) Lợi thế về vị trí địa lý – kinh tế: Đây là một lợi thế lớn của Đồng Nai trong giai đoạn phát triển tới. Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong tương lai gần, bên cạnh các trục đường giao thông quan trọng ngang qua lãnh thổ Đồng Nai như QL1, QL51, QL20, đường sắt Bắc Nam... các công trình mới, quan trọng như các tuyến đường cao tốc, tuyến đường sắt Biên Hòa - Bà Rịa, Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, cầu Thủ Thiêm đi qua Long Thành, hệ thống cảng Thị Vải, Bến Đình Sao Mai... lần lượt được đầu tư và đi vào sử dụng, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh trở nên hoàn thiện và gắn kết với bên ngoài hơn, sẽ ngày càng thuận lợi cho Đồng Nai phát triển.
Gần Tp. Hồ Chí Minh, là một trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và đào tạo lớn của vùng và cả nước, có khả năng cung cấp nguồn nhân lực, các dịch vụ  khoa học, kỹ thuật, tài chính ngân hàng, cung cấp các loại sản phẩm công nghệ cao, đồng thời cũng là một thị trường tiêu thụ hàng hoá lớn của tỉnh.
Với lợi thế trên, sẽ giúp cho Đồng Nai ngày càng thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, thuận lợi cho việc giao thương hàng hoá trong nước và thế giới.

2) Tiềm năng về tài nguyên, thiên nhiên: Tiềm năng về tài nguyên, thiên nhiên đất, nước, khoáng sản... của Đồng Nai và các tỉnh trong vùng không chỉ thuận lợi cho phát triển công nghiệp với quy mô lớn, khai thác tài nguyên khoáng sản mà còn có thể phát triển nhiều vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

3) Quy mô, năng lực ngành công nghiệp: Đồng Nai đang có một năng lực sản xuất công nghiệp đáng kể, có quy mô đứng thứ 3 cả nước (sau thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu), với ngành nghề đa dạng phong phú và đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm. Sự tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp từ 20% năm 1990 lên 52% năm 2000 và 56% năm 2003 thể hiện năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh đã được tăng lên gấp nhiều lần cả về quy mô và ngành nghề. Bên cạnh đó, đội ngũ công nhân, lãnh đạo quản lý được trưởng thành cả về số lượng và chất lượng sẽ giúp Đồng Nai thực hiện những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới. 

4) Công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội: Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ, đây là nhân tố quyết định cho sự thắng lợi trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lựa chọn được định hướng phát triển đúng đắn, phát huy lợi thế so sánh, nội lực của địa phương. Trong điều kiện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư từ bên ngoài.
Bên cạnh những thuận lợi kể trên, Đồng Nai cũng đang đứng trước không ít những khó khăn:
1) Tình trạng thiếu lao động được đào tạo, lao động có trình độ kỹ thuật cao để tham gia trong các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến. Trong giai đoạn hội nhập tới, hạn chế này sẽ trở thành một thách thức lớn đối với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2003 đã nảy sinh vấn đề thiếu lao động phổ thông cục bộ cho các ngành thu hút nhiều lao động, làm cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình phát triển.
2) Sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao, trong khi đó tính chủ động trong đầu tư của các doanh nghiệp, nhất là DNNN còn yếu, các doanh nghiệp còn trông chờ nhiều vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chưa xác định việc đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ là vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong tiến trình tham gia các tổ chức kinh tế thế giới.

3) Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt của các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Các dự án nước ngoài thường có quy mô nhỏ, ít có dự án công nghệ cao. Tỷ lệ vốn trong nước huy động vào đầu tư xây dựng còn đạt thấp so với cả nước. 

4) Khu vực dịch vụ nói chung còn kém phát triển, các dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp chưa đồng bộ, khu vực dịch vụ mới chiếm trên 26% GDP so với tỷ lệ trên 40% của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá xã hội chiếm tỷ trọng thấp 37% GDP so với mức trên 60% GDP của vùng Đông Nam bộ và địa bàn KTTĐPN phản ánh tình trạng thị trường nội tỉnh còn kém phát triển.

5) Sự liên kết kinh tế của tỉnh với Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ đã được chú ý, nhưng chưa có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả cao trong một không gian kinh tế thống nhất.
I.2. các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của tỉnh đồng nai

I.2.1. Các nhân tố vĩ mô
Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai. Tuy nhiên, các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai có thể được xem xét trên 2 tác động chính đó là tác động có tính 2 mặt (thuận lợi và khó khăn) của các nhân tố kinh tế xã hội trong nước và những nhân tố tác động có tính 2 chiều (thời cơ và thách thức) của bối cảnh quốc tế đến phát triển công nghiệp của Đồng Nai thời gian tới.

1. Các nhân tố kinh tế - xã hội trong nước 

1.1. Kinh tế

Nhân tố này thể hiện qua các yếu tố chính sau:

- Tăng trưởng kinh tế: Đây là một nhân tố rất quan trọng vì nó tác động trực tiếp đến sức mua của xã hội, tạo điều kiện để các ngành có thể mở rộng quy mô sản xuất. Trong kinh tế thì khi tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, kéo theo sức mua giảm sút, hàng hóa ế ẩm, không tiêu thụ được, nhiều mặt hàng sẽ tồn kho... Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến mức tăng sản xuất của các ngành trong những năm tiếp theo. Do vậy duy trì được mức tăng trưởng kinh tế liên tục và ổn định là nhân tố quan trọng tạo điều kiện cho các ngành sản xuất tiếp tục phát triển.

Giai đoạn 1991-1995 là thời kỳ nền kinh tế nước ta thực hiện đường lối đổi mới, sau một thời gian tăng trưởng khá cao, bình quân trong giai đoạn 1991 - 1995 là 8,1%, của Đồng Nai là 13,9%. Từ năm 1996 - 2000, đã xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại cho nền kinh tế. Nếu năm 1995 tốc độ tăng trưởng GDP là 9,5% thì bước qua năm 1996 là 9,3%, năm 1997 là 9%, năm 1998 chỉ còn 5,3%, năm 1999 giảm thấp hơn nữa và chỉ đạt 4,8% và năm 2000 là 6,7%. Đồng Nai cũng nằm trong bối cảnh chung đó, tốc độ tăng trưởng tương ứng qua các năm từ 1996 đến 2000 là 17,1%, 13,7%, 9,6%, 9,4%, 10,4%. 
Bước sang giai đoạn 2001 – 2005, kinh tế Việt Nam luôn giữ được tốc độ cao và ổn định, giai đoạn 2001 – 2003, kinh tế cả nước tăng trưởng bình quân 7,1%/năm (năm 2003 tăng 7,24%), trong đó Đồng Nai tăng 12,2%/năm (năm 2003 tăng 13,2%). Những năm tới, với quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định là một trong những điều kiện thuận lợi để ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng.

- Tài chính tín dụng và thị trường: Là những yếu tố rất nhạy cảm, tác động mạnh đến khả năng cạnh tranh ngành công nghiệp, của doanh nghiệp như: lãi suất tín dụng, tỷ giá hối đoái, tình hình lạm phát, giảm phát, thị trường tiêu thụ cũng như thị trường tài chính tiền tệ. 

Với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay thì yếu tố lãi suất tín dụng là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí giá thành sản phẩm và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh sản phẩm. Do vậy lãi suất cần phải được xác định phù hợp và ổn định sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành và kích thích các ngành sản xuất phát triển và ngược lại. Xem xét hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp Đồng Nai trong năm 2003 cho thấy, chỉ số lợi nhuận/vốn kinh doanh của các ngành và của toàn ngành công nghiệp đạt 6,1%, thấp hơn cả lãi suất huy động vốn (7-8%). Với mức lãi suất còn cao và biến động, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư phát triển của các doanh nghiệp, đây cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến phát triển của ngành công nghiệp trong thời gian tới.

Sự thay đổi tỷ giá hối đoái cũng là yếu tố quan trọng trong môi trường kinh tế, sự thay đổi tỷ giá hối đoái sẽ tác dụng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, gây ảnh hưởng đến cán cân thanh toán. Thời gian qua, ngân hàng Nhà nước đã thực hiện cơ chế điều hành tỷ giá mới, theo đó hàng ngày NHNN công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam so với đồng USD (thay cho việc công bố tỷ giá chính thức trước đây). Bên cạnh đó hạ thấp tỷ lệ kết hối để tạo thế chủ động hơn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh... Những thay đổi này làm cho tỷ giá ở Việt Nam được hình thành một cách khách quan hơn, phản ánh đúng hơn cung cầu ngoại tệ trên thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện để hội nhập tốt hơn với cộng đồng quốc tế và khu vực. Đối với Đồng Nai, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm khá lớn (trên 5 tỷ USD năm 2003), do đó việc thay đổi tỷ giá hối đoái và tỷ lệ kết hối ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp.

Bên cạnh những yếu tố trên thì yếu tố lạm phát, giảm phát cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, việc làm và tiêu dùng của toàn xã hội. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nó đi ngược lại với việc tăng trưởng kinh tế đó là tăng nhu cầu và sức mua, thúc đẩy sản xuất phát triển. Như vậy, để khuyến khích sản xuất phát triển, mức độ lạm phát cần phải gia tăng ở mức độ phù hợp và trong khuôn khổ có thể chấp nhận được.

Một yếu tố hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường hiện nay đó là xây dựng đồng bộ các loại hình thị trường, từ thị trường hàng hóa dịch vụ đến thị trường tài chính tiền tệ. Nền kinh tế của Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, cơ chế thị trường đang trong quá trình hình thành, các khuôn khổ pháp lý còn chưa hoàn chỉnh. Thời gian qua, nhà nước cũng đã quan tâm triển khai nghiên cứu vấn đề này như đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương, ra đời thị trường chứng khoán... Do vậy để phát huy nội lực tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, trong thời gian tới việc tạo điều kiện để các loại hình thị trường cùng phát triển như phát triển mạnh thị trường hàng hóa dịch vụ, lao động, đất đai... sẽ có tác động tốt đến sự phát triển kinh tế cả nước nói chung, công nghiệp Đồng Nai nói riêng.

1.2. Chính trị - xã hội

Lợi thế so với một số nước trong khu vực đó là môi trường chính trị ổn định, an ninh xã hội tốt. Đảng và Chính phủ quyết tâm thực hiện công cuộc  đổi mới với rất nhiều cố gắng nhằm lành mạnh hóa các vấn đề kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân và tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Đảng và Chính phủ luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, liên tục hoàn thiện các chính sách cũ, bổ sung nhiều chính sách mới nhằm tạo môi trường ngày càng thông thoáng và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hoạt động. 

1.3. Chính sách, luật pháp

Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, là tiền đề trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. Với đường lối đổi mới, mở cửa của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất. Hàng loạt các chính sách ra đời, ngày càng góp phần tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển. 

Cơ quan lập pháp của Nhà nước đã liên tục nghiên cứu ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật. Bộ Luật dân sự, luật Đầu tư nước ngoài được sửa đổi; luật khuyến khích đầu đầu tư trong nước, luật thương mại, luật doanh nghiệp ... ra đời đã đặt nền tảng pháp lý quan trọng cho các quan hệ dân sự, kinh tế và  kinh doanh, tạo nên khí thế mới trong sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, việc ban hành các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước còn thiếu đồng bộ, thiếu tính nhất quán, khiến cho các chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống chậm. Bên cạnh đó hệ thống pháp luật ở Việt Nam chưa đồng bộ, thiếu các văn bản hướng dẫn kịp thời và thường xuyên phải sửa đổi do vậy thường gây nên những lúng túng khi thực hiện. Trong khi đó, các quốc gia có quan hệ ngoại thương với Việt Nam lại có hệ thống luật pháp rất hoàn chỉnh, chặt chẽ, cụ thể và phức tạp, nhất là Nhật Bản , Mỹ và khối EU. Đây là những khó khăn không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập các thị trường khu vực và thế giới.

1.4. Điều kiện tự nhiên, xã hội

Đồng Nai là một tỉnh nằm ở vùng Đông Nam bộ, có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp lớn loại nhất nước. Đây là đầu mối nhiều tuyến giao thông quốc gia có tiềm năng phát triển công nghiệp và đang là địa điểm thu hút mạnh các nhà đầu tư. Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế của cả nước có rất nhiều tiềm năng kinh tế để phát triển kinh tế. Với diện tích 5.862 km2, có khí hậu ôn hòa lại nằm gần thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn các sản phẩm nông, công nghiệp và ở giữa vùng tài nguyên phong phú về nông sản, cảng công nghiệp, rừng, khoáng sản, hải sản và dầu khí, gần thị trường của 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 8 tỉnh miền Đông Nam bộ và các tỉnh Nam Trung bộ, Nam Tây nguyên. Giao thông thuỷ bộ thuận tiện cho việc đi lại, chuyên chở hàng hoá trong cả nước. Cơ sở hạ tầng của Đồng Nai khá tốt, nhất là hệ thống các khu công nghiệp, mạng lưới thông tin liên lạc của các cơ sở dịch vụ bưu chính - viễn thông.

Nguồn nhân lực chiếm 56% dân số, trong đó 95% đang có công ăn việc làm. Cơ cấu nguồn nhân lực chuyển dịch theo xu hướng giảm dần ở khu vực I, tăng dần ở khu vực II và III. Tỉ trọng nguồn nhân lực trong khu vực I còn quá lớn, tỉ trọng lao động trong khu vực II và III còn quá nhỏ, tỉ lệ lao động kỹ thuật (từ công nhân kỹ thuật đến trên đại học) chiếm khoảng 9% nguồn nhân lực của Tỉnh. So với những năm trước đây thì lực lượng lao động công nghiệp ở Đồng Nai hiện nay đã có những bước trưởng thành đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì tỉ lệ tay nghề thấp của nguồn nhân lực đang là trở lực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đòi hỏi các cấp, các ngành phải tăng cường mở rộng các trường dạy nghề, khuyến khích học tập trong các tầng lớp dân cư và mở cửa thu hút lao động có tay nghề từ nguồn tăng cơ học. Mặt khác, do sự phát triển nhanh chóng của nhiều ngành công nghiệp cùng với lượng dân tự do cư trú quá đông, tăng dân số cơ học, mật độ sử dụng các phương tiện chuyên chở, đi lại cao... nên nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp như môi trường, nhà ở công nhân và một số tệ nạn khác.

2. Các nhân tố bối cảnh khu vực và quốc tế 
Xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa nền kinh tế thế giới đã làm cho các nước xích lại gần nhau hơn. Với đường lối đối ngoại rộng mở, tập trung các nguồn lực trong nước phát triển kinh tế, hiện nay Việt Nam đã có quan hệ với hơn 160 quốc gia về ngoại giao, với trên 100 quốc gia về quan hệ buôn bán. Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, tiến trình khu vực hóa ngày càng diễn ra sâu rộng hơn, chúng ta đã tham gia nhiều tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế mà bước đầu là tiến trình gia nhập AFTA, APEC và tiến tới là WTO. Gia nhập vào các tổ chức này, một mặt tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, mở rộng thị trường, mặt khác cũng đặt nước ta vào những thách thức không nhỏ do xuất phát điểm của nền kinh tế còn rất thấp, tính cạnh tranh yếu, kinh nghiệm trong thương trường quốc tế còn nhiều hạn chế. 
Bên cạnh đó, với trình độ công nghệ lạc hậu so với khu vực và quốc tế, nhưng là nước đi sau nên ngành công nghiệp có thể vận dụng được nhiều thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của các nước phát triển đi trước, có thể mua được công nghệ với giá rẻ hơn, chi phí chuyển giao thấp hơn từ các nước công nghệ tiên tiến. Trên thực tế, thông qua việc thu hút FDI, Việt Nam đã phần nào tranh thủ đổi mới và tiếp thu được công nghệ tiên tiến trong các xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, đặc biệt ở một số lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, điện tử và viễn thông.

Từ phân tích trên cho thấy bối cảnh quốc tế hiện nay sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai. Với kim ngạch xuất nhập khẩu trên 5 tỷ USD hàng năm, kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 50% doanh thu sản xuất công nghiệp toàn ngành, do đó những tác động về bối cảnh quốc tế đối với kinh tế nước ta sẽ có tác động trực tiếp và ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong thời gian tới.
I.2.2. Các nhân tố vi mô 

Các nhân tố thuộc tầm vi mô, tức là xem xét ở giác độ ngành và các doanh nghiệp. Những nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của ngành và mỗi loại sản phẩm. Đó là những kỹ năng tổ chức, quản lý của nhà kinh doanh từ tiền sản xuất (thiết kế sản phẩm; lựa chọn và mua thiết bị công nghệ, quản lý và định mức chi phí nguyên vật liệu và dự trữ) đến quá trình sản xuất (sử dụng lao động, nguyên vật liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm) và sau sản xuất như mẫu mã, bao gói, giao nhận kịp thời, đúng hạn; vấn đề dịch vụ và thời gian bảo hành cho sản phẩm; tiếp thị thị trường ... (trong số đó, đặc biệt quan trọng là yếu tố về thị trường, giá cả, chất lượng sản phẩm và các hoạt động dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng). 

phần II
hiện trạng phát triển công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đồng nai

II.1. sơ lược tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai trước năm 1995
II.1.1. Trước năm 1975
Đồng Nai là Vùng đất giàu tiềm năng, ở vị trí thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế với các tỉnh trong Vùng, nên qua các thời kỳ lịch sử Đồng Nai luôn là một trong những điểm sáng trên bản đồ kinh tế Nam bộ. Ngay từ thời phong kiến, trên lãnh thổ Đồng Nai sản xuất công nghiệp đã tương đối phát triển với các nghề dệt vải, làm mật mía, khai thác đá xây dựng, đan lát, sản xuất gốm mỹ nghệ... Trong thời kỳ này, thương cảng cù lao Đại Phố đã khá sầm uất với sự có mặt của khách thập phương, trong đó có cả các nhà buôn ấn Độ, Trung Quốc.
Trong thời kỳ Pháp thuộc, tư bản Pháp đã lập đồn điền cao su và theo đó một số cơ sở công nghiệp chế biến nông, lâm sản được xây dựng. Sau thất bại nặng nề ở chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), thực dân Pháp phải rút về nước, ngay từ những ngày đầu chính quyền Sài Gòn đã dựa vào Mỹ xây dựng nền kinh tế thị trường tự do và sau đó bị chi phối bởi chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Đến cuối thập niên 50, công nghiệp Đồng Nai bắt đầu khởi động bằng việc xây dựng nhà máy giấy Đồng Nai (COGIDO) ở ấp An Hảo, xã Tam Hiệp và Nhà máy giấy Tân Mai (COGIVINA) cạnh nhà máy cưa Tân Mai. Trong 21 năm (1955 – 1975) tồn tại với tư cách là một phần của nền kinh tế miền Nam, tuy đặc trưng kinh tế vẫn là kinh tế nông nghiệp, nhưng ngành công nghiệp Đồng Nai vẫn là trong những ngành có quy mô tương đối khá, Đồng Nai vẫn là một tỉnh có mức sản xuất công nghiệp đứng thứ 2 sau thành phố Hồ Chí Minh. Khu công nghiệp Biên Hòa có diện tích trên 300 ha đã được chính quyền Sài Gòn kí sắc lệnh thành lập vào ngày 21/5/1963, đến năm 1973 đã có 42 nhà máy, xí nghiệp xây dựng trên diện tích 1.229.515 m2, tổng số vốn 7.470 triệu đồng, thu hút 6.355 công nhân. Ngoài ra tại Biên Hòa có 119 máy xay, 101 xưởng cưa, 122 lò gốm sứ và gạch ngói, 11 lò đúc gang, 20 cơ sở sản xuất kẽm. Tại Long Khánh cũng có 3 cơ sở phát điện nhỏ, 15 cơ sở xay lúa, 12 xưởng cưa, 4 xưởng sửa chữa ô tô, 4 xưởng gò hàn...
Sản xuất công nghiệp Đồng Nai trước 30/4/1975 tuy có sự phát triển hơn nhiều so với các địa phương khác ở miền Nam nhưng tỷ trọng vẫn còn nhỏ bé, tập trung về địa điểm, phân tán về quy mô, què quặt về cơ cấu và thiếu cơ sở nguyên liệu. Hầu hết các cơ sở công nghiệp đều phân bố ở thành phố Biên Hòa và phần lớn là những cơ sở dưới 100 lao động với số vốn dưới 5 triệu đồng. Số cơ sở công nghiệp nặng rất ít ỏi, chỉ có nhà máy VICASA là lớn hơn cả, với công suất tối đa 10 vạn tấn/năm, nguyên liệu cho nhà máy chủ yếu là sắt vụn, để có đủ nguyên liệu thường nhà máy phải duy trì 2 nghìn lao động nằm ở các địa phương thu gom sắt phế thải. Những năm 1972 – 1975, cùng với sự rút lui của hơn 60 vạn quân Mỹ và đồng minh thì sản xuất công nghiệp miền Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tình trạng không sử dụng hết công suất hoặc ngưng hoạt động xảy ra phổ biến. Đến năm 1975, khu công nghệip Biên Hòa chỉ còn 33 nhà máy hoạt động cầm chừng, 12 nhà máy đã ngưng hoạt động.
Tóm lại, Công nghiệp Đồng Nai đã được hình thành từ thời khai sinh ra vùng đất phương Nam cách đây hơn 300 năm (1698) nhưng ở dạng làng nghề là chính. Đến năm 1963 khi Công ty kỹ nghệ Biên Hòa (gọi tắt là SONADEZI) được thành lập đã tiến hành xây dựng khu kỹ nghệ Biên Hòa trên diện tích 376 ha, công nghiệp Đồng Nai bắt đầu phát triển theo mô hình sản xuất công nghiệp tập trung. Mặc dù đến năm 1975, công nghiệp Đồng Nai rơi vào khủng hoảng, nhưng với quy mô hiện có, sự tồn tại của công nghiệp Đồng Nai trước năm 1975 là một trong những tiền đề hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai sau ngày thống nhất đất nước.
II.1.2. Giai đoạn 1976  - 1980

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhà nước tiếp quản trọn vẹn khu kỹ nghệ Biên Hòa đã mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển của Công nghiệp Đồng Nai. Giai đoạn 1976 -1980 là thời kỳ đầu tiên Đồng Nai cùng với các địa phương khác ở miền Nam xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội theo chế độ kinh tế mới, thực hiện kế hoạch 5 năm 1976 – 1980. Trong kế hoạch này đã tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và cải tạo xã hội chủ nghĩa các thành phần kinh tế, xây dựng ngành công nghiệp theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. 
Sau một thời gian tập trung khôi phục lại các cơ sở công nghiệp hiện có, nhằm đưa sản xuất trở lại bình thường, tháng 4/1977, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ nhất đã xác định: “ Nhiệm vụ trước mắt của công nghiệp địa phương là phục vụ tốt cho các ngành kinh tế mà đặc biệt là phục vụ đắc lực cho nông nghiệp, chế biến nông, lâm, hải sản để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Trong đó, phải  đặc biệt quan tâm vấn đề chế biến lương thực, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân bằng nguồn nguyên liệu tại chỗ...” Thời kỳ này, ngoài việc đưa 40 xí nghiệp do trung ương quản lí vào hoạt động còn thành lập được 29 xí nghiệp quốc doanh địa phương, 60 HTX tiểu thủ công nghiệp và 376 cơ sở tư nhân.

Công nghiệp quốc doanh Trung ương trong giai đoạn này đóng một vai trò chủ đạo, là thành phần khai thác tốt năng lực sản xuất trong thời kỳ cải tạo và khôi phục sau tiếp quản (1976-1980), tốc độ tăng bình quân giai đoạn là 123,6%/năm. Đến năm 1980, công nghiệp quốc doanh trung ương bao gồm 40 doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 531.784 triệu đồng (quy đổi giá cố định 1994), chiếm 74% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, giải quyết việc làm cho 11.347 lao động.
Công nghiệp quốc doanh Địa phương giai đoạn 1976 - 1980 là thời kỳ cải tạo, khôi phục và xây dựng mới hàng loạt đơn vị sản xuất công nghiệp, nên SXCN quốc doanh địa phương phát triển với tốc độ nhanh, bình quân cả giai đoạn là 14,95%, tuy nhiên do cơ chế quản lý hành chính tập trung bao cấp bộc lộ nhiều hạn chế nên sự phát triển công nghiệp giai đoạn này chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Đến năm 1980, công nghiệp địa phương có 69 doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 138.871 triệu đồng (quy đổi giá cố định 1994), chiếm tỷ lệ 19,3% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, thu hút 5.949 lao động làm việc.
Công nghiệp ngoài quốc doanh, với chủ trương xây dựng nền kinh tế chỉ khuyến khích hai thành phần quốc doanh và tập thể nên công nghiệp ngoài quốc doanh thời kỳ này phát triển chậm hơn, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm chỉ đạt 12,43%/năm. Đến năm 1980, công nghiệp ngoài quốc doanh có 1.798 cơ sở sản xuất và hộ các thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 48.735 triệu đồng (quy đổi giá cố định 1994), chỉ chiếm tỷ lệ 6,7% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, thu hút 13.190 lao động làm việc.

Đối với toàn ngành, do tiếp quản khu kỹ nghệ Biên Hòa với năng lực trọn vẹn 94 nhà máy và do xuất phát điểm thấp nên tăng trưởng GTSXCN toàn ngành giai đoạn 1976-1980 bình quân là 53%/năm, nâng tỷ trọng GDP ngành công nghiệp từ 13,4% năm 1976 lên 16,3% năm 1980. Đến năm 1980, ngành công nghiệp Đồng Nai đã xây dựng được một quy mô gồm 1.907 cơ sở. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 1980 đạt 719.390 triệu đồng (quy đổi giá cố định 1994), giải quyết việc làm cho 30.486 lao động. Tuy đạt mức tăng trưởng cao nhưng hầu hết các cơ sở đều không phát huy được năng lực sản xuất do gặp khó khăn về phụ tùng thay thế, thiếu vật tư nguyên liệu. Hàng nghìn công nhân không có việc làm, riêng khu công nghiệp Biên Hòa có tới 3 nghìn công nhân phải nghỉ việc.

II.1.3. Giai đoạn 1981 - 1985

Tiếp tục thực hiện theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp, từ bài học kinh nghiệm của giai đoạn 1976 -1980, giai đoạn này củng cố lại các cơ sở kinh tế quốc doanh đã được thành lập. Việc xây dựng thêm các cơ sở kinh tế quốc doanh mới được thực hiện một cách thận trọng hơn và có trọng điểm. Trong thời kỳ này đáng chú ý nhất là sự ra đời của chỉ thị 25-CP của Chính phủ về một số chủ trương và biện pháp nhằm tiếp tục phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ tài chính của các xí nghiệp quốc doanh.

Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng do cơ chế tập trung, bao cấp nên hiệu quả kinh tế thấp, tốc độ tăng trưởng công nghiệp chậm lại, hiệu quả sản xuất kinh doanh suy giảm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp giai đoạn này chỉ tăng 8,53%/năm. Do tăng trưởng chậm, tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp trong GDP vẫn còn nhỏ, chỉ tăng từ 16,3% năm 1980 lên 18,1% năm 1985. Đến năm 1985 ngành công nghiệp đã có 2.216 cơ sở, giải quyết việc làm cho 39.133 lao động công nghiệp.
Đối với công nghiệp quốc doanh trung ương, giai đoạn 1981-1985 có tốc độ phát triển giảm đáng kể, bình quân chỉ đạt 5,08%/năm. Đến năm 1985, cũng với 40 doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 681.568 triệu đồng (giá cố định 1994), tỷ lệ giảm xuống còn 63% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, giải quyết việc làm cho 14.134 lao động.
Công nghiệp quốc doanh Địa phương tiếp tục phát triển thêm một số cơ sở mới, nên tốc độ tăng nhanh hơn công nghiệp quốc doanh trung ương, bình quân cả giai đoạn là 12,18%/năm. Đến năm 1985 đã có 75 doanh nghiệp hoạt động (tăng 6 doanh nghiệp), giá trị sản xuất công nghiệp đạt 246.720 triệu đồng (giá cố định 1994), tỷ lệ so với toàn ngành tăng từ 19,3% năm 1980 lên 22,8% năm 1985, thu hút 9.898 lao động.

Công nghiệp ngoài quốc doanh có những bước phát triển mới, tốc độ tăng bình quân đạt 26%/năm, là thành phần tăng trưởng cao nhất giai đoạn này. Số lượng cơ sở đã tăng lên 2.101 cơ sở, đạt giá trị sản xuất công nghiệp 154.798 triệu đồng (giá cố định 1994), chiếm tỷ trọng 14,3% tổng giá trị công nghiệp toàn ngành (năm 1980 tỷ trọng 6,7%), tạo việc làm cho 15.101 lao động.
II.1.4. Giai đoạn 1986 - 1990
Giai đoạn 1986 - 1990 là thời kỳ bắt đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng theo ánh sáng của Nghị quyết Đại hội VI, Đồng Nai đã tập trung khai thác những điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế mà đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Công nghiệp Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp năm 1990 tăng 1,35 lần so với năm 1985. Tuy nhiên, do vẫn còn ảnh hưởng của cơ chế quản lý hành chính tập trung bao cấp, chưa có sự đổi mới về cơ cấu nên tốc độ tăng trưởng của thời kỳ này vẫn còn chậm, chỉ đạt bình quân 6,2%/năm và tỷ trọng ngành công nghiệp năm 1990 cũng chỉ mới chiếm 20,6% trong GDP toàn tỉnh.
Công nghiệp quốc doanh trung ương có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,87%/năm. Đến năm 1990, công nghiệp trung ương vẫn duy trì 40 doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 864.701 triệu đồng (giá cố định 1994), tỷ trọng giảm còn 59% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, số lao động làm việc giảm xuống còn 12.598 người.

Công nghiệp quốc doanh địa phương bước sang giai đoạn 1986-1990, Đồng Nai là một trong những tỉnh đã chủ động thực hiện thí điểm đổi mới cơ quản lý trong các xí nghiệp quốc doanh, tạo tiền đề cho việc chuyển hoạt động doanh nghiệp quốc doanh sang cơ chế hạch toán kinh doanh XHCN theo Quyết định 217/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Tuy nhiên, đây là giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế cũ sang cơ chế mới còn nhiều lúng túng, nên công nghiệp quốc doanh địa phương thời kỳ này có tốc độ bình quân tăng 10,9%/năm và cũng là thành phần có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong thời kỳ đổi mới. Đến năm 1990, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 413.973 triệu đồng (giá cố định 1994), tỷ trọng so với toàn ngành đã nâng từ 22,8% năm 1985 lên 28,3% năm 1990, với 9.777 lao động (năm 1985 là 9.898 lao động).
Công nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 1986-1990 là thời kỳ tỉnh Đồng Nai có quyết định 784/QĐ-UB về việc khuyến khích các hộ kinh tế tiểu chủ, nhờ đó công nghiệp ngoài quốc doanh cũng đã có bước khởi sắc. Số lượng cơ sở sản xuất tăng lên đến năm 1990 là 2.349 cơ sở, chủ yếu thuộc các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến gỗ, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa và các đồ gia dụng bằng kim loại. Đến năm 1990, công nghiệp ngoài quốc doanh đạt giá trị sản xuất công nghiệp 185.500 triệu đồng (giá cố định 1994), chiếm tỷ trọng 12,7% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, thu hút 16.806 lao động.
II.1.5. Giai đoạn 1991 - 1995

Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, giai đoạn 1991-1995 là thời kỳ nền kinh tế nước ta phát triển nhiều thành phần, với việc phát huy tiềm năng sẵn có, thu hút mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất, Công nghiệp Đồng Nai có sự phát triển vượt bậc với sự xuất hiện và đóng góp vô cùng quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài, hình thành thành phần công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với thành công đó, ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 1991 – 1995 đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 37,28%/năm và giá trị sản xuất công nghiệp năm 1995 đạt 7.139.545 triệu đồng, tăng gấp 4,87 lần năm 1990. Ngành công nghiệp đã có 6.540 cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng gấp 2,66 lần so với năm 1990. Số lao động làm việc trong ngành công nghiệp là 77.996 người, tăng gấp 2 lần so với năm 1990. Sự tăng trưởng nhanh của ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 1991 – 1995 đã đánh dấu một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh, hình thành rõ nét cơ cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, trong đó tỷ trọng công nghiệp trong GDP đã tăng từ 20,6% năm 1990 lên 37,8% năm 1995.

Công nghiệp quốc doanh trung ương giai đoạn 1991-1995 có nhiều nhà máy đầu tư mở rộng sản xuất và đổi mới công nghệ như Công ty đường Biên Hòa, Nhà máy Sữa Dielac, Công ty Bột giặt NET, Nhà máy ắc quy Đồng Nai, Công ty gạch men Thanh Thanh, Nhà máy Super Lân Long Thành, Xí nghiệp Vietronic Biên Hòa... nên Công nghiệp quốc doanh trung ương phát triển khá vững chắc, trên 80% đơn vị đã SXKD có hiệu quả và đứng vững trên thị trường, tốc độ tăng trưởng bình quân là 29,95%/năm. Đến năm 1995, với 42 doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt 3.204.583 triệu đồng, tăng gấp 3,7 lần năm 1990, chiếm tỷ trọng 44,9% toàn ngành, với lực lượng lao động là 15.778 người. Giai đoạn này, công nghiệp quốc doanh trung ương thực sự là thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp Đồng Nai tăng trưởng nhanh.
Công nghiệp quốc doanh địa phương giai đoạn 1991 - 1995, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp quốc doanh được sắp xếp theo Nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, số lượng doanh nghiệp quốc doanh địa phương đã giảm từ 65 doanh nghiệp xuống còn 32 doanh nghiệp, nên tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ giảm còn 6,57%/năm. Đến năm 1995, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 569.115 triệu đồng, chỉ tăng 1,37 lần so với năm 1990. Tỷ trọng giảm xuống còn 8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, số lao động công nghiệp là 13.385 người.
Công nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 1991- 1995, là thời kỳ có các Nghị định 27,28,29/HĐBT và Nghị quyết 16 – BCT, đặc biệt là Luật doanh nghiệp tư nhân và Luật công ty ra đời cùng với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước phát triển sản xuất, tạo cho công nghiệp ngoài quốc doanh có tốc độ phát triển cao, bình quân thời kỳ này đạt 25,48%/năm. Nhiều cơ sở đầu tư mới với qui trình SX hiện đại, vốn lớn như: Cty cổ phần Bao bì ĐN, Cty TNHH ôxy Đồng Nai, Cty TNHH Hoàng Long, Công ty DONA Bitís, Công ty King Phong, Công ty King Minh, Công ty Diệu Thương... Nhiều mặt hàng mới ra đời như: Bình xăng con xe gắn máy, lông mi và tóc nhân tạo, nước tinh khiết, gia vị xuất khẩu, móc câu, giấy vàng mã, gạch men, các sản phẩm nhựa... Đến năm 1995, công nghiệp ngoài  quốc doanh đã có 6.438 cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng 2,74 lần so với năm 1990, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp đạt 563.234 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 1990, chiếm tỷ trọng 7,9% toàn ngành, với 25.806 lao động.
Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp Đồng Nai. Thực hiện Luật đầu tư nước ngoài, Đồng Nai đã mở cửa kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, những năm đầu kế hoạch 1991-1995 là giai đoạn mở đầu cho bước phát triển của công nghiệp đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai, năm 1995 là năm có các dự án đi vào hoạt động nhiều nhất nên đã tạo ra giá trị tổng sản lượng hàng hóa to lớn. Thời kỳ này có hơn 120 dự án được cấp giấy phép, trong đó có 28 dự án đi vào sản xuất với vốn đầu tư thực tế trên 300 triệu USD, thu hút 23.027 lao động. Tuy mới xuất hiện vài năm, nhưng đến năm 1995 giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đạt 2.802.613 triệu đồng, chiếm tỉ trọng 39,25% toàn ngành. 
II.2. hiện trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai giai đoạn 1996 - 2003
II.2.1. Phát triển cơ sở sản xuất công nghiệp
Giai đoạn 1996 – 2003, ngành công nghiệp Đồng Nai đã phát triển thêm 1.558 cơ sở sản xuất, trong đó chủ yếu là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và ĐTNN, riêng ĐTNN trong vòng 8 năm qua đã đi vào hoạt động thêm 234 dự án (bình quân 1 năm số dự án ĐTNN đi vào hoạt động là 30 dự án). Các thành phần kinh tế quốc doanh, cùng với quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang doanh nghiệp cổ phần nên số lượng giảm dần. Tình hình phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp được thể hiện qua bảng sau:
	Danh mục
	Năm 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số cơ sở 
	6.540
	7.604
	8.098
	3,1
	2,1
	2,7

	- QD Trung ­​¬ng
	42
	35
	34
	-3,6
	-1,0
	-2,6

	- QD §Þa ph​­¬ng
	32
	29
	22
	-1,9
	-8,8
	-4,6

	- Ngoài quốc doanh
	6.438
	7.378
	7.780
	2,8
	1,8
	2,4

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	28
	162
	262
	42,1
	17,4
	32,2


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Côngnghiệp Đồng Nai.
Đến năm 2003, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 8.098 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó: Quốc doanh 56 doanh nghiệp; đầu tư nước ngoài 262 doanh nghiệp; ngoài quốc doanh 7.780 cơ sở gồm: 4 hợp tác xã, 270 doanh nghiệp tư nhân, 150 công ty TNHH, 12 công ty cổ phần và 7.356 hộ cá thể.
II.2.2. Tình hình tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp
Với mục tiêu thực hiện công nghiệp hoá, trong giai đoạn 1996 - 2003, công nghiệp Đồng Nai đã tăng trưởng với tốc độ cao, kết quả như sau:

Đvt: Tỷ đồng.

	Danh mục 
	Năm 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	1. GTSXCN (Giá CĐ 1994)
	7.139
	17.992
	28.565
	20,3
	16,7
	18,9

	- QD Trung ­​¬ng
	3.205
	4.375
	5.340
	6,4
	6,9
	6,6

	- QD §Þa ph​­¬ng
	569
	1.107
	1.834
	14,2
	18,3
	15,8

	- Ngoài quốc doanh
	563
	1.873
	4.063
	27,2
	29,5
	28,0

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	2.803
	10.637
	17.330
	30,6
	17,7
	25,6

	2. Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	
	
	

	- QD Trung ­​¬ng
	44,9
	24,3
	18,7
	
	
	

	- QD §Þa ph​­¬ng
	8,0
	6,2
	6,4
	
	
	

	- Ngoài quốc doanh
	7,9
	10,4
	14,2
	
	
	

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	39,3
	59,1
	60,7
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê và Sở Côngnghiệp Đồng Nai.

Giai đoạn 1996 – 2003, ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn so bình quân cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn là 18,9%/năm, trong khi đó tốc độ tăng trưởng chung của cả nước là 14,4%/năm và Vùng (7 tỉnh) tăng 14%/năm, trong đó:
- Giai đoạn 1996-2000, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 1991-1995, năm đầu của kế hoạch 5 năm 1996-2000, Công nghiệp Đồng Nai tiếp tục thu hút có kết quả vốn đầu tư trong và ngoài nước nên tốc độ phát triển khá cao, tăng 33,4% so với năm 1995. Từ giữa năm 1997 và đỉnh cao vào năm 1998, Công nghiệp Đồng Nai cũng như công nghiệp cả nước bị ảnh hưởng lớn bởi khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực nên tốc độ phát triển giảm dần, năm 1997 tăng 21,46%, năm 1998 tăng 15,8%, năm 1999 tăng 14,7%. Sang năm 2000, công nghiệp của tỉnh phát triển khả quan hơn, tốc độ tăng trưởng đạt 17,02%. Tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn là 20,3%/năm. Sự tăng trưởng nhanh của ngành Công nghiệp đã đưa tỷ trọng GDP ngành công nghiệp đến năm 2000 đạt 52,2%, tăng 8,7% so với mục tiêu chương trình đặt ra (mục tiêu là 43,5%).
- Giai đoạn 2001 – 2003, thực hiện nghị quyết tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VII, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng phát huy những tiềm năng và lợi thế của tỉnh, ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2001 - 2003 đạt trên 16,7%/năm (riêng năm 2003, tăng trưởng công nghiệp đạt 18,9%). Trong 6 tháng đầu năm 2004, ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và ổn định, đạt 18,14% so cùng kỳ, dự kiến cả năm 2004 tăng 18,4% và kế hoạch năm 2005 tăng 17,5%.
Tình hình phát triển các thành phần kinh tế như sau:

1. Công nghiệp Quốc doanh Trung ương (CNQDTW)
Giai đoạn 1996 – 2000, với ưu thế về công nghệ, tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất những sản phẩm quan trọng, góp phần phát triển công nghiệp trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp giữ  được tốc độ phát triển nhanh như: Cty khai thác đá Hóa An, Cty Đường Biên Hòa, Cty bột giặt Net, Cty gạch men Thanh Thanh, Cty SACOM, VINAPPRO, Cty tấm lợp và VLXD... Nhìn chung CNQDTW tăng trưởng tương đối ổn định, dao động từ 6-8%/năm, tốc độ phát triển bình quân hàng năm thời kỳ này đạt 6,4%/năm.
Giai đoạn 2001 – 2003, CNQDTW có tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân 3 năm đạt 6,9%/năm. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và mở rộng thị trường để phát triển sản xuất như Công ty gạch men Thanh Thanh, Công ty Cà phê Biên Hòa, Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, Nhà máy phân lân Long Thành... Một số sản phẩm có sức tiêu thụ cao ở thị trường trong nước nên có sự tăng khá như các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện, sản xuất thép, vật liệu xây dựng... 
Kết quả giai đoạn 1996 – 2003, CNQDTW đã duy trì được mức tăng trưởng ổn định, bình quân 6,6%/năm. Tuy nhiên, cơ cấu GTSXCN đã giảm mạnh từ 44,9% năm 1995 xuống 24,3% năm 2000 và còn 18,7% năm 2003. Nguyên nhân do công nghiệp ĐTNN tăng nhanh, cùng với quá trình sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần một số doanh nghiệp.
2. Công nghiệp Quốc doanh địa phương (CNQDĐP) 
Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, những năm đầu kế hoạch 1996-2000 công nghiệp địa phương có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, năm 1996 tăng 14,2%, năm 1997 tăng 13,2%. Năm 1998, do gặp khó khăn bởi khủng hoảng tài chính và thời tiết hạn hán nên chỉ tăng 5,5%, năm 1999 do đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của một số công ty như Công ty thuốc lá, Nhà máy Bao bì... nên giá trị sản xuất tăng 14,59% và năm 2000 tăng 19,12%. Tốc độ phát triển bình quân giai đoạn đạt 13,22%/năm, CNQDĐP chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá trị toàn ngành, giảm từ 8% năm 1995 xuống còn 6,2% năm 2000 do đầu tư nước ngoài tăng nhanh và tình hình sắp xếp doanh nghiệp trong năm 1999, 2000. 
Bước sang giai đoạn 2001-2003 công nghiệp quốc doanh địa phương tăng khá, năm 2001 tăng 26,3%, năm 2002 tăng 15%. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 18,3%/năm, đây là mức tăng trưởng cao nhất của công nghiệp địa phương những năm gần đây. Nhiều doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao như Nhà máy thuốc lá Đồng Nai, công ty May Đồng Tiến, công ty khai thác đá Đồng Nai, công ty XD và SXVLXD Biên Hoà, công ty khai thác cát Đồng Nai... Sự tăng trưởng nhanh của CNQDĐP giai đoạn 2001 – 2003 đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 đạt 15,8% và nâng tỷ trọng so với toàn ngành từ 6,2% năm 2000 lên 6,4% năm 2003.
3. Công nghiệp ngoài quốc doanh (CNNQD)

Với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước phát triển sản xuất, tạo cho công nghiệp ngoài quốc doanh có tốc độ phát triển cao, bình quân thời kỳ 1996 – 2003 đạt 28%/năm. CNNQD tuy chiếm tỷ trọng nhỏ 7,9% năm 1995 nhưng đã được nâng lên 10,4% vào năm 2000 và 14,2% năm 2003. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp QDTW và QDĐP chuyển sang cổ phần. Bên cạnh đó nhiều cơ sở đầu tư mới với qui trình SX hiện đại, vốn lớn như: Cty cổ phần Bao bì ĐN, XN Vĩnh Hưng, Cty TNHH ôxy Đồng Nai, Công ty DONA Bitís, Công ty King Phong, Công ty King Minh, Công ty Diệu Thương... 
Các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá chuyển sang nhìn chung phát triển khá tốt như Công ty Cáp và vật liệu viễn thông (SACOM), công ty Cp Sơn Đồng Nai, Công ty Cp gốm Việt Thành, Công ty Cp tấm lợp Đồng Nai... Công nghiệp ngoài quốc doanh đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai, phát huy được ngành nghề truyền thống địa phương như sản xuất gốm xuất khẩu, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm.

4. Công nghiệp Đầu tư nước ngoài (CNĐTNN)

Với việc tiếp tục mở cửa kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, những năm đầu của kế hoạch 1996-2000, tốc độ tăng trưởng công nghiệp đầu tư nước ngoài đạt mức nhảy vọt, năm 1996 đạt 62,26%, năm 1997 đạt 35,7%. Năm 1998 là năm công nghiệp đầu tư nước ngoài gặp phải khó khăn do khủng hoảng tài chính nên sản xuất chỉ tăng 23,3% so năm 1997. Năm 1999 tăng 19,43%, năm 2000 tăng 21,12%. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2000 đạt 30,6%/năm. Đến năm 2000, tỷ trọng CNĐTNN đã tăng từ 39,3% năm 1995 lên 59,1% tổng giá trị SXCN trên địa bàn.
Bước sang năm 2001, trước những khó khăn của tình hình thế giới, tình hình đầu tư nước ngoài có chiều hướng chậm lại nên tốc độ tăng trưởng năm 2001 chỉ đạt 13,7% so với năm 2000. Sang năm 2002, tình hình đầu tư khả quan hơn, tốc độ tăng trưởng đạt 17,5% so năm 2001. Năm 2003, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục có những chuyển biến tốt, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và mở rộng thị trường. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001 – 2003 là 17,7%/năm, bình quân cả giai đoạn 1996 – 2003 tăng 25,6%/năm. Đến năm 2003 tỷ trọng CNĐTNN đã chiếm 60,7% tổng GTSXCN toàn ngành, điều đó thể hiện CNĐTNN sẽ có những tác động mạnh đến sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong những năm tới.

II.2.3. Tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp (GDPCN)
Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GDP) công nghiệp giai đoạn 1996 – 2000 đạt bình quân 19,2%/năm, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng GTSXCN (bình quân 20,3%/năm). Giai đoạn 2001 –  2003, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt 15,5%/năm, trong khi đó tốc độ tăng GTSXCN bình quân 16,7%/năm. Bình quân cả giai đoạn 1996 – 2003 tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp đạt 17,8%/năm, trong khi đó GTSXCN tăng bình quân 18,9%/năm. Như vậy, nhìn chung giai đoạn 1996 – 2003, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp thấp hơn tốc độ tăng trưởng GTSXCN (khoảng 1,1 – 1,2%), do đó cơ cấu giá trị gia tăng ngành công nghiệp đã có xu hướng giảm tỷ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất. Điều này nói lên hiệu quả đầu tư vào ngành công nghiệp thời gian qua có chiều hướng giảm sút, suất đầu tư ngày càng lớn và đầu tư nhiều vào những ngành có giá trị gia tăng thấp, thâm dụng lao động. Vấn đề này sẽ được làm rõ qua phần hiệu quả đầu tư.
Trong các ngành công nghiệp chủ ‎yếu, các nhóm ngành có tỷ lệ giá trị gia tăng cao (VA/GO) là ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước (40,65%), công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD, gốm sứ (35,95%), công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đồ uống ( 29,42%). Các ngành công nghiệp còn lại chủ yếu đạt tỷ lệ từ 20 – 24%, trong đó có 2 ngành có tỷ lệ thấp đó là công nghiệp dệt may, giày dép và công nghiệp điện, điện tử (20%). Đây là các nhóm ngành sử dụng nhiều nguyên vật liệu nhập khẩu và thực hiện nhiều công đoạn gia công từ bên ngoài, hoặc một số doanh nghiệp chỉ thực hiện gia công nên tỷ lệ giá trị gia tăng không cao. Đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính (ngành 30) trong nhóm ngành điện, điện tử có tỷ trọng giá trị gia tăng thấp nhất (9,08%) vì ngành này chỉ có Công ty Fujitsu thực hiện gia công bảng và đế bảng mạch in điện tử.

II.2.4. Xuất - nhập khẩu
Giai đoạn 1996 – 2003, kim ngạch xuất nhập khẩu tên địa bàn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn tăng 33,3%/năm, trong đó xuất khẩu tăng 31,9%/năm, nhập khẩu tăng 34,4%/năm. Giai đoạn 1996 – 2000, nhìn chung kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tăng trưởng cao, giai đoạn 2001 – 2003 giảm sút đáng kể, do ảnh hưởng thị trường thế giới, kinh tế thế giới giai đoạn này giảm sút, chiến tranh sảy ra và nhất là hàng điện tử của Đồng Nai cạnh tranh gay gắt với hàng Trung Quốc nên xuất khẩu giảm mạnh.
Trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng trên 95%, do đó tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn nói chung chủ yếu phản trực tiếp tình hình xuất nhập khẩu của ngành công nghiệp. Trong xuất nhập khẩu ngành công nghiệp, CNĐTNN chiếm tỷ trọng lớn trên 90%. Công nghiệp trong nước chỉ chiếm dưới 10% (trong đó xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản sơ chế như hạt điều, cà phê, tiêu, lạc nhân, mật ong...  và nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng khác chiếm gần 50%). Đây cũng là một trong những vấn đề thể hiện khả năng vươn tới thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn trong nước còn nhiều hạn chế.

Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu hiện nay của ngành công nghiệp Đồng Nai chủ yếu công nghiệp dệt may, giày dép chiếm 46,3%; công nghiệp điện, điện tử 27,4%; công nghiệp hoá chất 8,6%; công nghiệp chế biến 7,3%; cơ khí 4,6%; chế biến gỗ và hàng mộc xuất khẩu chiếm 4,3%. 
Thị trường xuất khẩu các sản phẩm của ngành công nghiệp chủ yếu các nước Châu á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...), Châu Âu (EU) và Mỹ. Nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và gia công hàng xuất khẩu.
Tình hình xuất nhập khẩu giai đoạn 1996 – 2003 được thể hiện qua biểu tổng hợp sau:
	Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng kim ngạch
	517.172
	3.554.311
	5.164.000
	47,0
	13,3
	33,3

	A. Xuất khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Kim ngạch XK
	228.348
	1.603.542
	2.090.500
	47,7
	9,2
	31,9

	- Trung ­​¬ng
	 13.560 
	26813
	51000
	14,6
	23,9
	18,0

	- §TNN
	127.118
	1.464.557
	1.907.500
	63,0
	9,2
	40,3

	- Địa phư​ơng
	87.670
	112.172
	132.000
	5,1
	5,6
	5,2

	II. Cơ cấu %
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	- Trung ­​¬ng
	        5,9 
	1,7
	2,4
	 
	 
	 

	- §TNN
	55,7
	91,3
	91,2
	 
	 
	 

	- Địa phư​ơng
	38,4
	7,0
	6,3
	 
	 
	 

	B. Nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Kim ngạch NK
	288.824
	1.950.769
	3.073.500
	46,5
	16,4
	34,4

	- Trung ­​¬ng
	   21.503 
	24618
	32500
	2,7
	9,7
	5,3

	- §TNN
	198.084
	1.857.578
	2.949.000
	56,5
	16,7
	40,2

	- Địa phư​ơng
	69.237
	68.573
	92.000
	- 0,2
	10,3
	3,6

	II. Cơ cấu%
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	- Trung ương
	        7,4 
	1,3
	1,1
	 
	 
	 

	- §TNN
	68,6
	95,2
	95,9
	 
	 
	 

	- Địa phư​ơng
	24
	3,5
	3,0
	 
	 
	 


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai.

Đối với xuất khẩu công nghiệp địa phương, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp mang tính truyền thống như hàng mộc, gốm mỹ nghệ, hạt điều nhân, ngoài ra còn một số mặt hàng khác như may mặc, giày dép, giấyvàng mã... Qua đó ta thấy, hàng công nghiệp địa phương xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Năm 2003, kim ngạch xuất khẩu của công nghiệp địa phương chỉ chiếm 6,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu chiếm 3% tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn.
II.2.5. Lao động

Lao động ngành công nghiệp Đồng Nai đến năm 2003 là 225.679 người (chiếm 22% lao động trên địa bàn Tỉnh), trong đó tỷ trọng lao động trong thành phần công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 66,8%; công nghiệp trong nước chiếm 33,2%. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1996 - 2003 là 14,2%/năm, trong đó công nghiệp QDTW, QDĐP giảm do quá trình sắp xếp doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần thuộc thành phần ngoài quốc doanh. Công nghiệp ĐTNN tiếp tục thu hút nhiều lao động nên tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 lên tới 26,5%/năm (giai đoạn 2001 – 2003 tăng chậm hơn, bình quân 20,4%/năm), cụ thể:
Đvt: Người.
	Danh mục 
	Năm 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	77.996
	149.247
	225.679
	13,9
	14,8
	14,2

	- QD Trung ­​¬ng
	15.778
	14.032
	14.708
	-2,3
	1,6
	-0,9

	- QD §Þa ph​­¬ng
	13.385
	11.533
	11.542
	-2,9
	0,0
	-1,8

	- Ngoài quốc doanh
	25.806
	37.382
	48.639
	7,7
	9,2
	8,2

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	23.027
	86.300
	150.790
	30,2
	20,4
	26,5


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai.

Với tốc độ tăng nhanh lao động công nghiệp trong thời gian qua, điều đó chứng tỏ rằng ngành công nghiệp Đồng Nai vẫn phát triển các ngành thu hút nhiều lao động. Vấn đề này cũng cần có những định hướng phù hợp trong những giai đoạn tới. 

Bên cạnh vấn đề tăng nhanh về lao động, thực trạng về cơ cấu trình độ lao động như sau:
	Thành phần

 
	Cơ cấu %

	
	Trên ĐH
	§H
	Tr. cấp
	CNKT
	Khác

	Toàn ngành
	0,02
	6,17
	5,33
	25,97
	62,51

	- Trung ­​¬ng
	0,02
	8,94
	6,47
	52,31
	32,25

	- Địa ph​ương
	0,04
	5,32
	2,68
	29,35
	64,66

	- Ngoài quốc doanh
	0,01
	3,26
	4,97
	23,94
	65,75

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	0,01
	7,79
	6,85
	8,97
	76,38


Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra và số liệu Cục Thống kê năm 2000.

Từ cơ cấu lao động như trên, chúng ta thấy trình độ lao động đã có những chuyển biến đáng kể, tuy nhiên tỷ lệ lao động phổ thông vẫn còn chiếm một tỷ trọng cao. Trong các thành phần kinh tế, tỷ trọng trình độ đại học, trên đại học ở CNTW và ĐTNN cao hơn so với các doanh nghiệp địa phương và ngoài quốc doanh. Điều đó cho thấy sức hút lao động có trình độ của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là rất lớn. Đây cũng phản ánh một thực trạng chung, đó là lao động chất xám đang có xu hướng chuyển dịch sang công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy khả năng cạnh tranh về mọi lĩnh vực của các doanh nghiệp trong nước đối với các doanh nghiệp có vốn ĐTNN là hết sức khó khăn.

Năng suất lao động ngành công nghiệp trong giai đoạn 1996 – 2003 cũng đã có những chuyển biến theo xu hướng ngày càng tăng, tuy nhiên mức độ tăng năng suất lao động trong toàn ngành cũng còn chậm. Nếu như năm 1995, năng suất lao động là 92 triệu đồng/lao động thì con số này năm 2000 là 121 triệu đồng/lao động và năm 2003 là 127 triệu đồng/lao động (so với thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương thì năng suất lao động của Đồng Nai cao hơn, năm 2003 năng suất lao động công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là 93,3 triệu đồng/lao động, Bình Dương là 101,8 triệu đồng/lao động).
II.2.6. Trình độ quản lí, kĩ thuật công nghệ

Vấn đề chuẩn hóa các tiêu chuẩn quản lý là một vấn đề hết sức quan trọng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Nhận thấy được sự cần thiết trên, nhiều doanh nghiệp đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO14000, HACCP, SA8000... Tuy nhiên, với số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thì đến nay số doanh nghiệp thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO còn rất khiêm tốn, với gần 800 doanh nghiệp (33 doanh nghiệp TW, 22 DN địa phương, 262 DN ĐTNN, 12 Cty cổ phần, 150 Cty TNHH, 270 DNTN và 4 HTX) trên địa bàn nhưng số doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO mới chỉ có 65 doanh nghiệp (trong đó 60 doanh nghiệp đạt ISO 9000, HACCP, SA8000 và 5 doanh nghiệp đạt ISO 14000), mặc dù tỉnh đã có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp triển khai xây dựng.
Bên cạnh trình độ quản lý của doanh nghiệp, trình độ tự động hóa sản xuất của ngành công nghiệp Đồng Nai cũng đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện trạng trình độ tự động hóa ngành công nghiệp như sau:

	Thành phần kinh tế
	Tổng

số
	Chia theo trình độ tự động hóa

	
	
	Tự động và bán tự động hóa
	Cơ khí và bán cơ khí
	Thủ        công

	Toàn ngành công nghiệp (%)
	100
	30,18
	42,24
	27,58

	1) Khu vực trong nước
	100
	16,47
	47,11
	36,42

	+ QD Trung ương
	100
	62,5
	37,5
	-

	+ QD Địa phương
	100
	43,48
	52,17
	4,35

	+ Ngoài QD
	100
	10,7
	47,49
	41,81

	2) Khu vực có vốn ĐTNN
	100
	70,34
	27,97
	1,69


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai năm 2000.

Với trình độ tự động hóa đạt được trên 70% tự động và bán tự động, cơ khí và bán cơ khí là một trong những yếu tố thuận lợi chung cho toàn ngành công nghiệp trong quá trình hội nhập, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp quốc doanh địa phương thì đây là những khó khăn, những nhân tố hạn chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ trong quá trình hội nhập thời gian tới, mà còn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trình độ thiết bị, trình độ tự động hóa cao hơn rất nhiều.

Đi đôi với trình độ tự động hóa, trình độ kỹ thuật công nghệ của ngành công nghiệp Đồng Nai cũng diễn ra tương tự. Trình độ công nghệ hiện đại toàn ngành còn rất thấp, mới đạt trên 14%, chủ yếu là trình độ trung bình. Khu vực vốn trong nước chiếm tỷ trọng tiên tiến mới chỉ đạt 2,6%, trong đó QDĐP và NQD quá thấp. Đây là một trong những thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh. Trình độ công nghệ của ngành cụ thể:
	Tt
	Danh mục
	Tổng   số
	Trình độ

	
	
	
	Tiên tiến
	Tr. bình
	Lạc hậu

	
	Toàn ngành công nghiệp(%)
	100
	14,4
	73,9
	11,7

	1
	Khu vực vốn trong nước
	100
	2,6
	81,8
	15,6

	
	- Quốc doanh TW
	100
	16,7
	75,0
	8,3

	
	- Quốc doanh ĐP
	100
	4,3
	87,0
	8,7

	
	- Ngoài quốc doanh
	100
	1,4
	81,9
	16,7

	2
	Khu vực có vốn ĐTNN
	100
	49,2
	50,8
	


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai năm 2000.

II.2.7. Thu hút đầu tư

- Tổng số vốn đầu tư ngành công nghiệp giai đoạn 1996 – 2003 là 28.298 tỷ đồng, chiếm 73,5% vốn đầu tư toàn Tỉnh, trong đó vốn trong nước chiếm 21,6%, vốn ngoài nước chiếm 78,4%. Tính đến nay, tổng vốn đầu tư cho ngành công nghiệp là 57.333 tỷ đồng (chưa kể các đơn vị phụ thuộc đóng trên địa bàn Tỉnh), trong đó công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 80,8%, công nghiệp trong nước chiếm 19,2%. Điều này chứng tỏ rằng việc thu hút đầu tư nước ngoài đóng một vai trò vô cùng quan trọng, quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong thời gian qua.
- Cho đến tháng 6 năm 2004, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: Tổng số giấy phép còn hiệu lực là 542 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 6.550 triệu USD, trong đó: Giấy phép do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp: 175 dự án, với tổng số vốn 5.000 triệu USD; Giấy phép do UBND tỉnh cấp: 80 dự án, với tổng số vốn đăng ký 262 triệu USD; Giấy phép do Ban quản lý Khu công nghiệp cấp: 287 dự án, với tổng số vốn 1.288 triệu USD.

- Hiện có khoảng 294 dự án đi vào hoạt động, 110 đơn vị đang xây dựng, với tổng số vốn thực hiện khoảng 3.220 triệu USD, đạt 49,16% tổng vốn đăng ký. Trong tổng các dự án có 2 dự án hình thức là hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh (vốn 29,94 triệu USD), 78 dự án liên doanh (vốn 1.060,9 triệu USD) và 462 dự án 100 vốn đầu tư nước ngoài (vốn 5.459,16 triệu USD).
- Có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Đồng Nai gồm Đài Loan (225 dự án, vốn 2.202 triệu USD), Hàn Quốc ( 98 dự án, vốn  1.105 triệu USD), Nhật Bản (44 dự án, vốn 925 triệu USD), Malaisia (25 dự án, vốn 746 triệu USD), Thái Lan (21 dự án, vốn 377 triệu USD), Singapore, Pháp, Hồng Kông, Anh, Hà Lan, Na Uy, Nga, Đức, Indonesia, Bỉ...
II.2.8. Hiệu quả đầu tư

Để đánh giá hiệu quả đầu tư của ngành công nghiệp cần nhiều chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá như hệ số ICOR (Incremental Capital – Output Ratio), chỉ tiêu GTGT, Lợi nhuận, năng suất lao động... Tuy nhiên, do hệ thống số liệu đánh giá, nghiên cứu về hiệu quả đầu tư của ngành công nghiệp Đồng Nai hiện nay còn nhiều hạn chế, các nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu này chưa có. Do đó với kết quả thu thập hiện trạng, nhóm tác giả đề án đã tính toán và phân tích hiệu quả đầu tư ngành công nghiệp thông qua hệ số ICOR, chỉ số này phản ảnh vốn đầu tư xây dựng cho ngành công nghiệp hàng năm để làm tăng thêm giá trị gia tăng (phản ánh để đạt được 1 đồng giá trị tăng thêm thì cần bao nhiêu đồng vốn theo giá quy đổi 1994), cụ thể chỉ số này như sau:
ICOR = (I/GDP)/Tèc độ tăng GDP  = I/(GDP
Trong đó: 

- I: Đầu tư.

- GDP: Tổng sản phẩm quốc nội.

- (GDP: GDP tăng thêm.

Qua tính toán chúng ta có hệ số ICOR qua các thời kỳ như sau:

- Hệ số ICOR giai đoạn 1996 – 2000: 3,49.
- Hệ số ICOR giai đoạn 2001 – 2003: 3,72.

- Hệ số ICOR giai đoạn 1996 – 2003: 3,60.

Từ kết quả trên cho thấy, giai đoạn 2001 – 2003 hiệu quả đầu tư vào ngành công nghiệp đã có xu hướng giảm, nếu như giai đoạn 1996 – 2000 với 3,49 đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản sẽ làm tăng thêm 1 đồng giá trị gia tăng thì sang giai đoạn 2001 – 2003 phải đầu tư 3,72 đồng vốn mới tạo ra được 1 đồng giá trị gia tăng. Mặt khác, qua số liệu trên cũng nói lên tiềm năng đầu tư công nghiệp được tích luỹ trước đây cũng đã được khai thác, việc gia tăng giá trị công nghiệp trong thời gian tới sẽ phải tiêu tốn nguồn lực nhiều hơn, nhất là đầu tư vào các ngành thâm dụng nhiều vốn, có hàm lượng công nghệ cao. So sánh với thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hệ số ICOR của Công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 1996 – 2000 có thấp hơn (Hệ số ICOR của công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1996 – 2000 là 3,79), điều này phù hợp với thực tế do ngành công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có một quy mô lớn, đã phát huy các tiềm năng, thế mạnh sẵn có về công nghiệp từ những giai đoạn trước.

Nếu tính theo sự tăng thêm về giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN), thì hệ số ICOR phản ánh để tăng thêm 1 đồng GTSXCN phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn (theo giá quy đổi 1994), qua đó chúng ta cũng sẽ thấy sự phân tích đánh giá hệ số ICOR theo giá trị gia tăng công nghiệp ở trên là phù hợp với tình hình hiện nay, cụ thể:
- Hệ số ICOR giai đoạn 1996 – 2000: 1,05.

- Hệ số ICOR giai đoạn 2001 – 2003: 1,06.

- Hệ số ICOR giai đoạn 1996 – 2003: 1,054.

Qua tính toán hệ số ICORcho giai đoạn 1996 – 2003 chúng ta thấy, giai đoạn 1996 – 2000 để tạo thêm 1 đồng GTSXCN cần phải tốn 1,05 đồng vốn đầu tư. Sang giai đoạn 2001 – 2003 để tạo ra 1 đồng GTSXCN cần phải đầu tư 1,06 đồng vốn. Như vậy là quá trình đầu tư sẽ càng ngày càng tốn nhiều vốn hơn nên hiệu quả đầu tư cũng ngày càng giảm.
Bên cạnh việc tính toán hiệu quả đầu tư và tăng trưởng theo hệ số ICOR, hiệu quả đầu tư ngành công nghiệp trong thời gian qua còn thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: 
	Danh mục 
	Vốn đầu tư 31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	57.333.487
	24,15
	67,5
	254,0
	6,1

	- Trung ­​¬ng
	2.398.982
	30,42
	49,7
	163,1
	2,8

	- Địa ph​ương
	1.788.927
	36,62
	76,3
	155,0
	4,0

	- Ngoài quốc doanh
	5.081.421
	29,38
	42,2
	104,5
	12,2

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	48.064.157
	22,56
	76,7
	318,7
	5,7


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai.

Nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn ngành chưa cao, LN/Vốn (lợi nhuận/vốn) mới đạt 6,1% (thấp hơn lãi suất ngân hàng), trong đó các doanh nghiệp quốc doanh có tỷ suất lợi nhuận/vốn thấp nhất. Năng suất lao động thể hiện theo GTGT (giá trị gia tăng - VA) theo giá hiện hành, GTGT(VA)/lao động đạt 67,5 triệu đồng/lao động (tương đương 4.400 USD) còn thấp so với một số nước trong khu vực. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình trên đó là trong giai đoạn 1996 - 2003 có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả, lĩnh vực sản xuất còn chủ yếu gia công, lắp ráp nên GTGT thấp. Công nghiệp quốc doanh tuy được đầu tư nhưng hiệu quả thấp, năng suất lao động không cao. Đây cũng là một trong những khó khăn cho ngành công nghiệp Đồng Nai trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, tỷ lệ GTGT/GTSXCN (VA/GO) theo giá hiện hành cũng mới đạt 24,15%, trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh con số này đạt trên 35%. Điều này thể hiện công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn Đồng Nai và suất đầu tư cũng lớn hơn (thường những sản phẩm có giá trị gia tăng cao thì thâm dụng nhiều vốn hơn).
II.2.9. Tình hình đổi mới DNNN trên địa bàn

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN và được cụ thể hóa thành các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện. Công tác sắp xếp, đổi mới DNNN của cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng được chia thành 3 giai đoạn như sau:
1. Giai đoạn 1991 - 1995
Thực hiện Nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước. Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08/06/1992  và Chỉ thị số 84/CT.TTg ngày 04/8/1993 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Từ năm 1992, Đồng Nai có 65 DNNN trực thuộc, sau khi sắp xếp lại đến cuối năm 1995 còn 32 DNNN. Qua sắp xếp lần này các doanh nghiệp củng cố và hoạt động khá tốt, nhiều doanh nghiệp đã chú ý đến đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất, cải tiến chất lượng mẫu mã và đa dạng hóa mặt hàng nên đã đạt được hiệu quả đáng kể.

Năm 1994, Tỉnh đã chọn Công ty Gốm Đồng Nai để thực hiện thí điểm cổ phần hóa. Do đây là giai đoạn thí điểm, các chính sách chưa đồng bộ, địa phương còn nhiều lúng túng trong triển khai... nên chưa thực hiện được việc thí điểm cổ phần hóa Công ty Gốm Đồng Nai (nay là Công ty Đông Nam).
2. Giai đoạn 1996 - 2002
Thực hiện Chỉ thị số 500/CT-TTg ngày 25/8/1995 và Chỉ thị số 20/1998/CT.TTg ngày 21/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới quản l‎ý DNNN. Triển khai thực hiện các Nghị định 28/1998/NĐ-CP ngày 07/05/1996 của Chính phủ về việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/06/1998 thay cho Nghị định số 28; Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 thay cho Nghị định số 44, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN, Đồng Nai đã xây dựng phương án trình Chính phủ phê duyệt đồng thời triển khai thực hiện phương án được duyệt. Đến đầu năm 1997 đã xử lý xong việc hợp nhất, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp. Trong giai đoạn từ 1995-2002 sau khi thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, số lượng DNNN ngành công nghiệp của tỉnh giảm từ 32 doanh nghiệp xuống còn 22 doanh nghiệp. Trong giai đoạn này đã sắp xếp và cổ phần hóa được 10 doanh nghiệp, cụ thể:
- Giao DN theo Nghị định 103/CP: 01 DN (XN nước đá Đồng Nai).
- Cổ phần hóa theo Nghị định 44/CP được: 03 DN (gồm Cty Gốm Việt Thành, Nhà máy Sơn Đồng Nai và Nhà máy Điện cơ Đồng Nai).
- Sáp nhập, giải thể: 06 DN.

Công tác cổ phần hóa trong giai đoạn này mặc dù Đảng và Chính phủ đã có Nghị quyết và ban hành các quy định về chuyển DNNN thành công ty cổ phần, các Bộ, ngành Trung ương đã có hướng dẫn để thực hiện. Tuy nhiên các văn bản hướng dẫn chưa quy định cụ thể và phù hợp với thực tế, đối tượng doanh nghiệp nghiệp thực hiện cổ phần hóa được lựa chọn ở phạm vi hẹp. Quy trình chuyển DNNN thành công ty cổ phần còn rườm rà phải qua nhiều công đoạn. Thẩm quyền quyết định đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa phân cấp cho địa phương còn hạn chế (dưới 5 tỷ đồng). Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp và người lao động khi chuyển sang công ty cổ phần chưa khuyến khích nên tiến trình cổ phần hóa DNNN bị chậm so với kế hoạch.

3. Giai đoạn 2003 - 2005
Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN nhằm nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết TW3, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành chức năng xây dựng đề án tổng thể sắp xếp DNNN giai đoạn 2003 - 2005 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 220/2002/QĐ.TTg ngày 25/02/2003, với 22 doanh nghiệp, đến nay đã sắp xếp được 8 doanh nghiệp gồm:

- Chuyển thành công ty TNHH 1 thành viên: 2 doanh nghiệp (Công ty cấp nước và Công ty thuốc lá Đồng Nai).

- Chuyển thành công ty cổ phần: 5 doanh nghiệp.

- Sáp nhập: 1 DN (Công ty Lâm sản).
 Nhìn chung, tình hình thực hiện phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN trên địa bàn chưa đạt được theo lộ trình phê duyệt, trong đó có một số doanh nghiệp thực hiện chậm hoặc phải điều chỉnh chủ yếu do khách quan, việc giải quyết tồn tại phải gắn với chế độ chính sách Nhà nước, các văn bản pháp quy của Chính phủ và bộ ngành về sắp xếp, đổi mới DNNN chậm được ban hành, thời gian xây dựng đề án, trình duyệt kéo dài. Trong cổ phần hóa cũng còn một số tồn tại chậm được xử l‎ý, nhất là tồn tại về tài chính, nhân sự... các doanh nghiệp cổ phần hóa quy mô còn nhỏ, nên mục tiêu huy động thêm vốn xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm năng về vốn, công nghệ, thị trường, kinh nghiệm quản lý, chưa thật sự đổi mới quản lý nội bộ công ty, chưa phân định rõ và nhận thức đúng vai trò của người đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước và người trực tiếp quản lý cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần hóa.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp được sắp xếp trong thời gian qua nhìn chung đều hoạt động có hiệu quả so với trước, đời sống người lao động được cải thiện. Điều đó khẳng định việc đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới kinh tế. Do đó, với thời gian còn lại không nhiều, các cấp các ngành cần phải có sự nỗ lực hơn nữa mới có thể thực hiện thành công đề án sắp xếp đã xây dựng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy tính năng động trong cơ chế thị trường, phát triển sản xuất.
Ii.3. hiện trạng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu
Quá trình phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong thời gian qua đã hình thành nhiều ngành công nghiệp lớn như ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống, ngành công nghiệp dệt, may và giày dép, công nghiệp điện - điện tử, cơ khí, công nghiệp hóa chất... Tuy nhiên, theo hệ thống các ngành công nghiệp cấp 2 của Đồng Nai trong giai đoạn 1996 - 2003, chúng ta có đến tới 23 ngành công nghiệp khác nhau và nhiều ngành công nghiệp chỉ chiếm một tỷ trọng quá nhỏ trọng tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Do đó, việc phân tích các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ sẽ không thể làm nổi bật vai trò và tác động của ngành đối với toàn bộ ngành công nghiệp của tỉnh. Xuất phát từ vấn đề trên, có thể phân tích ngành công nghiệp Đồng Nai thông qua 9 nhóm ngành công nghiệp chủ yếu như sau:
II.3.1. Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD 
Ngành công nghiệp khai thác TNKS và SXVLXD là ngành có thế mạnh của địa phương, các sản phẩm có ưu thế như khai thác, chế biến đá, cát, sét, cao lanh, vật liệu san lấp... làm nguyên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng như gạch ngói, gạch men, đá ốp lát, sứ vệ sinh, phụ gia xi măng, bê tông nhẹ, gốm mỹ nghệ... Hiện trạng phát triển của ngành như sau:
- Số lượng cơ sở của ngành đến năm 2003 là 743 cơ sở, tăng 64 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh giảm 7 cơ sở do thực hiện sắp xếp và cổ phần hóa; khu vực ngoài quốc doanh tăng 62 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 9 cơ sở.
- Tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996 - 2003 là 15,8%/năm, trong đó giai đoạn 1996 - 2000 là 12% và giai đoạn 2001 - 2003 là 22,4% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 chỉ tăng 5,6% do ngành dầu khí tăng thấp). Cơ cấu trong toàn ngành giảm từ 9,6% năm 1995 xuống 6,7% năm 2000 và tăng lên 7,8% năm 2003 (tỷ trọng của ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD toàn Vùng chiếm 18% tổng GTSXCN Vùng, do dầu khí có tỷ trọng cao). 
- Tỷ trọng ngành công nghiệp khai thác của Đồng Nai so với ngành này toàn Vùng chỉ chiếm 6,9% (Tp HCM chiếm 12,2%; Bình Dương 7,1%, BR-VT 73,7%) và là ngành chiếm tỷ trọng đứng thứ 6 trong 9 ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong 3 năm qua, tốc độ của ngành tăng cao, do nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng trong nước tăng và các doanh nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài đã ổn định sản xuất, phát huy công suất đã đầu tư trong giai đoạn trước. Cụ thể tăng trưởng GTSXCN của ngành như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	684
	1.209
	2.217
	12,0
	22,4
	15,8

	- QD Trung ­​¬ng
	341
	340
	646
	0,0
	23,8
	8,3

	- QD §Þa ph​­¬ng
	84
	126
	274
	8,6
	29,5
	16,0

	- Ngoài quốc doanh
	233
	557
	814
	19,0
	13,5
	16,9

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	27
	185
	483
	47,0
	37,6
	43,4


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Kim ngạch xuất khẩu của ngành tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2003 đạt 29,3%/năm. Tỷ trọng năm 1995 chiếm 4,6%, đến năm 2000 giảm xuống còn 1% và đến 2003 chiếm tỷ trọng 2% so với tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Sản phẩm xuất khẩu của công nghiệp địa phương chủ yếu gốm mỹ nghệ, xuất khẩu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có một số sản phẩm như sứ vệ sinh, sứ cách điện, gạch men... 
- Lao động của ngành đến năm 2003 có 17.493 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 3,8%/năm, trong đó giai đoạn 2001 – 2003 tăng nhanh, bình quân 9,6%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng giảm dần từ 16,6% năm 1995 xuống 8,9% năm 2000 và xuống còn 7,8% năm 2003, do các ngành thu hút nhiều lao động trong thời gian qua tăng nhanh.
- Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD là ngành có hiệu quả tương đối cao, bình quân lợi nhuận/vốn toàn ngành đạt 8,3%. Là ngành có tỷ lệ VA/GO đứng thứ 2 sau ngành công nghiệp sản xuất điện, nước, cụ thể:

	Danh mục 
	Vốn đầu tư 31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	4.005.800
	35,95
	68,1
	229,5
	8,3

	- Trung ­​¬ng
	614.620
	46,17
	66,6
	177,4
	3,9

	- Địa ph​ương
	612.177
	27,39
	84,5
	514,4
	8,2

	- Ngoài quốc doanh
	1.325.911
	35,50
	50,6
	125,8
	12,6

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	1.453.092
	34,58
	127,2
	565,2
	6,3


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Tổng vốn của ngành đến ngày 31/12/2003 là 4.005 tỷ đồng, qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động là 229,5 triệu đồng. Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 1.191 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 35,95%, năng suất lao động tính theo giá trị VA là 67 triệu đồng/lao động, bằng với năng suất lao động toàn ngành.
II.3.2. Ngành công nghiệp chế biến NSTP
Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm là ngành đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế của tỉnh, tác động mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Tạo ra sự phát triển mạnh của ngành nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp qua chế biến. Hiện trạng phát triển của ngành như sau:

- Tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2003 là 15%, trong đó giai đoạn 1996-2000 là 12,3% và giai đoạn 2001-2003 là 19,7% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 tăng 15,7%). Cơ cấu của ngành giảm từ 32,9% năm 1995 xuống 23,3% năm 2000 và tăng lên 25,2% năm 2003, là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 9 ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến toàn vùng chiếm 20,7% tổng GTSXCN Vùng). Ngành công nghiệp chế biến Đồng Nai chiếm tỷ trọng 19,5% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 62,1%; BD 13,4%; BR-VT 5,1%). Tình hình tăng trưởng các thành phần như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	2.346
	4.190
	7.186
	12,3
	19,7
	15,0

	- QD Trung ­​¬ng
	441
	490
	554
	2,2
	4,1
	2,9

	- QD §Þa ph​­¬ng
	206
	704
	1.263
	27,9
	21,5
	25,5

	- Ngoài quốc doanh
	123
	564
	1.346
	35,5
	33,6
	34,8

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	1.576
	2.432
	4.024
	9,1
	18,3
	12,4


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Số lượng cơ sở của ngành đến năm 2003 là 3.874 cơ sở, tăng 1.249 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh giảm 01 cơ sở do thực hiện sắp xếp và cổ phần hóa; khu vực ngoài quốc doanh tăng 1.239 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 11 cơ sở.
- Kim ngạch xuất khẩu của ngành có  tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2003 đạt 13,7%/năm. Tỷ trọng năm 1995 chiếm 47,1%, đến năm 2000 giảm xuống còn 6,7% và đến 2003 chiếm tỷ trọng tăng lên 7,2% so với tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Sản phẩm xuất khẩu của công nghiệp địa phương chủ yếu sản phẩm hạt điều, xuất khẩu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có một số sản phẩm bột ngọt, thức ăn gia súc, nước giải khát...
- Lao động của ngành đến năm 2003 có 31.923 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 9,1%/năm, trong đó giai đoạn 2001 – 2003 tăng nhanh, bình quân 11,3%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng giảm dần từ 20,3% năm 1995 xuống 15,5% năm 2000 và còn 14,1% năm 2003, do các ngành thu hút nhiều lao động trong thời gian qua tăng nhanh.

- Ngành công nghiệp chế biến là ngành có hiệu quả không cao, bình quân lợi nhuận/vốn toàn ngành đạt 5,7%. Là ngành có tỷ lệ VA/GO đứng thứ 3 sau ngành công nghiệp sản xuất điện, nước và ngành công nghiệp khai thác, cụ thể:

	Danh mục 
	Vốn đầu tư 
31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	12.442.080
	29,42
	121,2
	389,8
	5,7

	- Trung ­​¬ng
	119.915
	33,93
	95,2
	149,5
	10,2

	- Địa ph​ương
	682.071
	43,44
	160,0
	179,4
	1,5

	- Ngoài quốc doanh
	1.304.403
	31,00
	40,1
	77,6
	5,4

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	10.335.691
	26,84
	238,8
	982,7
	5,9


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2003 là 12.442 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 21,7% tổng vốn toàn ngành và là ngành có quy mô vốn lớn đứng thứ 2 sau ngành công nghiệp dệt may, giày dép. Qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động là 389,8 triệu đồng. 

- Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 3.870 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 29,42%; năng suất lao động tính theo giá trị VA là 121 triệu đồng/lao động, gấp gần 2 lần năng suất lao động chung toàn ngành.
II.3.3. Ngành công nghiệp dệt may, giày dép
Ngành công nghiệp dệt, may và giầy dép là ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của Đồng Nai thời gian qua, sự phát triển của ngành góp phần giải quyết việc làm cho lao động. Hiện trạng phát triển của ngành như sau:

- Số lượng cơ sở của ngành năm 2003 là 1.374 cơ sở, giảm 216 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh tăng 1 cơ sở, khu vực ngoài quốc doanh giảm 262 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 45 cơ sở.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2003 là 31%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 là 40,8% và giai đoạn 2001-2003 là 16,1% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 tăng 17,3%/năm). Tình hình các thành phần như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	755
	4.178
	6.538
	40,8
	16,1
	31,0

	- QD Trung ­​¬ng
	39
	104
	27
	21,6
	-36,0
	-4,4

	- QD §Þa ph​­¬ng
	48
	75
	76
	9,4
	0,5
	5,9

	- Ngoài quốc doanh
	64
	211
	421
	27,1
	25,9
	26,7

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	604
	3.788
	6.013
	44,4
	16,7
	33,3


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Cơ cấu của ngành tăng từ 10,6% năm 1995 lên 23,2% năm 2000 và giảm xuống 22,9% năm 2003, là ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 sau ngành công nghiệp chế biến NSTP của ngành công nghiệp Đồng Nai (tỷ trọng ngành dệt may, giày dép toàn vùng chiếm 15% tổng GTSXCN Vùng). Ngành công nghiệp dệt may, giày dép của Đồng Nai chiếm tỷ trọng 24,5% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 63,6%; BD 11,1%, BR-VT 0,7%).
- Kim ngạch xuất khẩu của ngành có  tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2003 đạt 56,3%/năm. Tỷ trọng năm 1995 chiếm 23,4%, đến năm 2000 tăng lên 36,0% và đến 2003 chiếm tỷ trọng 45,8% so với tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Đây là ngành chiếm tỷ trọng kim ngạch cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Lao động của ngành đến năm 2003 có 104.299 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 17,3%/năm, trong đó giai đoạn 2001 – 2003 tăng nhanh, bình quân 18,5%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng tăng lên từ 37,2% năm 1995 lên 42% năm 2000 và 46,2% năm 2003, do thời gian qua ngành có nhiều nhà đầu tư. Đây là ngành thu hút nhiều lao động nhất trong các ngành công nghiệp, với tỷ lệ lao động như hiện nay thì việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động là hết sức khó khăn.
- Ngành công nghiệp dệt may, giày dép là ngành có hiệu quả thấp, bình quân lợi nhuận/vốn toàn ngành chỉ đạt 1,7%. Là ngành có tỷ lệ VA/GO thấp do sử dụng nhiều lao động và sản xuất chủ yếu gia công. 
- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2003 là 14.625 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,5% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp và là ngành có tỷ trọng vốn cao nhất. Qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động là 140,2 triệu đồng. Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 2.936 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 20,8%; năng suất lao động tính theo giá trị VA chỉ đạt mức 28,2 triệu đồng/lao động, là ngành có năng suất lao động thấp nhất, bằng 41% năng suất lao động chung toàn ngành công nghiệp, cụ thể:

	Danh mục 
	Vốn đầu tư 31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	14.625.511
	20,84
	28,2
	140,2
	1,7

	- Trung ­​¬ng
	22.012
	7,68
	0,6
	90,2
	-2,9

	- Địa ph​ương
	136.049
	17,77
	8,8
	31,5
	1,0

	- Ngoài quốc doanh
	440.480
	23,16
	15,4
	40,9
	11,2

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	14.026.970
	20,76
	31,0
	159,3
	1,4


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

II.3.4. Ngành công nghiệp chế biến gỗ, hàng mộc

Chế biến lâm sản là một trong những ngành nghề truyền thống của Đồng Nai, thị trường xuất khẩu tương đối ổn định, nguồn lao động có kỹ thuật và giá nhân công rẻ, sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Với 80% sản phẩm sản xuất phục vụ xuất khẩu, chủ yếu xuất qua các thị trường Châu á như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, Singapore, Malaysia... và các nước Châu Âu như Pháp, Đan Mạch, Hà Lan... Ngành công nghiệp chế biến gỗ, hàng mộc là một trong những ngành tăng nhanh trong thời gian qua, do có thị trường tiêu thụ và sự chuyển dịch từ một số quốc gia trong khu vực. Tình hình phát triển của ngành như sau:
- Số lượng cơ sở của ngành năm 2003 là 825 cơ sở, tăng 53 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh trung ương không thay đổi, khu vực quốc doanh địa phương giảm 01 cơ sở do sắp xếp sáp nhập, khu vực ngoài quốc doanh tăng 31 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 23 cơ sở.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2003 là 24,7%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 là 9,9% và giai đoạn 2001-2003 là 54,1% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 tăng 33,8%/năm). Giai đoạn 1996 – 2000 ngành công nghiệp chế biến gỗ gặp nhiều khó khăn về thị trường, nguyên liệu... nên tốc độ tăng chậm, những năm gần đây, tình hình phát triển ngành sản xuất đồ mộc phát triển mạnh trong Vùng, trong đó Đồng Nai và Bình Dương là 2 địa phương có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư nhiều do có thị trường xuất khẩu. Tình hình tăng trưởng các thành phần như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	237
	380
	1.393
	9,9
	54,1
	24,7

	- QD Trung ­​¬ng
	43
	56
	91
	5,5
	17,7
	9,9

	- QD §Þa ph​­¬ng
	77
	69
	57
	-2,2
	-6,3
	-3,8

	- Ngoài quốc doanh
	63
	44
	653
	-6,9
	145,7
	34,0

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	55
	211
	592
	31,1
	40,9
	34,7


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Cơ cấu của ngành tăng từ 2,1% năm 2000 lên 4,9% năm 2003 (tỷ trọng công nghiệp chế biến gỗ, hàng mộc toàn vùng chiếm 4,1% tổng GTSXCN Vùng). Ngành công nghiệp chế biến gỗ, đồ mộc của Đồng Nai chiếm tỷ trọng 19,2% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 44%, BD 35,7%, BR-VT 1%). 
- Kim ngạch xuất khẩu của ngành có tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2003 đạt 32,0%/năm. Tỷ trọng năm 1995 chiếm 8,5%, đến năm 2000 giảm xuống 2,1% (do các ngành may mặc, giày dép, điện tử tăng kim ngạch xuất khẩu) và đến 2003 tăng tỷ trọng lên 4,3% so với tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp.
- Lao động của ngành đến năm 2003 có 13.295 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 11,3%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng giảm 7,2% năm 1995 xuống 5,9% năm 2003. Tuy nhiên, đây cũng là ngành thu hút nhiều lao động.

- Ngành công nghiệp chế biến gỗ, đồ mộc là ngành có hiệu quả cao hơn so với các ngành công nghiệp khác, bình quân lợi nhuận/vốn toàn ngành đạt 8,1%, cao hơn chỉ số chung toàn ngành công nghiệp. Tuy nhiên ngành có tỷ lệ VA/GO thấp do sử dụng nhiều lao động. Cụ thể các thành phần kinh tế như sau:

	Danh mục 
	Vốn đầu tư 31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	1.780.395
	21,6
	42,2
	133,9
	8,1

	- Trung ­​¬ng
	44.176
	17,74
	16,0
	38,8
	0,7

	- Địa ph​ương
	62.849
	25,80
	17,0
	58,2
	2,2

	- Ngoài quốc doanh
	672.106
	26,70
	71,6
	168,0
	20,7

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	1.001.264
	17,66
	33,6
	141,5
	0,3


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2003 là 1.780 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 3,1% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động là 133,9 triệu đồng. 

- Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 560,9 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 21,62%; Năng suất lao động tính theo giá trị VA chỉ đạt mức 42,2 triệu đồng/lao động, là ngành có năng suất lao động thấp thứ 2 sau ngành dệt may, giày dép, bằng 62,6% năng suất lao động chung toàn ngành công nghiệp.

II.3.5. Ngành công nghiệp giấy, sản phẩm từ giấy

Tuy là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn, nhưng ngành công nghiệp giấy Đồng Nai có một vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp giấy cả nước. Tình hình phát triển của ngành như sau:
- Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2003 là 10%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 là 8% và giai đoạn 2001-2003 là 13,4% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 tăng 18,6%/năm). Trong những năm qua, ngành giấy gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu, cạnh tranh với hàng nhập khẩu... nên tốc độ tăng thấp hơn so với bình quân chung toàn ngành, những năm gần đây, tình hình sản xuất có những tiến triển tốt do đã phần nào chủ động được nguồn nguyên liệu. Các sản phẩm từ giấy nhìn chung phát triển tương đối ổn định. 
- Cơ cấu của ngành có xu hướng giảm dần do các ngành công nghiệp khác phát triển mạnh hơn, tỷ trọng giảm từ 6,8% năm 1995 xuống 4% năm 2000 và còn 3,6% năm 2003 (tỷ trọng công nghiệp giấy, sản phẩm từ giấy toàn vùng chiếm 3,8% tổng GTSXCN Vùng). Ngành công nghiệp giấy, sản phẩm từ giấy của Đồng Nai chiếm tỷ trọng 15,4% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 69,2%, BD 15,3%, BR-VT 0,1%). Tình hình tăng trưởng các thành phần như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	483
	711
	1.036
	8,0
	13,4
	10,0

	- QD Trung ­​¬ng
	450
	582
	662
	5,3
	4,4
	5,0

	- QD §Þa ph​­¬ng
	21
	54
	79
	20,9
	13,3
	18,0

	- Ngoài quốc doanh
	13
	74
	45
	42,2
	-15,2
	17,1

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	0
	0
	249
	
	1.118,2
	


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Số lượng cơ sở của ngành năm 2003 là 77 cơ sở, tăng 61 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh không thay đổi; khu vực ngoài quốc doanh tăng 55 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 6 cơ sở. Lao động của ngành đến năm 2003 có 5.392 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 5,7%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng giảm từ 4,5% năm 1995 xuống 2,4% năm 2003. 

- Kim ngạch xuất khẩu của ngành có tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2003 đạt 48,5%/năm. Tuy nhiên tỷ trọng quá nhỏ, chỉ chiếm 0,6% so với tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Đây là ngành chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu giấy viết, giấy vàng mã, album, túi xách... 
- Ngành công nghiệp giấy, sản phẩm từ giấy là ngành có hiệu quả thấp nhất, bình quân lợi nhuận/vốn toàn ngành chỉ đạt 0,5%, cụ thể:
	Danh mục 
	Vốn đầu tư
31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	1.666.384
	22,76
	61,2
	309,0
	0,5

	- Trung ­​¬ng
	1.026.479
	23,84
	102,7
	544,0
	0,3

	- Địa ph​ương
	71.549
	23,37
	80,6
	134,0
	6,8

	- Ngoài quốc doanh
	92.640
	22,45
	25,1
	79,2
	11,4

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	475.716
	19,81
	35,3
	264,1
	-2,2


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2003 là 1.666 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 2,9% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động 309 triệu đồng. 
- Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 329 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 22,76%. Năng suất lao động tính theo giá trị VA chỉ đạt mức 61,2 triệu đồng/lao động, bằng 90% năng suất lao động chung toàn ngành công nghiệp.

II.3.6. Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic 

Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic Đồng Nai là một trong những ngành có tỷ trọng tương đối lớn, với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú phục vụ sản xuất và tiêu dùng như phân bón các loại, sản phẩm săm lốp xe, các sản phẩm từ cao su, hóa dược (cho người và động thực vật), hóa chất tiêu dùng như bột giặt, mỹ phẩm, sơn các loại, nhựa và các sản phẩm từ nhựa... Tình hình phát triển của ngành như sau:
- Số lượng cơ sở của ngành năm 2003 là 108, tăng 81 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh không thay đổi; khu vực ngoài quốc doanh tăng 31 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 50 cơ sở.
- Tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2003 là 22,7%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng nhanh, bình quân 28,5% và giai đoạn 2001-2003 là 13,6% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 tăng 17,8%/năm). Cơ cấu của ngành tăng từ 8,6% năm 1995 lên 12% năm 2000 và xuống 11,1% năm 2003 do những năm gần đây tăng chậm (tỷ trọng công nghiệp hoá chất, cao su, plastic toàn vùng chiếm 14,7% tổng GTSXCN Vùng). Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic của Đồng Nai chiếm tỷ trọng 12% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 61%, BD 15,5%, BR-VT 11,5%). Tình hình tăng trưởng các thành phần như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	616
	2.155
	3.157
	28,5
	13,6
	22,7

	- QD Trung ­​¬ng
	362
	556
	758
	9,0
	10,9
	9,7

	- QD §Þa ph​­¬ng
	86
	10
	30
	-35,0
	43,5
	-12,5

	- Ngoài quốc doanh
	15
	128
	129
	53,9
	0,1
	31,0

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	152
	1.461
	2.241
	57,1
	15,3
	39,9


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Kim ngạch xuất khẩu của ngành có tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2003 đạt 90,2%/năm. Những năm gần đây, xu hướng có nhiều sản phẩm của ngành tham gia xuất khẩu do đó tỷ trọng xuất khẩu của ngành cũng tăng lên. Năm 1995 tỷ trọng chỉ chiếm 0,9% thì đến năm 2000 đã chiếm 4,3% và năm 2003 là 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu hóa mỹ phẩm, vỏ, ruột xe các loại, sản phẩm nhựa, nhựa PVC...
- Lao động của ngành đến năm 2003 có 15.980 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 25,2%/năm, là ngành có tốc độ tăng lao động cao nhất trong các ngành công nghiệp, do có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất các loại sản phẩm hoá chất tiêu dùng. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng tăng từ 3,4% năm 1995 lên 6,8% năm 2000 và 7,1% năm 2003. 

- Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic có hiệu quả không cao, bình quân lợi nhuận/vốn toàn ngành chỉ đạt 4,9%, thấp hơn so với bình quân chung toàn ngành công nghiệp. Tình hình cụ thể các thành phần kinh tế như sau:
	Danh mục 
	Vốn đầu tư
31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	6.922.208
	24,50
	121,7
	433,2
	4,9

	- Trung ­​¬ng
	45.613
	35,06
	20,4
	37,0
	6,0

	- Ngoài quốc doanh
	203.543
	26,86
	48,3
	160,8
	12,7

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	6.673.052
	24,33
	146,2
	524,9
	4,6


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2003 là 6.922 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động 433,2 triệu đồng, là một trong những ngành có suất đầu tư lớn.

- Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 1.945 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 24,5%, cao hơn so với bình quân chung toàn ngành. Năng suất lao động tính theo giá trị VA đạt mức 121,7 triệu đồng/lao động, gấp 1,8 lần năng suất lao động chung toàn ngành công nghiệp.
II.3.7. Ngành công nghiệp cơ khí 

Ngành công nghiệp cơ khí là ngành đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế, là ngành phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp khác... Tình hình phát triển như sau:

- Số lượng cơ sở của ngành năm 2003 là 1.040, tăng 221 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh giảm 1 cơ sở do thực hiện sắp xếp và cổ phần hóa; khu vực ngoài quốc doanh tăng 146 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 64 cơ sở.
- Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2003 là 22%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân 20,5% và giai đoạn 2001-2003 là 24,3% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 tăng 23%/năm). Nhìn chung ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai tăng trưởng tương đối cao và ổn định, những năm gần đây, tình hình đầu tư vào ngành cơ khí có chiều hướng tăng rõ rệt, nhất là lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tăng nhanh (công nghiệp phụ trợ), do đó cơ cấu của ngành cũng có xu hướng tăng từ 7,6% năm 1995 lên 9,4% năm 2003 (tỷ trọng công nghiệp cơ khí toàn vùng chiếm 11,2% tổng GTSXCN Vùng). Ngành công nghiệp cơ khí của Đồng Nai chiếm tỷ trọng 13,4% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 60%, BD 20,2%, BR-VT 6,4%). Tình hình tăng trưởng các thành phần như sau:

	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	545
	1.385
	2.675
	20,5
	24,5
	22,0

	- QD Trung ­​¬ng
	279
	443
	446
	9,7
	0,2
	6,0

	- QD §Þa ph​­¬ng
	31
	33
	0
	1,9
	
	

	- Ngoài quốc doanh
	51
	142
	508
	22,7
	52,8
	33,2

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	185
	766
	1.721
	32,9
	31,0
	32,2


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Kim ngạch xuất khẩu của ngành có tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2003 đạt 84,8%/năm, giai đoạn 1996 – 2000 tăng nhanh, bình quân đạt 131,8%/năm. Nhìn chung kim ngạch ngành cơ khí còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với toàn ngành nhưng cơ cấu cũng từng bước được cải thiện. Tỷ trọng xuất khẩu của ngành cũng tăng lên, năm 1995 tỷ trọng chỉ chiếm 0,6% đến năm 2000 tăng lên 2,9% và năm 2003 là 4,5% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu máy nổ các loại, bồn áp lực, nồi chảo inox, máy giặt, tủ lạnh... 
- Lao động của ngành đến năm 2003 có 18.545 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 15,5%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng tăng từ 7,5% năm 1995 lên 7,6 năm 2000 và 8,2% năm 2003. 

- Ngành công nghiệp cơ khí là ngành đạt hiệu quả cao nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu, bình quân lợi nhuận/vốn toàn ngành đạt 13,6%, gấp hơn 2 lần so với bình quân chung toàn ngành công nghiệp, điều đó chứng tỏ việc đầu tư vào các sản phẩm cơ khí phụ trợ có hiệu quả (nhất là phục vụ sản xuất ô tô, xe máy thời gian qua), việc thu hút đầu tư vào các dự án công nghiệp nặng, quy mô lớn còn hạn chế do hiệu quả thường thấp, vốn cao... cụ thể thành phần:
	Danh mục 
	Vốn đầu tư 31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	10.171.872
	21,8
	136,3
	548,5
	13,6

	- Trung ­​¬ng
	232.298
	31,78
	59,8
	216,9
	3,5

	- Địa ph​ương
	64.324
	27,60
	29,2
	94,7
	2,7

	- Ngoài quốc doanh
	702.985
	24,77
	61,0
	215,6
	15,5

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	9.172.265
	21,29
	181,9
	743,2
	13,8


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2003 là 10.171 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,7% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động 548,5 triệu đồng, là một trong những ngành có suất đầu tư lớn nhất.

- Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 2.528 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 21,75%, thấp hơn so với bình quân chung toàn ngành, điều này cho thấy sản xuất vẫn mang tính gai công, lắp ráp nhiều. Năng suất lao động tính theo giá trị VA đạt mức 136,3 triệu đồng/lao động, gấp 2 lần năng suất lao động chung toàn ngành công nghiệp.

II.3.8. Ngành công nghiệp điện, điện tử 
Là một ngành mang tính công nghệ cao, gắn liền với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, sản phẩm của ngành bao gồm các sản phẩm kỹ thuật điện, thiết bị điện, điện tử, vật liệu điện, thiết bị truyền thông... Tình hình phát triển của ngành như sau:

- Số lượng cơ sở của ngành năm 2003 là 53 cơ sở, tăng 43 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh giảm 1 cơ sở do thực hiện sắp xếp và cổ phần hóa; khu vực ngoài quốc doanh tăng 19 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 25 cơ sở.
- Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2003 là 19,8%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân 28,4% và giai đoạn 2001-2003 là 6,8% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 tăng 22,3%/năm). Trong ngành công nghiệp điện - điện tử, các sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện tăng trưởng tương đối ổn định, riêng sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính (đế, bảng mạnh điện tử) những năm gần đây, do tình hình phải cạnh tranh với hàng của Trung Quốc nên sản xuất giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến tốc độ chung của ngành, do đó cơ cấu của ngành cũng giảm từ 14,9% năm 2000 xuống còn 11,4% năm 2003 (tỷ trọng công nghiệp điện, điện tử toàn vùng chiếm 6,7% tổng GTSXCN Vùng). Ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai chiếm tỷ trọng 27,2% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 59,9%, BD 12,9%). Tình hình tăng trưởng các thành phần như sau:

	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	771
	2.686
	3.270
	28,4
	6,8
	19,8

	- QD Trung ­​¬ng
	566
	741
	1.161
	5,5
	16,1
	9,4

	- Ngoài quốc doanh
	2
	152
	146
	150,3
	-1,5
	76,4

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	203
	1.793
	1.964
	54,5
	3,1
	32,8


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Ngành công nghiệp điện, điện tử là một ngành có kim ngạch xuất khẩu cao, đứng thứ 2 sau công nghiệp dệt may, giày dép. Kim ngạch xuất khẩu của ngành có tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2003 đạt 56,9%/năm, giai đoạn 1996 – 2000 tăng nhanh, bình quân đạt 117,3%/năm. Giai đoạn 2001 – 2003 tăng trưởng âm 8,8% do trong 3 năm 2001-2003 công ty Fujitsu bị giảm sút hợp đồng gia công cho nước ngoài. Tỷ trọng xuất khẩu của ngành so với tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp cũng giảm từ 46,8% năm 2000 xuống còn 27,1% và năm 2003. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu bảng mạch điện tử, linh kiện điện tử, dây đồng, vật liệu điện... 
- Lao động của ngành đến năm 2003 có 17.927 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 31,8%/năm, là ngành có tốc độ tăng lao động lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu. Điều này cũng phần nào nói lên mặc dù công nghiệp điện, điện tử (nhất là lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử) của Đồng Nai tuy phát triển và là ngành mang tính công nghệ cao, nhưng nhìn chung vẫn còn mang nhiều tính thủ công trong sản xuất. Cơ cấu lao động tăng từ 2,5% năm 1995 lên 8,1% năm 2000 và giảm còn 7,9% năm 2003.

- Ngành công nghiệp điện, điện tử có hiệu quả xấp xỉ hiệu quả chung toàn ngành, bình quân lợi nhuận/vốn ngành đạt 6,2%, cụ thể:
	Danh mục 
	Vốn đầu tư
31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	5.346.430
	20,5
	99,4
	298,2
	6,2

	- Trung ­​¬ng
	293.869
	25,14
	63,6
	152,9
	5,7

	- Ngoài quốc doanh
	298.773
	28,51
	325,6
	963,8
	15,7

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	4.753.788
	19,87
	99,3
	302,9
	5,6


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2003 là 5.346 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,3% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động 298,2 triệu đồng, là một trong những ngành có suất đầu tư trung bình.
- Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành 1.781 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 20,5%, thấp nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu, trong đó có ngành thiết bị văn phòng máy tính (ngành 30) sản xuất bảng mạch điện tử chỉ đạt 9,08%, 2 ngành còn lại đạt cao trên 30%. Năng suất lao động tính theo giá trị VA đạt mức 99,4 triệu đồng/lao động, gấp 1,5 lần năng suất lao động chung toàn ngành công nghiệp.

II.3.9. Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước
Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước là ngành chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu công nghiệp, trong đó giá trị chủ yếu của lĩnh vực sản xuất điện năng. Tình hình phát triển của ngành như sau:
- Số lượng cơ sở của ngành năm đến năm 2003 là 4 cơ sở, tăng 2 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh không thay đổi, khu vực ngoài quốc doanh tăng 01 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 01 cơ sở.
- Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2003 là 5,7%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân 9,4% và giai đoạn 2001-2003 âm 0,1% (toàn Vùng giai đoạn 2001 – 2003 tăng 17,2%/năm). Trong ngành công nghiệp sản xuất điện, nước, lĩnh vực phân phối nước có tốc độ tăng trưởng ổn định, bình quân khoảng 16%/năm, tuy nhiên giá trị chiếm rất nhỏ trong ngành. Lĩnh vực sản xuất điện năng do hạn chế bởi công suất và tình hình thời tiết hạn hán nên lượng nước không đủ phát hết công suất nên sản lượng giảm. 
- Cơ cấu của ngành có xu hướng giảm mạnh, năm 1995 tỷ trọng chiếm 9,8%, đến năm 2000 giảm xuống 6,1% và năm 2003 còn 3,8% (tỷ trọng công nghiệp điện, nước toàn vùng chiếm 5,9% tổng GTSXCN Vùng). Ngành công nghiệp điện, nước của Đồng Nai chiếm tỷ trọng 10,4% so ngành này toàn Vùng (Tp HCM 19,2%, BD 1%, BR-VT 69,4%). Tình hình tăng trưởng như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2003
	1996-2000
	2001-2003
	1996-2003

	Tổng số
	702
	1.098
	1.094
	9,4
	-0,1
	5,7

	- QD Trung ­​¬ng
	685
	1.063
	995
	9,2
	-2,2
	4,8

	- QD §Þa ph​­¬ng
	17
	36
	54
	16,0
	15,0
	15,6

	- Ngoài quốc doanh
	0
	0
	1
	 
	 
	 

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	0
	0
	43
	 
	 
	 


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Lao động của ngành chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lao động toàn ngành, đến năm 2003 có 825 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2003 là 4,5%/năm. Cơ cấu lao động giảm từ 0,7% năm 1995 xuống 0,5% năm 2000 và còn 0,4% năm 2003.

- Ngành công nghiệp điện, nước cũng là ngành có hiệu quả sản xuất thấp hơn so với bình quân chung toàn ngành, bình quân lợi nhuận/vốn ngành đạt 3,5%, cụ thể:

	Danh mục 
	Vốn đầu tư
31/12/2003
(Tr.®)
	Tỷ lệ 
VA/GO
( % )
	Năng suất
(VA/L§)

(Tr.®)
	Vèn/L§

(Tr.®)
	LN/Vèn
(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	372.807
	40,65
	99,0
	451,9
	3,5

	- Địa phương
	159.908
	55,00
	103,2
	316,6
	1,6

	- Ngoài quốc doanh
	40.580
	51,00
	150,3
	2029,0
	1,6

	- Đầu tư​ n​ước ngoài
	172.319
	26,48
	856,6
	5558,7
	5,8


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê.

- Tổng vốn đầu tư của ngành đến ngày 31/12/2003 là 372 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 0,6% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Qui mô trang bị vốn bình quân trên 01 lao động 451,9 triệu đồng, là một trong những ngành có suất đầu tư cao.

- Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 40,65%, cao nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu của Đồng Nai. Năng suất lao động tính theo giá trị VA đạt mức 99,0 triệu đồng/lao động, gấp 1,5 lần năng suất lao động chung toàn ngành công nghiệp.
Ii.4. hiện trạng phát triển các khu, cụm công nghiệp

Hiện nay trên địa Tỉnh Đồng Nai đã hình thành hệ thống các Khu, cụm công nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn với tổng diện tích trên 9.000 ha. Các Khu công nghiệp đã quy hoạch là 23 khu, với tổng diện tích 7.636 ha, ngoài ra Đồng Nai còn dự kiến hình thành KCN nghiệp thực hiện chương trình hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích khoảng 250 ha tại huyện Thống Nhất và hình thành 28 cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện và thành phố Biên Hòa, với tổng diện tích 1.188 ha. Tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp như sau:
II.4.1. Tình hình phát triển các Khu công nghiệp 
1. Thuê đất trong các Khu công nghiệp đã được phê duyệt
Trong 15 khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt (10 khu cũ đã hoạt động theo quy chế KCN, 5 khu mới phê duyệt) với tổng diện tích 4.751 ha (có 3.325 ha đất dùng cho thuê). Tính đến tháng 9 năm 2004, tổng diện tích đất đã cho thuê là 1.847,41ha, đạt 55,55%; cụ thể:
	Stt
	KCN
	Diện tích   (ha)
	Diện tích dùng chu thuê (ha)
	Diện tích đã    cho thuê

	
	
	
	
	Ha
	%

	1
	Amata (g® 1 & 2)
	361
	250,25
	106,0
	42,36

	2
	Biên Hoà II
	365
	261,0
	261,0
	100

	3
	Gò Dầu
	184
	136,7
	116,34
	85,11

	4
	Loteco
	100
	72,0
	47,39
	65,82

	5
	Hố Nai
	230
	145,94
	90,95
	62,32

	6
	Sông Mây
	227
	158,0
	93,34
	59,08

	7
	Nhơn Trạch I
	430
	323,0
	246,41
	76,29

	8
	Nhơn Trạch II
	350
	279,0
	141,59
	50,75

	9
	Nhơn Trạch III (gđ 1)
	368
	240,0
	240,0
	100

	
	Nhơn Trạch III (gđ 2)
	352
	244,7
	16,31
	6,67

	10
	Biên Hòa I
	335
	231,08
	231,08
	100

	11
	Long Thành
	510
	352,0
	35,1
	9,97

	12
	Tam Phước
	323
	214,74
	214,74
	100

	13
	An Phước
	130
	91,0
	0
	0

	14
	Nhơn Trạch V
	302
	205,0
	7,16
	3,49

	15
	Dệt May NT
	184
	121,0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	4.751
	3.325,41
	1.847,41
	55,55


Nguồn: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
2. Hạ tầng kỹ thuật tại các Khu công nghiệp
2.1. Khu công nghiệp có hạ tầng hoàn chỉnh 
- Khu công nghiệp Biên Hoà II; 

- Khu công nghiệp Amata;

- Khu công nghiệp Loteco; 

- Khu công nghiệp Gò Dầu; 

- Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, II, III.

2.2. Khu công nghiệp đang chỉnh trang các công trình hạ tầng
- Khu công nghiệp  Biên Hòa I
2.3. Các công trình đầu tư 

- Giao thông nội khu: Tổng chiều dài là 50 km, kết hợp xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, cây xanh vỉa hè và hệ thống đèn chiếu sáng;

- Nguồn cung cấp năng lượng điện: Lắp đặt 4 trạm biến áp 110/22KV với tổng công suất là 176 MVA, trong đó:
+ Khu công nghiệp Amata: 40 MVA

+ Khu công nghiệp Biên Hòa 2: 40 MVA

+ Khu công nghiệp Nhơn Trạch: 40 MVA 

+ Khu công nghiệp Gò Dầu: 40 MVA.  

+ Khu công nghiệp Loteco: Máy phát điện Diesel công suất 9,2 MVA.

- Nguồn cung cấp nước: 

+ Nước ngầm: Đầu tư 2 nhà máy khai thác và xử lý tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 và 2 có tổng công suất 15.000 m3/ngày-đêm.

+ Nước mặt: Đầu tư 1 nhà máy xử lý tại Khu công nghiệp Sông Mây công suất 5.000 m3/ngày- đêm.

- Xử lý‎ ‎nước thải: Đầu tư ‎5 công trình xử lý nước thải với tổng công suất 11.500 m3/ngày- đêm, bao gồm: 

+ Khu công nghiệp Biên Hòa 2 công suất: 4.000 m3/ngày-đêm

+ Khu công nghiệp Loteco công suất 1.500 m3/ngày-đêm

+ Khu công nghiệp Amata công suất 1.000 m3/ngày-đêm

+ Khu công nghiệp Gò Dầu công suất 1.000 m3/ngày-đêm

+ Khu công nghiệp Nhơn Trạch I công suất 4.000 m3/ngày-đêm

2.4. Tổng vốn đầu tư
- Tổng vốn đầu tư hạ tầng đến 30/9/2004 là 107,65 triệu USD.

3. Thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp
- Tổng số dự án đầu tư đã được cấp phép đến 30/9/2004 là 616, bao gồm các dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 329 dự án đi vào hoạt động;

- Tổng vốn đầu tư đã đăng ký là 6,5 tỷ USD, trong đó tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 3,6 tỷ USD (chiếm 56% tổng vốn đăng ký);

- Số lao động làm việc trong các Khu công nghiệp 195.369 người, trong đó có 2.227 lao động nước ngoài;

4. Đánh giá về tình hình phát triển các Khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4.1. Một số nguyên nhân thành công
- Các chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc thực hiện phát triển Khu công nghiệp đã được thể chế hóa, thể hiện việc ban hành quy chế Khu công nghiệp ban hành cùng với các luật: Doanh nghiệp, Khuyến khích đầu tư trong nước, Đầu tư nước ngoài, Đất đai, cùng nhiều luật khác có liên quan;

- Có sự quan tâm đầy đủ và kịp thời từ khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư; Các công ty hạ tầng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp thị nhằm thu hút các nhà đầu tư, đồng thời các công ty này đã có sự vận dụng linh hoạt trong việc xác định chi phí hạ tầng đối với từng dự án cụ thể;

- Ban Quản ‎lý các Khu công nghiệp tỉnh đã phát huy được hiệu quả công tác, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư trong việc cấp phép theo cơ chế “một dấu, một cửa”.

4.2. Những khó khăn và tồn tại
-  Việc “Lấp đầy khu công nghiệp” được xem là mục tiêu hàng đầu trong tiêu chí xếp loại các khu công nghiệp, cũng vì vậy nhiều khu công nghiệp đa chức năng đã hình thành, điều này dẫn đến việc tồn tại nhiều ngành sản xuất đối lập nhau cả về phương thức sản xuất, vệ sinh an toàn đến xử lý‎ môi trường, làm hạn chế việc hình thành các khu công nghiệp theo chức năng riêng biệt;

- Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong thời gian qua chủ yếu thuộc các lĩnh vực dệt da, may mặc, chế biến nông lâm sản, ít dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao; địa bàn đầu tư lại thường tập trung tại những nơi thuận tiện về đường giao thông, sân bay và cảng biển, chưa hình thành được hệ thống khu công nghiệp gắn với địa bàn nông nghiệp và nông thôn;

- Việc quy hoạch hệ thống xử lý chất thải chung cho toàn khu công nghiệp đều được đề cập, nhưng tình trạng ô nhiễm trong các khu công nghiệp vẫn chưa được xử lý một cách triệt để, có khoảng 36% doanh nghiệp có hệ thống xử lý chất thải với mức độ xử lý còn thấp, tình trạng ô nhiễm khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn..vv... chưa được kiểm soát chặt chẽ;

- Hệ thống cơ sở hạ tầng – kinh tế bên ngoài các Khu công nghiệp kém phát triển và thiếu đồng bộ, đặc biệt là các khâu dịch vụ – phục vụ như nhà ở công nhân, xe đưa đón công nhân và các nhu cầu khác về văn hóa, giáo dục, đồng thời nhiều hạng mục công trình hạ tầng như giao thông, cấp thoát nước chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời kịp thời; 

- Việc đền bù và giải toả mặt bằng trong các Khu công nghiệp còn kéo dài thời gian, phí sử dụng hạ tầng của các khu công nghiệp còn khá cao nên hạn chế việc thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp;

II.4.2. Tình hình phát triển các Cụm công nghiệp 

Tổng số 28 cụm công nghiệp quy hoạch, với tổng diện tích 1.188 ha, trong đó số cụm công nghiệp đang hoạt động và đã có quy hoạch chi tiết là 07 cụm, với tổng  diện tích là 242 ha, bao gồm: 

- Gốm Tân Hạnh (TP Biên Hòa): 
                          55 ha

- Gỗ Tân Hòa (TP Biên Hòa): 

                          30 ha

- Phú Thạnh – Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch):         50 ha

- Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom): 


                50 ha

- Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc): 


      20 ha

- Suối Cát (huyện Xuân Lộc): 


                21 ha

- Sông Ray (huyện Xuân Lộc): 


                16 ha
Nhìn chung, tình hình quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Quy chế quản lý các cụm công nghiệp cũng chưa được xây dựng nên cũng là những khó khăn cho việc phát huy các cụm công nghiệp.
II.5. đánh giá chung về phát triển công nghiệp
Quá trình phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai qua các thời kỳ, trong bối cảnh tác động có tính 2 mặt của các nhân tố trong và ngoài nước, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ có sự phấn đấu cao của ngành công nghiệp nghiệp và sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, Bộ ngành Trung ương và địa phương nên đã từng bước khắc phục khó khăn để phát triển, gặt hái nhiều thành quả to lớn, cụ thể:

1. Quy mô của ngành ngày càng lớn mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân luôn cao hơn cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đến năm 2003, tỷ trọng GTSXCN Đồng Nai chiếm trong toàn quốc là 9,4% (nếu không tính doanh nghiệp phụ thuộc theo số liệu của Tổng cục Thống kê là 7,3%) và chiếm tỷ trọng 16% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn Vùng (số của Tổng cục Thống kê là 15,1%).
Ngành công nghiệp Đồng Nai đã duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị SXCN khá cao, bình quân giai đoạn 1996 – 2003 đạt 18,9%/năm, cao hơn nhiều so với bình quân cả nước (14,4%/năm) và trong Vùng (14%/năm). Giai đoạn 2001 – 2005 tốc độ tăng trưởng bình quân dự kiến đạt 17,2%/năm (cao hơn so với định hướng quy hoạch kinh tế – xã hội là 15,7%/năm). 
2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao, hình thành các ngành công nghiệp chủ lực.
Công nghiệp phát triển nhanh đã góp phần to lớn vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá. Đến năm 2003, cơ cấu GDP công nghiệp đã chiếm 56,2% GDP toàn tỉnh (Quy hoạch KTXH đến 2005 là 56,1%, NQ HĐND là 57%), thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, bình quân đạt trên 12%/năm. Phát triển công nghiệp đã thúc đẩy thương mại – dịch vụ và vùng nông sản hàng hoá phát triển, hình thành các khu dân cư tập trung và các đô thị mới (đẩy nhanh quá trình đô thị hoá), thúc đẩy hoạt động giáo dục, đào tạo và khoa học – công nghệ. Hình thành và phát huy được các ngành công nghiệp mũi nhọn như khai thác tài nguyên khoáng sản, công nghiệp cơ khí, điện - điện tử, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp dệt may, giày dép... thực hiện theo đúng định hướng mà NQ đại hội Đảng tỉnh Đồng Nai lần thứ VII đã đề ra.
3. Thu hút có hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho người lao động.
Sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai thể hiện sự thành công về thu hút đầu tư trong và ngoài nước phát triển sản xuất công nghiệp, trong đó thành công nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Đến nay Đồng Nai cũng là địa phương đứng thứ 3 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, công tác thu hút đầu tư nước ngoài đang được quan tâm và từng bước đổi mới để ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào Đồng Nai. Sự thành công về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đã tạo việc làm và có thu nhập cho hàng chục ngàn lao động hàng năm, số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp đến năm 2003 đã lên tới trên 225.000 người.
4. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp.
Hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp bao gồm 23 khu và 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 9.000 ha, với cơ sở hạ tầng được đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư. Hoạt động của các Khu công nghiệp ngày càng có hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp, giảm thiểu tác động môi trường sinh thái.
Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển công nghiệp Đồng Nai trong thời gian qua còn một số tồn tại cần được khắc phục, cụ thể:

1. Chưa có sự chuyển dịch rõ nét cơ cấu các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, trình độ công nghệ cao.

Phát triển công nghiệp chủ yếu theo chiều rộng (nếu loại trừ phần các cơ sở mới đi vào sản xuất làm gia tăng GTSXCN hàng năm, thì giai đoạn 2001 – 2003 chỉ tăng bình quân 12 – 13%/năm; các cơ sở mới góp phần tăng thêm hàng năm từ 3 – 5%), các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động thủ công chiếm tỷ trọng cao, do đó giá trị gia tăng công nghiệp còn thấp. Một số ngành mang tính công nghệ cao như điện tử, viễn thông... vẫn còn sử dụng nhiều lao động giản đơn, công nghệ thủ công, chưa thu hút được công nghệ nguồn, công nghệ cao. Sự chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, công nghệ cao chưa rõ nét nhất, cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu chưa có sự thay đổi đáng kể, mang tính đột phá.
2. Chưa phát huy hết tiềm năng các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế trong nước.
Các thành phần kinh tế trong nước chưa phát huy hết tiềm năng và nội lực để cải thiện cơ cấu trong ngành, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chưa cao do còn nhiều hạn chế về vốn, trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ, thị trường, năng suất lao động... so với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn trong quá trình đầu tư vào KCN, do không có khả năng thuê đất với giá tương đương với các doanh nghiệp nước ngoài trong các khu công nghiệp tập trung, nên có xu hướng đầu tư phân tán ngoài khu công nghiệp, thậm chí trong khu dân cư, làm trở ngại rất nhiều trong quy hoạch và ảnh hưởng đến môi trường.
3. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp chưa đồng bộ.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, công trình ngoài khu công nghiệp vẫn còn chậm, nhất là việc cung cấp điện, nước, đường giao thông. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch đô thị phát triển chậm so với việc phát triển dân cư, việc giải quyết quy hoạch nhà ở của công nhân, cơ sở dịch vụ phục vụ công nghiệp, nâng cao đồi sống tinh thần cho người lao động chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp hiện nay chủ yếu tập trung ở thành phố Biên Hòa và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, các huyện miền núi như Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc công nghiệp chậm phát triển.
4. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp.
Nguồn nhân lực là một trong những vấn đề đáng quan tâm, hiện nay nguồn nhân lực không những thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thật cao, mà còn nảy sinh hiện tượng thiếu đội ngũ lao động tay nghề thấp, do những ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động tăng nhanh. Bên cạnh đó hệ thống đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn Tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề cho phát triển công nghiệp, nhất là khi có nhu cầu lao động kỹ thuật cao, lao động có tay nghề. Sự gia tăng lao động cơ học trên địa bàn tỉnh đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm như đi lại, nhà ở, sinh hoạt đời sống văn hoá và các vấn đề xã hội khác.
5. Liên kết phát triển công nghiệp Vùng còn nhiều hạn chế.
Sự liên kết phát triển công nghiệp trong Vùng và các địa phương quanh Vùng thời gian qua nhìn chung vẫn chưa mang lại hiệu quả cao, cơ cấu các ngành công nghiệp trên địa bàn (thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương) đều gần giống nhau, thu hút đầu tư chưa có sự chọn lọc và phối hợp phân công. Công tác xây dựng quy hoạch Vùng, tổ chức chỉ đạo quy hoạch Vùng còn nhiều hạn chế, làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh chung của công nghiệp toàn Vùng.
Tóm lại, ngành công nghiệp Đồng Nai từ khi hình thành đến nay đã không ngừng tăng trưởng, với quy mô ngày càng lớn và đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn. Tuy nhiên, những tồn tại của ngành công nghiệp cũng đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần có những định hướng, chính sách, giải pháp chiến lược và tổ chức thực hiện cho thời gian tới, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập.
Phần IIi
Quy hoạch phát triển công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh đồng nai đến năm 2010, có tính đến 2015
III.1. quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đồng nai đến 2010, tầm nhìn 2020 

III.1.1. Quan điểm
Quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải được tiến hành trên cơ sở những quan điểm nhất quán, nhằm hướng tới các mục tiêu đã định. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2010 được xây dựng trên cơ sở hệ thống các quan điểm sau:

1) Phát triển bền vững, kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái.

Phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững và toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được xem là phương tiện để giải quyết các mục tiêu về kinh tế và xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh quá trình đô thị hoá, nâng tỷ lệ dân số đô thị vượt trên 50% vào năm 2010, đồng thời tiếp tục phát triển nông nghiệp và nông thôn, giảm đáng kể sự cách biệt về điều kiện sống giữa nông thôn và thành thị. Đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho phát triển nguồn nhân lực, nhằm đạt các chỉ tiêu phát triển xã hội cao so với các tỉnh trong vùng và cả nước.
2) Phát huy tối đa và hài hòa các nguồn nội lực và ngoại lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức.
Thời kỳ quy hoạch 2001 - 2010 đồng thời cũng là thời kỳ nước ta hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế khu vực và thế giới, cơ hội thuận lợi rất nhiều đặc biệt là về huy động các nguồn vốn và công nghệ từ bên ngoài, bên cạnh đó cũng còn một số thách thức nhất là về trình độ, tay nghề của người lao động và hàng hoá sản xuất ra chủ yếu tiêu thụ trong nước, các tệ nạn xã hội thâm nhập từ bên ngoài, môi trường xuống cấp do công nghệ lạc hậu... Do vậy, trong bố trí kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cần phát huy tối đa các nguồn nội lực và lợi thế so sánh của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng và cả nước nói chung và trong quá trình chủ động hội nhập. Các nguồn nội lực (bao gồm cả nguồn đất đai, lao động nhất là lao động kỹ thuật có khả năng đi vào công nghệ kỹ thuật cao, cơ sở vật chất kỹ thuật đã tích luỹ... được kết hợp lại theo đường lối chính sách đổi mới của Đảng) có ý nghĩa quyết định nhất. Việc phát huy tối đa sức mạnh của tỉnh và sự liên kết với các tỉnh khác trong vùng và trong nước có ý nghĩa quan trọng, làm nâng cao sức nội lực của tỉnh. 
3) Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả cao nhất.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả tỉnh và sức mạnh liên kết với cả vùng, thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp như mũi nhọn đột phá với tốc độ tăng trưởng cao gắn với sự phát triển chung của toàn vùng; Phát triển mạnh và đa dạng khu vực dịch vụ, nâng dần tỷ trọng trong GDP, góp phần nâng cao hiệu quả các khu vực I và II; Tiếp tục phát triển nông nghiệp bền vững, gắn kết ngay từ đầu với công nghiệp, dịch vụ và nâng cao đáng kể hiệu quả nông nghiệp gắn với quá trình hiện đại hoá nông thôn.  Phát triển hài hoà thành thị và nông thôn, giảm áp lực gia tăng dân số đô thị trong toàn tỉnh, cân đối tỷ lệ đô thị hóa tương ứng với nguồn vốn đầu tư và khả năng tạo việc làm cho nhân dân, không để chênh lệch quá xa giữa thành thị nông thôn là một tiêu chuẩn của cơ cấu kinh tế hợp lý. 
Dự báo tỷ lệ cư dân sống tại các đô thị của tỉnh sẽ liên tục tăng lên từ nhiều nguồn trong giai đoạn tới. Trong điều kiện vốn đầu tư hạn chế, song song với việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các đô thị đã có và mới mở, đảm bảo cải thiện cuộc sống cho người dân đô thị, cần quan tâm đầu tư nâng cao các điều kiện sống ở nông thôn, lao động nông thôn làm việc ở đô thị hay các ngành nghề khác, khả năng “ly nông, bất ly hương”, một mặt giảm bớt sự căng thẳng của quá trình đô thị hoá, mặt khác không tạo nên khoảng cách quá xa về điều kiện sống giữa thành thị và nông thôn trong tỉnh.

4) Lấy hiệu quả kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực làm tiêu chuẩn lựa chọn các phương án phát triển. 

Các kế hoạch phát triển phải được phân tích kỹ lưỡng về hiệu quả theo các phương án khác nhau, tận dụng tối đa các lợi thế so sánh, kiên quyết không bố trí dàn đều, thiếu cân nhắc đến hiệu quả toàn diện và lâu dài, hiệu qủa trực tiếp và gián tiếp, tính cả đến những tác động lan toả phát triển. Với mỗi phương án phát triển của từng ngành, từng địa phương cần phân định các bước đi thích hợp để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, tránh cách làm tràn lan, thiếu các điều kiện tiền đề dẫn đến  không hiệu quả, thậm chí về tài chính có thể gây thua lỗ. 
Trong điều kiện của tỉnh, công nghiệp được coi là mũi nhọn, dịch vụ là điều kiện tiền đề quan trọng để mở rộng và phát triển sản xuất, thì những vấn đề liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực như sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá xã hội, thể dục thể thao... càng trở nên quan trọng. Giải quyết tốt những vấn đề đó là tiêu chuẩn để đánh giá quy hoạch phát triển, song đồng thời cũng nhằm thoả mãn nhu cầu về lao động chất lượng cao của các doanh nghiệp đối với tất cả các loại từ quản lý đến sản xuất, lao động đơn giản đến kỹ thuật cao.

5) Phát triển kinh tế nhiều thành phần trong tổng thể nền kinh tế. 

Phát triển kinh tế nhiều thành phần sẽ tiến hành từng bước theo khả năng và trình độ phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế và của từng thành phần kinh tế. Coi khu vực kinh tế nhà nước là nền tảng, trước mắt cần đảm nhận những ngành kinh tế chủ đạo có tác dụng tạo điều kiện cho toàn bộ nền kinh tế phát triển, đặc biệt là các ngành thuộc về cơ sở hạ tầng, vốn, dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo... Đồng thời tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ sự đóng góp vì sự nghiệp phát triển của khu vực kinh tế dân doanh và khu vực tư nhân nước ngoài.
6) Kết hợp ngay từ đầu phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh.
Đồng Nai có vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng cho cả vùng Đông Nam Bộ, là cửa ngõ phía Đông của Tp Hồ Chí Minh. Trong việc bố trí chiến lược và quy hoạch phát triển luôn phát huy truyền thống, xem xét đầy đủ các yếu tố về an ninh, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan, nhất là trong việc bố trí các khu công nghiệp và đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng.

III.1.2. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát

- Từ nay đến năm 2020 là thời kỳ rất quan trọng để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ nền kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 

- Trên cơ sở tận dụng các lợi thế so sánh, tỉnh phấn đấu phát triển kinh tế đạt mức GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 USD (theo mặt bằng giá năm 2000), gấp 6 lần năm 2000. 

- Trong 10 năm trước mắt, cần phát triển mạnh mẽ và toàn diện kinh tế xã hội, tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu về phát triển kinh tế xã hội so trong vùng và cả nước, nâng nhanh GDP bình quân đầu người từ mức 476 USD/người năm 2000 lên đạt 1.100-1.300USD vào năm 2010 (tính theo giá năm 2000).

2. Mục tiêu cụ thể

2.1.  Về kinh tế

- Tốc độ  tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001- 2005: trên 11%/năm,

- Tốc độ  tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006- 2010 là: 11-12%/năm,

- Tốc độ bình quân 2001 – 2010 từ: 11-12%/năm.

- Tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ và toàn diện cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tương ứng tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đến năm 2010, tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng đạt từ 55 - 57%, ngành nông lâm ngư nghiệp từ 11 - 13% và các ngành dịch vụ từ 31 - 33% (nếu có điều kiện lên 40% và giảm tương ứng tỷ trọng công nghiệp còn 50% và nông nghiệp 10%).

- GDP bình quân đầu người năm 2010 sẽ tăng lên gấp 2,5 - 2,7 lần so năm 2000, đạt tương đương khoảng 1.100 - 1.300 USD/người (giá năm 2000) và năm 2020 đạt 3.000 USD/người, tăng 6 lần so với năm 2000.
- Phấn đấu kim ngạch xuất, nhập khẩu từ 3 tỷ USD năm 2000 lên 12-13 tỷ USD vào năm 2010, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6 - 7 tỷ USD.

2.2.  Về xã hội
- Tỷ lệ tăng dân số ở mức 1,3 - 1,4%; qui mô dân số khoảng 2,4 triệu người, trong đó lực lượng lao động chiếm 60 - 64% vào năm 2010.

- Phổ cập trung học cơ sở cho các đối tượng trong độ tuổi vào năm 2005, đến năm 2010, hoàn thành phổ cập trung học phổ thông, thu hút 100% trẻ em đến tuổi vào lớp 1.

- Đến năm 2010, giảm 50% các loại bệnh hay lây (lao, ho gà, sởi, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, tả lỵ, viêm gan B...) so với năm 2000. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh xuống dưới 7%; 100% số xã có bác sĩ thường xuyên khám và điều trị bệnh.

- Đến năm 2010, về cơ bản không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95% tổng số hộ toàn tỉnh; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt trên 95% tổng số hộ toàn tỉnh; điện thoại đạt 17 máy/100 dân. 

- Giai đoạn 2001- 2005, xây dựng hoàn chỉnh các trung tâm văn hóa tỉnh, huyện và các tụ điểm văn hóa cơ sở phường, xã.
3. Các phương án phát triển

- Phương án I (phương án chọn): Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế chung và từng khu vực I, II, III tương đương mức tăng trưởng thời kỳ 1996 - 2000. Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001 - 2010 là 11,5%/năm, trong đó khu vực nông lâm ngư là 3,4%/năm, khu vực công nghiệp và dịch vụ xấp xỉ nhau vào khoảng 13 - 14%. Riêng khu vực dịch vụ tốc độ tăng trưởng sẽ chuyển biến theo hướng tăng dần để đến năm 2010 bắt đầu vượt tỷ trọng đã đạt được ở năm 1995. Cụ thể mục tiêu đối với phát triển ngành công nghiệp như sau:
+ GDP công nghiệp đến năm 2005 là 10.543 tỷ đồng (giá cố định 1994), năm 2010 là 19.425 tỷ đồng.

+ Tốc độ tăng GDP công nghiệp giai đoạn 2001 – 2005 là 13,5%/năm, giai đoạn 2006 – 2010 là 13%/năm. Bình quân cả giai đoạn 2001 – 2010 là 13,2%/năm.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2005 là 37.255 tỷ đồng (giá cố định 1994), năm 2010 là 75.000 tỷ đồng.

+ Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân giai đoạn 2001 – 2005 là 15,7%/năm, giai đoạn 2006 – 2010 là 15%/năm.

- Phương án II (phương án cao): Kinh tế địa bàn trọng điểm phía Nam, trong đó có Đồng Nai sẽ tiếp tục giữ vai trò động lực trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới của đất nước. Theo mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, kinh tế cả nước sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân 7,6%/năm, những năm 2006 - 2010 tăng bình quân 7- 8%/năm thì tỉnh Đồng Nai hoàn toàn có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 12 - 13%/năm hoặc cao hơn nữa. Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2001- 2010 là 12,5%/năm, trong đó nông nghiệp 3,4%/năm; công nghiệp 13,5%/năm và các ngành dịch vụ là 16%/năm. 

- Phương án III (phương án thấp): Được xây dựng trên cơ sở nhận định rằng nền kinh tế của tỉnh còn tiếp tục chịu những khó khăn bên trong và những tác động khách quan bên ngoài. Sự hội nhập có thể dẫn tới bị hàng hóa nước ngoài cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa... Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 5 năm đầu 2001- 2005 và 5 năm cuối 2006 - 2010 đều khoảng 9%/năm. Thay vì phát triển cao công nghiệp, tỉnh sẽ tập trung phát triển đa dạng các ngành nghề khác, nhất là những ngành công nghiệp dựa vào nguồn nguyên liệu trong nước, dịch vụ để bảo đảm sự phát triển toàn diện và có hiệu quả.

Với những quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nói trên, trong đó mục tiêu đưa nước ta đến năm 2020 về cơ bản là một nước công nghiệp thì Đồng Nai phải là một trong những Tỉnh về trước so với cả nước. Tuy nhiên, hiện nay chưa có các công trình nghiên cứu nào xác định cụ thể các tiêu chí định lượng xác định cơ bản là một nước công nghiệp vào năm 2020, để có thể đặt mục tiêu phấn đấu cho cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng. 
Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nước, khái niệm một nước công nghiệp trong bối cảnh hiện nay khác với những định nghĩa trước đây. Khái niệm hiện nay, trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập đã được xem xét bao quát và rộng hơn. Các tiêu chí đánh giá không chỉ phát triển công nghiệp mà còn liên quan đến cả trình độ, phương thức sản xuất và trình độ tổ chức mọi hoạt động kinh tế - xã hội khác. Hiện nay nước công nghiệp phát triển không phải chỉ là nước có tỷ trọng công nghiệp cao trong cơ cấu kinh tế, mà còn có cả những nước có tỷ trọng dịch vụ cao trong cơ cấu.
Nhìn chung nhiều nhà nghiên cứu kinh tế đã tạm thống nhất cho rằng, những tiêu chí tối thiểu nhất sau đây, có thể sử dụng đánh giá mức độ cơ bản trở thành một nước công nghiệp ở Việt Nam như sau:

1) Bình quân GDP đầu người đạt tối thiểu khoảng 3.000 USD/năm (theo sức mua khoảng 6.000 USD/năm).

2) Phải trở thành một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, dựa trên phương thức sản xuất tiên tiến, có năng suất lao động cao.

3) Tỷ trọng công nghiệp hoặc dịch vụ đạt trên 50% trong cơ cấu kinh tế.

Sơ bộ đối chiếu những mục tiêu tối thiểu mà các nhà nghiên cứu kinh tế trong nước đã tạm thống nhất, với những mục tiêu kinh tế – xã hội mà Đồng Nai đã xây dựng, có thể thấy rằng, mục tiêu của Đồng Nai đến năm 2020 là phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế, phù hợp với mục tiêu nền kinh tế cơ bản là một nước công nghiệp.

III.2. quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai
III.2.1. Quan điểm

Ngành công nghiệp Đồng Nai là một ngành kinh tế chủ lực của Tỉnh, góp phần làm tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy các ngành nông nghiệp và dịch vụ phát triển. Qua đó quan điểm phát triển công nghiệp thể hiện được mối quan hệ giữa các ngành kinh tế trong đó công nghiệp đóng vai trò chủ đạo, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế. Do đó quan điểm phát triển công nghiệp Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015 như sau:

1) Phát triển công nghiệp Đồng Nai thành một ngành kinh tế chủ đạo, phù hợp với quan điểm phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020, phù hợp với các điều kiện trong và ngoài nước để phát triển bền vững và chủ động hội nhập.

2) Việc định hướng phát triển các ngành công nghiệp có quy mô lớn, có trình độ công nghệ cao phải được gắn kết giữa nhu cầu đầu tư của xã hội, với tính hài hoà cân đối theo phạm vi địa bàn và theo mục tiêu phát triển chung của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

3) Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút mạnh mẽ sự hợp tác của các nước trong khu vực, đồng thời phát huy tiềm năng các nguồn lực trong nước.

4) Phân bố phát triển các ngành công nghiệp dựa trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về tiềm năng đất đai, nguyên liệu, nguồn nhân lực... Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, góp phần giải quyết việc làm và phát triển mạnh mẽ công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống.

5) Tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp thông qua việc phát triển đa dạng các loại hình đào tạo và trên cơ sở nhu cầu thực tế. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển công nghiệp và chủ động tham gia vào quá trình phân công lao động khu vực và quốc tế.

6) Việc bố trí phát triển các ngành công nghiệp đảm bảo tính hiệu quả bền vững, bao gồm việc xác định không gian hợp lý giữa địa điểm sản xuất và sự an toàn về môi trường sinh thái, giữa khu vực sản xuất và dân cư. Phát triển công nghiệp gắn với việc quy hoạch phát triển bền vững các Khu công nghiệp và tính đến lợi ích lâu dài về chủ quyền lãnh thổ, nhất là trong trong mối quan hệ bảo đảm an ninh, quốc phòng.

III.2.2. Mục tiêu
- Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020 tại Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn vùng giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 1,2 lần, giai đoạn 2011 – 2020 tăng 1,1 lần so cả nước (giai đoạn 2006 - 2010 mục tiêu cả nước tăng trưởng bình quân 7%, giai đoạn 2011-2020 tăng 6,85%). Tăng tỷ lệ đóng góp  GDP của vùng từ 36% hiện nay lên khoản 40 – 41% vào năm 2010 và 43 – 44% và năm 2020.
- Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội Đồng Nai giai đoạn 2001 – 2010, tầm nhìn đến 2020 và quan điểm phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai đến 2010, có xét đến 2015.
- Dựa trên cơ sở hiện trạng đầu tư phát triển công nghiệp giai đoạn 1996 - 2003, trong mối quan hệ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các phương án phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến 2010, tầm nhìn 2020.

- Căn cứ tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước thời gian qua, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hiện nay đạt trên 6 tỷ USD, trong đó mới thực hiện trên 3 tỷ USD, dự báo thời gian tới tình hình đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng và các dự án tiếp tục triển khai thực hiện. 

- Bước sang năm 2003, tình hình kinh tế trong nước và thế giới có những chuyển biến tích cực, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi tăng trưởng, tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước có nhiều dấu hiệu khả quan hơn, do đó dự báo những năm tới công nghiệp Đồng Nai tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao và ổn định.

Xuất phát từ những phân tích trên, mục tiêu phát triển công nghiệp Đồng Nai đến 2010, có tính đến 2015 được rà soát điều chỉnh như sau:

1. Về quy mô 

- GDP công nghiệp đến năm 2005 đạt 11.620 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994), gấp 2 lần năm 2000. Đến năm 2010 là 23.884 tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2005 và đến năm 2015 là 48.040 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2010.

- Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2005 đạt 39.739 tỷ đồng, đến 2010 là 83.456 tỷ đồng và đến 2015 là 167.879 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994). Như vậy, đến năm 2010, GTSXCN tăng gấp gần 2 lần năm 2005 và năm 2015 tăng gấp hơn 2 lần năm 2010.
2. Tốc độ tăng trưởng bình quân
- Tốc độ tăng GDP công nghiệp thời kỳ 2001 – 2005: 15,8%.

- Tốc độ tăng GDP công nghiệp thời kỳ 2006 – 2010: 15,5%.

- Tốc độ tăng GDP công nghiệp thời kỳ 2011 – 2015: 15,0%.

- Tốc độ phát triển GTSXCN  thời kỳ 2001 - 2010 là:   16,6%; trong đó:

+ Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2001 - 2005 là:  17,2%

+ Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2006 - 2010 là:  16,0%

- Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2011 – 2015 là:   15,0%.

III.2.3. Định hướng

1. Định hướng chung
Ngành Công nghiệp Đồng Nai bước vào những năm đầu của thế kỷ 21 trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và khu vực. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997 đã để lại một hậu quả nặng nề cho nền kinh tế các nước khủng hoảng, đến nay tuy đã được khắc phục nhưng để khôi phục nền kinh tế sau khủng hoảng cần phải có một thời gian nhất định. Công nghiệp Đồng Nai cũng như cả nước trong những năm qua gắn bó mật thiết với các nhà đầu tư trong khu vực, tỷ trọng đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu là các nhà đầu tư Châu á, mặt khác các nước trong khu vực cũng đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư từ bên ngoài để khôi phục và phát triển kinh tế. Do đó những năm tới việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng là một vấn đề mà cần đánh giá đúng tình hình để đề ra những chính sách khuyến khích thích hợp thu hút đầu tư. 

Cùng với tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, tình hình đầu tư trong nước cũng có ảnh hưởng không nhỏ, hàng hóa xuất khẩu trong khu vực cạnh tranh khốc liệt, cùng với lộ trình cắt giảm thuế quan trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới là vấn đề khó khăn cho đầu tư trong nước giai đoạn tới.
Xuất phát từ bối cảnh thế giới và tình hình chung cả nước, Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ tỉnh xác định: Tiếp tục giữ vững và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao, hướng mạnh về xuất khẩu. Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: Khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí (cả công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp nông thôn và công nghiệp cơ khí hàng tiêu dùng thay thế nhập khẩu). Phát triển các ngành công nghiệp thế mạnh có lợi thế so sánh ở địa phương như: công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ, công nghiệp giày da, dệt, may mặc. Chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để mở ra các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ cao như: điện, điện tử, tin học ít gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống từ hộ gia đình phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.

Bên cạnh đó, thời gian qua các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng đã xác định phương hướng phát triển công nghiệp của từng địa phương, trong đó quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2001 – 2010 cũng đã xác định định hướng phát triển công nghiệp của các tỉnh trong vùng, cụ thể:
- Thành phố Hồ Chí Minh: ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm như công nghiệp cơ khí chế tạo và gia công kim loại (trong đó ưu tiên các ngành nội địa hoá lắp ráp ô tô, phương tiên vận tải thủy, máy móc phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất máy công cụ thế hệ mới, sản xuất trang thiết bị điện, cơ điện tử...), ngành công nghiệp điện tử – tin học, phần mềm (trong đó ưu tiên các sản phẩm điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, máy tính thương hiệu Việt, các phần mềm xuất khẩu và các dịch vụ điện tử – tin học khác...), ngành công nghiệp hoá chất (trong đó đặc biệt các sản phẩm hoá dược, thảo dược và thuốc y tế, các sản phẩm hoá chất công nghiệp, nhựa, cao su kỹ thuật cao cấp...) và các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu mới...
- Tỉnh Bình Dương: Tập trung phát triển cơ khí lớn (máy công nghiệp hạng trung, máy xây dựng, chi tiết và bộ phận xe ô tô, xe máy), công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng (kính, gạch ngói, gốm...), công nghiệp da giày, hoá chất tiêu dùng (xà phòng, chất tẩy rửa...)...
- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập trung phát triển công nghiệp khai thác chế biến dầu khí, công nghiệ hoá dầu, công nghiệp cơ khí phục vụ dầu khí, công nghiệp luyện và cán thép các loại, sản xuất hoá chất cơ bản (phân bón, nguyên liệu chất dẻo), công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng...
- Tỉnh Tây Ninh: Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông sản (đường mía, cao su, khoai mì...), công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp hàng tiêu dùng dệt, may, da giày...

- Tỉnh Long An: Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm (chế biến lương thực, mía đường, thực phẩm...), công nghiệp cơ khí, chế tạo (máy phục vụ nông nghiệp như gặt đập, chế biến gạo, thiết bị lọc nước, đúc cầu combuzic, nông cụ cầm tay...), công nghiệp dệt may, công nghiệp giấy (bột giấy)...

- Tỉnh Bình Phước:
Định hướng phát triển công nghiệp ở trên hai lĩnh vực chủ yếu, đó là công nghiệp chế biến nguyên liệu nông – lâm sản và công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất VLXD. Ngoài ra phát triển mạnh mạng lưới TTCN, công nghiệp sơ chế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn và tăng trưởng kinh tế.

Từ những căn cứ trên và dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh, định hướng phát triển cho ngành công nghiệp Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015 cần tập trung:

1) Quan tâm chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu theo hướng kêu gọi, ưu tiên, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn có kỹ thuật cao, các sản phẩm có hàm lượng chất xám, có giá trị gia tăng cao như ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất vật liệu mới... nhằm đưa công nghệ mới vào sản xuất. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ tăng tỷ lệ nội địa hoá gắn với các ngành sản xuất linh kiện, phụ liệu, sửa chữa, bảo dưỡng... tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ các ngành công nghiệp này để tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phát triển công nghiệp Đồng Nai.
2) Giai đoạn 2001 – 2010, tiếp tục ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ nhất là nguyên liệu từ nông, lâm, ngư nghiệp, các ngành nghề truyền thống như gốm mỹ nghệ, chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp khai thác khoáng như khai thác đá, các vật liệu phi kim loại và may mặc, da giầy... là những ngành trước đây vẫn chiếm trên 50% giá trị sản lượng công nghiệp. 
3) Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu, chú trọng việc cải tạo trang bị lại, đầu tư có trọng điểm và xây dựng mới các cơ sở với qui mô thích hợp, có giải pháp tổ chức phát triển sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng công suất chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như: Nhân hạt điều, bông xơ, mía đường, nước trái cây, cà phê, bắp,... Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm công nghiệp dùng cho xuất khẩu và tiêu dùng như: Thịt heo, gà... Giai đoạn 2011 – 2015 chỉ ưu tiên thu hút đầu tư những dự án chế biến có trình công nghệ cao, chế biến tinh, chế biến sâu, không gây ô nhiễm, sử dụng ít lao động... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu, tài nguyên trong nước và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

4) Từ nay đến 2010, tiếp tục phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu đó là ngành dệt, may mặc, giày dép theo quy hoạch chung của cả nước, trong đó Đồng Nai cũng là trong những địa phương chọn làm trọng điểm đầu tư (có 1 khu công nghiệp chuyên ngành dệt may), đẩy mạnh việc chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành hàng. Khuyến khích, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư  về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa... tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
5) Sau năm 2010, về cơ cấu giảm dần các ngành thâm dụng nhiều lao động như dệt may, giày dép, chế biến gỗ... nâng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành công nghệ cao, hiện đại, các ngành sử dụng nhiều vốn, công nghiệp chủ lực có lợi thế so sách với các địa phương khác trong vùng. Kêu gọi thu hút đầu tư những đối tác mạnh, những tập đoàn lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường, vốn đầu tư... để xây dựng những dự án có quy mô lớn, làm tâm điểm cho việc phát triển các ngành công nghiệp khác, từ đó phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.
6) Căn cứ định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực của cả nước thời gian tới. Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020 tại Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào vai trò của các ngành công nghiệp cơ khí, điện - điện tử đối với việc sản xuất máy móc, thiết bị, sản phẩm có trình độ công nghệ cao, hiện đại... phục vụ công nghiệp hoá nền kinh tế. Căn cứ vào lợi thế so sánh của các ngành công nghiệp chế biến, khai thác khoáng sản và tình hình phát triển của các ngành công nghiệp chủ yếu thời gian qua. Định hướng tính chất ưu tiên các ngành công nghiệp đến năm 2010, có tính đến 2015 như sau:

- Các ngành công nghiệp mũi nhọn: Bao gồm các ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện - điện tử, tin học.

- Các ngành công nghiệp chủ lực có lợi thế so sánh: Bao gồm ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

- Ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu: Công nghiệp dệt, may và giày dép.

2. Định hướng cụ thể

2.1. Dự báo một số chỉ tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2010
Đến năm 2010, dự báo một số chỉ tiêu như sau:

2.1.1. GDP công nghiệp

- GDP công nghiệp (giá 1994):  23.884 tỷ đồng.

- Tăng trưởng bình quân GDP công nghiệp 2001 - 2010: 15,6%/năm.
- Tỷ lệ công nghiệp trong GDP: 58 – 60%.

- Tỷ lệ VA/GO đến năm 2010: 30 - 32%.

Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là 15,6% (quy hoạch tổng thể là 13,2%). Thực tế cho thấy, giai đoạn 2001 – 2005 tốc độ tăng GDP CN có thể đạt được 15,8%/năm (theo số liệu ước 2004 và 2005), trong khi đó quy hoạch tổng thể đặt mục tiêu là 13,5% cho giai đoạn này.
2.1.2. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 1994)

- Giá trị SXCN: 83.564 tỷ đồng.
- Tăng trưởng GTSXCN bình quân 2001 - 2010: 16,6%/năm.
Giá trị sản xuất công nghiệp theo phương án chọn tại quy hoạch KT – XH xác định mục tiêu đạt tốc độ tăng GTSXCN giai đoạn 2001- 2005 bình quân là 15,7%/năm, thực tế 3 năm 2001 – 2003 và dự ước 2 năm 2004, 2005 thì giá trị SXCN có thể đạt 17,2% cho giai đoạn này. 
Giai đoạn 2006 – 2010, mục tiêu quy hoạch KT – XH xác định tăng trưởng 15%, với tình hình đã phân tích ở mục tiêu phát triển công nghiệp, dự báo có thể tăng trưởng bình quân 16%/năm (dự báo này tương đương về quy mô và cao hơn về tốc độ tăng của công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1998 – 2002. Giá trị SXCN của thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 tương đương GTSXCN Đồng Nai vào năm 2005, tuy nhiên tốc độ tăng giai đoạn 1998 – 2002 của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 14,3% do ảnh hưởng giai đoạn khủng hoảng tài chính khu vực).
2.1.3. Dự báo các thành phần kinh tế
Dự báo giai đoạn 2001 – 2010 các thành phần tăng trưởng như sau:

+ Công nghiệp quốc doanh trung ương:       8,4%/năm.

+ Công nghiệp quốc doanh địa phương:    12,5%/năm.

+ Công nghiệp ngoài quốc doanh:             21,9%/năm.

+ Công nghiệp đầu tư nước ngoài:             18,2%/năm.

Dự báo cơ cấu các thành phần kinh tế đến năm 2010 như sau:

+ Công nghiệp quốc doanh trung ương:       11,7%/năm.

+ Công nghiệp quốc doanh địa phương:        4,3%/năm.

+ Công nghiệp ngoài quốc doanh:               16,2%/năm.

+ Công nghiệp đầu tư nước ngoài:               67,7%/năm.

a) Công nghiệp quốc doanh Trung ương: Thời kỳ 2001-2010, là thời kỳ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, một số doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần. Đứng trước thực tế của tiến trình hội nhập khu vực và thế giới, do đó cần tiếp tục được đầu tư phát triển cả chiều rộng và chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,4%/năm. Tuy nhiên, về cơ cấu có sự giảm sút từ 24,3% năm 2000 còn 11,7% năm 2010, do một số doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần thuộc thành phần công nghiệp ngoài quốc doanh và công nghiệp đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
b) Công nghiệp quốc doanh Địa phương: Ngoài thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, số lượng các doanh nghiệp giảm, tuy nhiên cũng như công nghiệp Trung ương, công nghiệp địa phương cần phải tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất để phát triển. Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân  thời kỳ 2001- 2010 đạt 12,5%/năm. Tỷ trọng giảm từ 6,2 % năm 2000, còn 4,3% năm 2010 do sắp xếp doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng nhanh.
c) Công nghiệp ngoài quốc doanh: Có xu hướng tăng nhanh so với công nghiệp Trung ương và công nghiệp quốc doanh địa phương. Ngoài nguyên nhân do phát huy khả năng đầu tư trong nước theo Luật doanh nghiệp, trong đó có nguyên nhân tiến hành cổ phần hóa của các doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Dự báo mức tăng trưởng bình quân đạt 21,9%/năm, tỷ trọng nâng từ 10,4% năm 2000 lên 16,2% năm 2010, là thành phần công nghiệp chiếm tỷ trọng xếp thứ 2 sau công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
d) Công nghiệp đầu tư nước ngoài: Tiếp tục thu hút mạnh mẽ công nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có ưu tiên khuyến khích thu hút các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn. Dự báo phát triển tốc độ bình quân hàng năm 18,2%/năm, và là khu vực có tốc độ phát triển cao nhất. Tỉ trọng giá trị SXCN tăng từ 59,1% năm 2000 lên  67,7% năm 2010, trở thành khu vực có giá trị sản lượng công nghiệp cao nhất trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
2.2. Định hướng phát triển và cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu

Đến năm 2003, tỷ trọng các ngành công nghiệp chủ lực, các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh đã chiếm tỷ trọng trên 80% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Do đó, định hướng cơ cấu phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới là hết sức quan trọng, giúp cho ngành công nghiệp xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm đảm bảo cho ngành công nghiệp Đồng Nai từng bước chuyển từ phát triển theo chiều rộng (phát triển ngành nghề thu hút nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp...), sang phát triển theo chiều sâu (lĩnh vực công nghệ cao, sử dụng nhiều vốn, giá trị gia tăng cao...), nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững. Xuất phát từ định hướng đó, dự báo tăng trưởng các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh như sau:

	Ngành công nghiệp
	Tốc độ tăng BQ giai đoạn (%) 

	
	2001-2005
	2006-2010 
	2001-2010
	2011-2015

	toàn ngành 
	17,2
	16,0
	16,6
	15,0

	- Ngành CN khai thác và SXVLXD
	22,0
	16,5
	19,2
	15,0

	- Ngành CN chế biến NSTP
	18,2
	11,5
	14,8
	11,5

	- Ngành CN dệt may, giày dép
	17,4
	14,0
	15,7
	12,5

	- Ngành CN chế biến và sản xuất đồ gỗ 
	39,2
	15,0
	26,5
	13,0

	- Ngành CN giấy và sp từ giấy
	14,8
	12,0
	13,4
	10,0

	- Ngành CN hóa chất, cao su, plastic 
	16,2
	15,0
	15,6
	13,0

	- Ngành CN cơ khí 
	22,9
	24,0
	23,4
	21,0

	- Ngành CN điện - điện tử 
	10,2
	25,0
	17,4
	20,0

	- Ngành CN sản xuất điện, nư​ớc
	2,3
	2,6
	2,5
	3,0


- Các ngành công nghiệp được xác định là có lợi thế so sánh bao gồm các ngành công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng. 
- Các ngành công nghiệp xác định mũi nhọn trong thời gian tới gồm công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện - điện tử, công nghệ thông tin. 
- Ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu dệt, may và giày dép.
Từ định hướng phát triển công nghiệp thời gian tới, dự báo cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn như sau:

	Ngành công nghiệp
	Cơ cấu năm (%)

	
	2000
	2005
	2010 
	2015

	toàn ngành (%)
	100
	100
	100
	100

	- Ngành CN khai thác và SXVLXD
	6,7
	8,2
	8,4
	8,4

	- Ngành CN chế biến NSTP
	23,3
	24,4
	20,0
	17,1

	- Ngành CN dệt may, giày dép
	23,2
	23,5
	21,5
	19,3

	- Ngành CN chế biến và sản xuất đồ gỗ 
	2,1
	5,0
	4,8
	4,4

	- Ngành CN giấy và sp từ giấy
	4,0
	3,6
	3,0
	2,4

	- Ngành CN hóa chất, cao su, plastic 
	12,0
	11,5
	11,0
	10,1

	- Ngành CN cơ khí 
	7,7
	9,8
	13,6
	17,6

	- Ngành CN điện - điện tử 
	14,9
	11,0
	15,9
	19,7

	- Ngành CN sản xuất điện, nư​ớc
	6,1
	3,1
	1,7
	1,0


- Ngành công nghiệp cơ khí (gồm các ngành 27+28+29+34+35): Xác định là ngành công nghiệp mũi nhọn thời gian tới, do đó tập trung phát triển ngành công nghiệp cơ khí để đến năm 2010, tỷ trọng ngành là 13,6% (năm 2003 là 9,4%) và đến năm 2015 là 17,6%. Tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn so mức bình quân chung toàn ngành, bình quân tăng trưởng 23%/năm.
- Ngành công nghiệp điện, điện tử (gồm các ngành 30+31+32): Bao gồm các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện, sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, vật liệu mới... Tập trung phát triển để đến năm 2010 cơ cấu chiếm 16% (năm 2003 là 11,4%) và năm 2015 chiếm 19,7%. Các dự án lĩnh vực sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử thường rất lớn, do đó nếu thu hút đầu tư tốt thì cơ cấu này còn có thể cao hơn. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001- 2010 phấn đấu đạt mức 17,4%/năm, do tình hình những năm vừa qua sản xuất gặp khó khăn, tăng trưởng thấp, dự báo còn có thể ảnh hưởng vài năm tới. Dự kiến tăng cao vào giai đoạn 2011 – 2015, bình quân 20%/năm.
- Ngành công nghiệp chế biến nông sản (gồm ngành 15+16): Tiếp tục phát triển theo chiều sâu (công nghệ cao, chế biến tinh...), gắn với việc khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ để nâng cao hiệu quả chế biến. Duy trì tăng trưởng bình quân 14,8% cho giai đoạn 2001 – 2010 và 11,5% giai đoạn 2011 – 2015, giữ mức tỷ trọng 20% năm 2010 và 17,1% năm 2015.
- Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD (gồm ngành 14+26): Là ngành khai thác lợi thế trên địa bàn, do đó duy trì mức tăng trưởng cao hơn bình quân toàn ngành và ổn định và tỷ trọng từ 8 – 9% toàn ngành.

- Ngành công nghiệp dệt may, giày dép (gồm ngành 17+18+19): Là một trong những ngành có tỷ trọng lớn hiện nay. Quá trình phát triển đã phát sinh nhiều vấn đề về lao động, hiệu quả và các vấn đề xã hội phát sinh... Do đó định hướng tiếp tục phát triển theo lộ trình và nâng cao giá trị gia tăng. Tỷ trọng đến năm 2010 chiếm 21,5%, và 2015 chiếm 19,3%.
- Các ngành công nghiệp còn lại (hoá chất, giấy, chế biến gỗ, điện nước...): Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, bình quân 10 – 15%/năm (riêng điện, nước bình quân 3 – 4%). Tỷ trọng các ngành này chiếm từ 15 – 20% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành.
2.3. Định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp

2.3.1. Quan điểm và nguyên tắc định hướng

- Kết hợp giữa việc lắp đầy diện tích với việc nâng cao chất lượng các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp. Điều này có ý nghĩa là cần khuyến khích thu hút các dự án đầu tư có điều kiện phát huy thế mạnh của địa phương cũng như các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, nguy cơ ô nhiễm môi trường thấp để tạo sự bền vững trong phát triển Khu công nghiệp hiện tại và trong tương lai;

- Kết hợp giữa việc phát triển các Khu công nghiệp với quá trình đô thị hóa, phát triển nông nghiệp - nông thôn và phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp. Việc kết hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa quy hoạch phát triển Khu công nghiệp với các quy hoạch đô thị và dân cư, tạo điều kiện cho địa phương có thêm nguồn tài chính từ khai thác quỹ đất để thúc đẩy khu vực dịch vụ phục vụ và phụ trợ cùng phát triển, đây là yếu tố khá quan trọng bảo đảm sự bền vững trong phát triển Khu công nghiệp.

- Rà soát, điều chỉnh lại danh mục ngành nghề thu hút đầu tư cho từng khu công nghiệp để phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên các ngành công nghệ hiện đại, công nghệ cao... Tiếp tục nghiên cứu hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành để thuận tiện trong việc xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư cho từng ngành hàng. 

- Nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp. Cần có sự thay đổi chủ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp trong trường hợp khả năng thực hiện chậm hoặc thiếu vốn, nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng và cung cấp hạ tầng cho nhà đầu tư. 

- Thực hiện tốt các biện pháp xử l‎ý môi trường. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các biện pháp xử l‎ý môi trường cục bộ của từng doanh nghiệp, từng Khu công nghiệp, cần có sự liên kết giữa các khu công nghiệp, giữa các địa phương có cùng chung không gian hoặc có tác động xấu đến môi trường, để phối hợp đầu tư chương trình xử l‎ý .

- Chú trọng việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Rà soát và bổ sung mục tiêu đào tạo của các trường dạy nghề của địa phương theo phương châm “gắn kết giữa đào tạo và sử dụng”, nhằm mục đích nâng cao hàm lượng chất xám trong lao động và ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. 

- Nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho người lao động làm việc trong các Khu công nghiệp để bảo đảm cuộc sống lành mạnh cần thiết phục vụ lâu dài.

2.3.2. Rà soát và điều chỉnh mục tiêu quy hoạch phát triển các KCN
a) Mục tiêu chung
Dựa vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nội dung quyết định 33/2003/QĐ.TTg ngày 04/3/2003 của Thủ Tướng Chính Phủ, về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001- 2010 (điều chỉnh); mục tiêu chung phát triển Khu công nghiệp sẽ hướng đến:

+ Ngành nghề ưu tiên phát triển: Các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ như: công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, công nghiệp sản xuất VLXD. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp kỹ thuật cao trên địa bàn như: ngành công nghiệp chế tạo máy, cơ khí, sản xuất hóa chất, điện tử, công nghệ phần mềm, đồng thời có tính đến việc liên kết với Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.
+ Quy mô phát triển: Dự kiến đến năm 2010, Tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư phát triển 17 khu công nghiệp với tổng diện tích là 7.686 ha (giảm qui mô diện tích so với quy hoạch 1996 - 2010 đã được Chính phủ phê duyệt lần đầu là dự kiến phát triển 13 Khu công nghiệp với diện tích 8.882 ha). 

b) Mục tiêu cụ thể
+ Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp: Tổng diện tích quy hoạch: 7.636 ha, trong đó đến 2005 thực hiện 3.104 ha và đến năm 2010 là 5.561 ha.

+ Quy hoạch phát triển đô thị mới gắn với Khu công nghiệp:

Hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển tương đối nhanh, gắn với các KCN, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông. Tổng số diện tích đô thị toàn tỉnh đến năm 2010 là 15.000- 16.000 ha; qui mô dân số đô thị là 1.100- 1.200 ngàn ngư​ời; đưa tỷ lệ dân số đô thị lên chiếm 45- 50% dân số toàn tỉnh vào năm 2010. Mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh được phân bố như sau:

- Thành phố Biên Hòa: Dân số đến năm 2010 từ (800 - 850) ngàn người, là trung tâm hành chính- kinh tế- văn hóa- dịch vụ của tỉnh, đồng thời cũng là trung tâm  phát triển công nghiệp của tỉnh, gắn chủ yếu với Khu công nghiệp Biên Hòa 1,2; Khu công nghiệp AMATA, Loteco. Tp. Biên Hòa là đô thị loại 2, là trung tâm phụ của vùng Kinh tế trọng điểm phía nam và là 1 trong 3 cực của tam giác Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đô thị trung tâm cấp tỉnh Thành phố Nhơn Trạch và Thị trấn Xuân Lộc:

+ Đô thị Nhơn Trạch: dự kiến qui mô dân số từ (450- 500) ngàn người vào năm 2020; là đô thị trung tâm công nghiệp gắn với Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Ông Kèo và là đô thị liền kề với Thành phố Hồ Chí minh.

+ Đô thị Xuân Lộc: Trung tâm của huyện Long Khánh, qui mô dân số từ (120- 150) ngàn người vào năm 2020, trở thành trung tâm phát triển kinh tế-xã hội của khu vực phía đông của tỉnh, gắn với Khu công nghiệp Xuân Lộc. 

- Đô thị trung tâm cấp huyện (đô thị loại IV, V): Gồm các thị trấn huyện lỵ Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh An, Gia Ray, Định Quán và Tân Phú: Là trung tâm hành chính, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của các huyện, gắn với các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện; có qui mô dân số từ 20 - 50 ngàn người vào 2020.

- Các đô thị mới: Gồm các đô thị Thạnh Phú (gắn với KCN Thạnh Phú), La Ngà (gắn với KCN Định Quán), Tam Phước (gắn với KCN Tam Phước), Gò Dầu, Phước Thái (gắn với KCN Gò Dầu), Dầu Giây (huyện Thống Nhất). 

- Các đô thị trung tâm cấp cụm, các khu dân cư nông thôn: Là các điểm thị tứ, trung tâm cụm xã, qui mô dân số từ (5 - 15) ngàn dân.

2.3.3. Đối với các Cụm công nghiệp

- Tiếp tục rà soát quỹ đất để hình thành các cụm công nghiệp tại địa bàn các huyện, đặc biệt là địa bàn các huyện phía đông và đông bắc của Tỉnh, nhằm phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế trong nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
- Ngành nghề ưu tiên công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu, ngành nghề truyền thống, công nghiệp ít gây ô nhiễm  môi trường, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động tại chỗ ở nông thôn.
- Dự kiến qui mô diện tích các cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh là 1.000- 1.500 ha, bình quân mỗi cụm  khoảng 30 - 50 ha.

- Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp với tổng diện tích 28 cụm công nghiệp: 1.037 ha, trong đó thực hiện 2005 là 1.037 ha, đến năm 2010 là 1.188 ha.

2.3.4. Nhận xét

- Phát triển khu công nghiệp được xem là yếu tố quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế địa phương, làm cơ sở ban đầu để thu hút các nguồn lực xã hội, là nơi tập trung và phát huy hiệu quả của  vốn bằng tiền và tri thức nhân loại. Việc phát triển Khu công nghiệp còn thể hiện khả năng hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại của nhà nước. Vì vậy, quá trình phát triển các Khu công nghiệp cần có mục tiêu và phương hướng lâu dài, cũng như cần phải soát xét điều chỉnh cho phù hợp.

- Một trong những kinh nghiệm để đảm bảo khả năng hoạt động tốt của các Khu công nghiệp, cũng như thực hiện đúng mục tiêu phát triển các Khu công nghiệp là áp dụng cơ chế quản lý “một cửa và tại chỗ”. Vì vậy, đi đôi với việc không ngừng hoàn thiện các chính sách quản lý vĩ mô, các cơ quan quản lý có liên quan đến việc phát triển các Khu công nghiệp cần có sự nghiên cứu, điều chỉnh và bổ sung để tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. 

2.4. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng
2.4.1. Dự báo phát triển giao thông

Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển, dự báo những năm tới sẽ nâng cấp, xây dựng mới một số tuyến giao thông quan trọng, cụ thể:
a) Giao thông đường bộ (có phụ lục kèm theo):
- Quy hoạch các tuyến đường bộ cao cấp, cao tốc cho giai đoạn 2004 – 2010 gồm 3 tuyến, giai đoạn 2006 – 2020: 3 tuyến.

- Quy hoạch tuyến quốc lộ: Giai đoạn 2005 – 2010 dự kiến nâng cấp mở rộng 4 tuyến, giai đoạn 2011-2020: 2 tuyến.

- Mở mới, nâng cấp 31 dự án cầu, đường tỉnh, huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.

b) Đường hàng không: Xây dựng Sân bay quốc tế Long Thành.
c) Đường sắt: Xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn – Biên Hòa – Vũng Tàu. Quy hoạch xây dựng tuyến đường sắt vành đai từ Bến Lức – Long An đi qua Nhà Bè – Nhơn Trạch – Long Thành. Quy hoạch tuyến đường sắt trên cao từ Tp HCM đi sân bay Long Thành và Tp HCM – Biên Hòa.

d) Hệ thống cảng: Quy hoạch đến năm 2020 sẽ xây dựng 11 cụm cảng với 42 cảng, đáp ứng nhu cầu xếp dỡ khoảng 67,5 triệu tấn/năm. Theo quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5 bao gồm Đồng Nai, Tp HCM, Vũng Tàu thì trên địa bàn Đồng Nai quy hoạch khu cảng Đồng Nai (sông Đồng Nai), khu cảng Phú Hữu (Đoạn sông Đồng Nai và sông Lòng Tàu, Nhà Bè), khu cảng Ông Kèo, Khu cảng Gò Dầu A, khu cảng Phước An, ... các cụm cảng này đa phần phục vụ chuyên dụng cho các khu công nghiệp, nhà máy... trên địa bàn tỉnh.

2.4.2. Nhu cầu cấp nước và hướng qui hoạch

a) Nhu cầu dùng nước

- Căn cứ vào qui mô đô thị và diện tích các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai theo qui hoạch đến năm 2010.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt q = 120 lít/người/ngày (dân số đô thị khoảng 1,1-1,2 triệu người, với diện tích 15.000 – 16.000 ha); nước khu công nghiệp tập trung qcn = 40 m3/ha/ngày và nếu tính cả dịch vụ 15% và tỷ lệ thất thoát 28% thì tổng nhu cầu nước tính toán cho đô thị và công nghiệp trên toàn Tỉnh Đồng Nai là:

(Q = 485.000 m3/ngµy (lấy tròn 500.000 m3/ngµy).
b) Khả năng cung cấp nước
- Các nhà máy hiện hữu hiện nay công suất mới đạt 240.000 m3/ngày đêm. Do vậy từ nay đến 2010 đầu tư mới và nâng cấp các nhà máy nước đạt công suất 500.000 m3/ngày đêm.
- Hiện nay nhà máy nước Thiện Tân đạt công suất 100.000 m3/ngày đêm, cuối năm 2008 nhà máy nước Việt Thăng Long công suất 25.000 m3/ngày đêm, cuối năm 2005 nhà máy nước Nhơn Trạch đạt 18.500 m3/ngày đêm.

- Ngoài ra có một số nguồn nước lấy từ Bà Rịa – Vũng Tàu (KCN Gò Dầu) hơn 10.000 m3/ngày đêm.
- Năm 2007 dự kiến nhà máy nước Nhơn Trạch 100.000 m3/ngày đêm, Vedan 25.000 m3/ngày đêm, Formosa 60.000 m3/ngày đêm... như vậy khả năng hoàn toàn đáp ứng nhu cầu. 
2.4.3. Nhu cầu cấp điện và hướng qui hoạch
a) Dự báo phụ tải và các chỉ tiêu sử dụng điện
	HẠNG MỤC
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2010

	Tổng nhu cầu điện năng (106 KWh)
	1.450
	3.000
	6.000

	Tổng dung lượng trạm 22/0,4KV (MVA)
	589
	1.180
	2.400

	Tốc độ tăng bình quân năm giai đoạn (%)
	15
	15
	14,5

	BQ điện năng đầu người (KWh/người/năm)
	659
	1.200
	2.140


b) Nguồn
- Đến năm 2000 tổng nguồn Miền Nam có hơn 3.000 MW công suất lắp đặt, trong đó cấp cho Đồng Nai: 15%.

- Giai đoạn 2001 - 2010 tốc độ phát triển sẽ chậm hơn nhưng riêng Đồng Nai sẽ cao hơn nơi khác, mức độ gia tăng nhu cầu từ 14 - 15%; do đó đòi hỏi đầu tư lớn cho cả nguồn và lưới mới đáp ứng yêu cầu của tốc độ phát triển công nghiệp ở Đồng Nai.
- Giai đoạn 2006 – 2010 tiếp tục quy hoạch phát triển lưới điện trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng, dự kiến như sau:

+ Tổng chiều dài đường dây 220 KV: 30 Km.

+ Tổng dung lượng trạm 220/110KV: 625 MW.

+ Tổng chiều dài đường dây 110KV: 55 Km.

+ Tổng dung lượng trạm 110/22 KV: 440 MW.

2.5. Dự báo nhu cầu đất đai cho phát triển công nghiệp
2.5.1. Hiện trạng

Tổng diện tích đất phát triển công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp (không tính các doanh nghiệp nằm phân tán ngoài khu, cụm công nghiệp) là 2.850 ha, bao gồm:

- Tổng diện tích đất phát triển công nghiệp trong 15 khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt là 2.550 ha (diện tích đất cho phát triển công nghiệp bao gồm diện tích đất cho thuê 1.785 ha và phần diện tích đất dùng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nội khu 765 ha).
- Diện tích đất phát triển công nghiệp ngoài khu công nghiệp đã được chính phủ phê duyệt (bao gồm cả trong các khu công nghiệp tỉnh phê duyệt, cụm công nghiệp) khoảng 300 ha (không kể các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu, cụm công nghiệp).
2.5.2. Nhu cầu diện tích đất đai phát triển

Dự báo tổng diện tích đất phát triển công nghiệp đến năm 2005 (chỉ tính trong khu, cụm công nghiệp) khoảng 3.600 ha, bao gồm:

- Diện tích phát triển trong các khu công nghiệp tập trung là 3.140 ha.

- Diện tích đất phát triển các cụm công nghiệp: 460 ha. 

Dự báo tổng diện tích đất phát triển công nghiệp đến năm 2010 (chỉ tính trong khu, cụm công nghiệp) khoảng trên 6.300 ha, bao gồm:

- Diện tích phát triển trong các khu công nghiệp tập trung là 5.561 ha.

- Diện tích đất phát triển các cụm công nghiệp: 750 ha. 

Dự báo tổng diện tích đất phát triển công nghiệp đến năm 2015 (chỉ tính trong khu, cụm công nghiệp) khoảng trên 9.000 ha, bao gồm:

- Diện tích phát triển trong các khu công nghiệp tập trung là 8.000 ha.

- Diện tích đất phát triển các cụm công nghiệp: 1.000 ha.
2.5.3. Quy hoạch

Quy hoạch diện tích phát triển công nghiệp đến 2010:

- Tổng diện tích quy hoạch Khu công nghiệp: 7.686 ha.
- Diện tích quy hoạch các cụm công nghệ:       1.181 ha.

Với quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến 2010 tổng diện tích gần 9.000 ha, chưa kể dự kiến tiếp tục bổ sung hình thành một số khu, cụm công nghiệp như khu công nghiệp hợp tác với Tp Hồ Chí Minh... thì nhu cầu đất cho phát triển công nghiệp trong thời gian tới hoàn toàn được đáp ứng.
2.6. Dự báo về nhu cầu lao động

- Giai đoạn 1996 – 2000, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 5,6%/năm, đây là tốc độ tăng năng suất lao động khá cao.
- Giai đoạn 2001 – 2003, tốc độ tăng năng suất lao động chỉ đạt bình quân 1,6%/năm, do các ngành thu hút nhiều lao động, sản xuất chủ yếu gia công tăng nhanh.
- Dự báo giai đoạn 2006 – 2010, các ngành nghề thu hút nhiều lao động vẫn tiếp tục phát triển do mới đầu tư phát huy năng lực và hiện tại tiếp tục đầu tư theo vốn đã đăng ký, nên tốc độ tăng năng suất lao động tăng khoảng trên 1%/năm. Với tính toán trên, lao động ngành công nghiệp đến năm 2005 là 300.000 người (giai đoạn 2001 – 2005 tăng thêm trên 150.000 người), năm 2010 là 600.000 người (giai đoạn 2006 – 2010 tăng thêm 300.000 người).

- Giai đoạn 2011 – 2015, với việc phát triển mạnh các ngành công nghệ hiện đại, công nghệ, các ngành nghề sử dụng nhiều vốn... sẽ thúc đẩy năng suất lao động ngành công nghiệp tăng cao, dự báo tốc độ tăng năng suất đạt bình quân 5%/năm. Do đó lao động tăng thêm 350.000 người, quy mô lao động đến 2015 là 950.000 người.
2.7. Dự báo về nhu cầu vốn đầu tư

2.7.1. Nhu cầu vốn đầu tư

Căn cứ vào hệ số ICOR giai đoạn 1996 – 2003 (Hệ số ICOR giai đoạn 1996 – 2000 là 3,49, giai đoạn 2001 – 2003 là 3,72) và định hướng phát triển các ngành công nghiệp có sử dụng nhiều vốn, công nghệ cao, do đó hệ số sử dụng vốn đầu tư ICOR sẽ có xu hướng tăng dần, cụ thể:
- Dự báo hệ số ICOR giai đoạn 2004 – 2005 là: 3,72 (bằng giai đoạn 2001 – 2003,  tăng 0,23 so giai đoạn 1996 – 2000, không tính đến độ trễ).
- Dự báo hệ số ICOR giai đoạn 2006 – 2010 là: 3,85 (tăng 0,13 so giai đoạn 2001 – 2005).

- Dự báo hệ số ICOR giai đoạn 2011 – 2015 là: 3,95 (tăng 0,1 so giai đoạn 2006 – 2010).

Theo tính toán về hệ số ICOR cho từng giai đoạn (theo GDP tăng thêm và GTSXCN tăng thêm), nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất công nghiệp giai đoạn 2004 – 2015 như sau:
Đvt: Tỷ đồng.

	Khoản mục
	Giai đoạn

	
	2004 - 2005
	2006 - 2010
	2011 - 2015

	- GDP  tăng thêm
	3.021
	12.265
	24.156

	- Hệ số ICOR
	3,72
	3,85
	3,95

	- Nhu cầu vốn
	11.240
	47.218
	95.415

	Tổng cộng (lũy kế)
	11.240
	58.458
	153.873


- Giai đoạn 2004 – 2005, nhu cầu vốn đầu tư là 11.240 tỷ đồng, quy đổi ra USD (giá 1994): 0,98 tỷ USD (bình quân mỗi năm 500 triệu USD).
- Giai đoạn 2006 – 2010, nhu cầu vốn đầu tư là 47.218 tỷ đồng, quy đổi ra USD (giá 1994): 4,10 tỷ USD (bình quân mỗi năm 800 triệu USD)
Như vậy, từ nay đến năm 2010, nhu cầu vốn cho phát triển công nghiệp khoảng 5 tỷ USD, bình quân mỗi năm hơn 700 triệu USD (chưa kể đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp).
- Giai đoạn 2011 – 2015, nhu cầu vốn đầu tư là 95.415 tỷ đồng, quy đổi ra USD (giá 1994): 8,30 tỷ USD.

2.7.2. Nguồn vốn
Thời gian qua, nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp chủ yếu từ nước ngoài, thông qua thu hút đầu tư trực tiếp. Giai đoạn 1996 – 2000 tỷ trọng nguồn vốn đầu tư nước ngoài chiếm tới gần 90%. Từ năm 2000 đến nay, tỷ lệ này có xu hướng giảm xuống còn trên 70%. 

Dự báo thời gian tới, nguồn vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai, cụ thể cơ cấu nguồn vốn như sau:
	Danh mục
	Năm 

	
	2000
	2003
	2005
	2010
	2015

	Tổng số (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	- Đầu tư trong nước
	19,7
	28,7
	28
	27
	25

	- Đầu tư ngoài nước
	80,1
	71,3
	72
	73
	75 


- Giai đoạn 2004 – 2005, nhu cầu vốn đầu tư bình quân khoảng 500 triệu USD/năm, với mức độ thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước những năm qua thì điều này hoàn toàn có khả năng thực hiện được.

- Giai đoạn 2006 – 2010, nhu cầu vốn khoảng 4 tỷ USD, bình quân mỗi năm 800 triệu USD (trong nước 200 triệu USD, đầu tư nước ngoài 600 triệu USD), với lượng vốn đăng ký hiện nay chưa triển khai trên 3 tỷ USD và tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước thời gian tới là khả thi.
IiI.3. định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu

III.3.1. Ngành công nghiệp cơ khí 

1. Định hướng

Công nghiệp cơ khí là ngành sản xuất ra máy móc thiết bị phục vụ cho các ngành công nghiệp khác và các lĩnh vực kinh tế xã hội, được coi là nền tảng của ngành công nghiệp. Là ngành gắn với quá trình ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, sự phát triển của ngành đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Do đó, ngành công nghiệp cơ khí phải được ưu tiên tập trung đầu tư phát triển, để đạt tốc độ bình quân cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của công nghiệp toàn tỉnh.
Với quan điểm đó, ngành công nghiệp cơ khí tiếp tục được quan tâm phát triển theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm, ngành nghề, tránh đầu tư trùng lắp. Phát triển ngành công nghiệp cơ khí nhằm khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất, nhất là những lĩnh vực công nghệ cao, thu hút nhiều vốn. Tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn nông thôn.
Đối với thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua ngành cơ khí đã được chính phủ phê duyệt tập trung ưu tiên cao các ngành sản xuất và nội địa hoá lắp ráp ô tô, sản xuất phương tiện vận tải thuỷ và các nhà máy vệ tinh, máy móc phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất máy công cụ thế hệ mới để trang bị cho nền kinh tế quốc dân, sản xuất trang thiết bị điện, cơ điện tử, robot công nghiệp...
Trên cơ sở định hướng trên và thực trạng, tiềm năng phát triển các lĩnh vực cơ khí của Đồng Nai, cũng như định hướng phát triển của các địa phương khác trong vùng. Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai tập trung vào một số lĩnh vực chính như sau:

1.1. Phát triển các sản phẩm công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

Nhu cầu sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và cả nước ngày một tăng, bên cạnh đó, hiện nay mức trang bị thiết bị cơ điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cũng còn đạt mức thấp so với yêu cầu phát triển. Do đó để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, cần tập trung vào sản xuất các sản phẩm như động cơ nổ, máy bơm nước, máy canh tác, dụng cụ cầm tay, máy móc phục vụ công nghiệp chế biến như gạo, khoai mì, thức ăn gia súc... phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.
1.2. Phát triển các sản phẩm công nghiệp cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp chủ yếu.
Ngành công nghiệp cơ khí là ngành sản xuất ra máy móc, trang thiết bị, phụ tùng, sản phẩm... phục vụ các ngành công nghiệp khác phát triển, kể cả phục vụ bản thân ngành công nghiệp cơ khí. Do đó, trước mắt khi chưa có khả năng phát triển sản xuất các thiết bị máy móc hoàn chỉnh, cần kêu gọi, khuyến khích phát triển sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp phụ trợ (linh kiện, phụ tùng...) phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp như dệt, may, giày dép, hoá chất, khai thác và sản xuất VLXD... nhằm phát triển các ngành công nghiệp và này và từng bước thu hút phát triển sản xuất các sản phẩm chế tạo hoàn chỉnh khi có công nghiệp phụ trợ đã phát triển.
1.3. Phát triển công nghiệp cơ khí ô tô, xe máy.

Hiện nay, lĩnh vực công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy đã hình thành ở Đồng Nai khá rõ nét, trong đó chủ yếu là sản xuất ô tô loại nhỏ, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ nội địa hóa sản xuất trong nước. Phương hướng phát triển của công nghiệp cơ khí ô tô, xe máy nhằm khuyến khích phát huy công suất của các doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất phụ tùng hiện có và khuyến khích phát triển mạnh công nghiệp sản xuất chi tiết, linh kiện, phụ tùng, công nghiệp cơ khí phụ trợ... với sản lượng lớn, công nghệ hiện đại, đáp ứng cho nhu cầu nội địa hóa công nghiệp ô tô, xe máy cả nước.

1.4. Phát triển công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị và cấu kiện trang thiết bị xây dựng.

Với nhu cầu phát triển của lĩnh vực xây dựng thì việc sử dụng các loại máy móc thiết bị, dụng cụ phục vụ cho khai thác vật liệu xây dựng và các công trình xây dựng như: máy ủi, máy khoan, máy nghiền, máy trộn bê tông, phun bê tông tươi, trạm trộn bê tông nhựa nóng, kết cấu kiện kim loại, dàn giáo, cốp pha... sẽ chiếm một số lượng không nhỏ và phong phú về chủng loại. Việc phát triển mạnh mẽ công nghiệp xây dựng sẽ kích thích cơ khí xây dựng phát triển theo, nhất là ngành cơ khí chế tạo phụ tùng cho máy móc thiết bị xây dựng, cấu kiện kim loại, trang thiết bị phục vụ công tác xây dựng...
1.5. Phát triển công nghiệp cơ khí tiêu dùng.

Các sản phẩm cơ khí tiêu dùng ngày càng phong phú và chất lượng ngày càng cao... Do đó, không thể không định hướng phát triển mạnh các lĩnh vực cơ khí tiêu dùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu như sản phẩm xe đạp, qụat điện, máy điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, dụng cụ gia đình, nhà bếp...
2. Mục tiêu

Dự báo tăng trưởng ngành công nghiệp cơ khí dựa trên cơ sở tốc độ đã được của ngành cơ khí trong thời gian qua và trên cơ sở định hướng tập trung phát triển thời gian tới, cụ thể:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	CN cơ khí 
	3.884
	11.386
	29.533
	24
	23,4
	21

	Tỷ trọng (%)
	9,6
	13,6
	17,6
	
	
	


2.1. Tăng trưởng GTSXCN

Giai đoạn 2001 – 2003 ngành công nghiệp cơ khí đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 24,5%/năm, ước năm 2004 và dự báo năm 2005, ngành công nghiệp cơ khí tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và ổn định. Giai đoạn 2006 -2010, tuy chưa có sự phát triển đột biến nhưng dự báo tiếp tục phát huy năng lực đã đầu tư và thu hút đầu tư phát triển để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 23,4%/năm, trong đó:
+ Giai đoạn 2001 – 2005: 22,9%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 24%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 21%/năm.
2.2. Cơ cấu

Với mục tiêu tăng trưởng cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, dự báo cơ cấu ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2005 chiếm tỷ trọng 9,8% GTSXCN toàn ngành. Năm 2010 chiếm tỷ trọng 13,6% và năm 2015 chiến tỷ trọng là 17,6%.

2.3. Các dự án thu hút đầu tư
Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:
- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp (thiết bị cơ giới hóa khâu làm đất, chăm sóc, thu hoạch), máy móc thiết bị công nghiệp chế biến (chế biến gạo, tinh bột, thức ăn gia súc...)...
- Các dự án sản xuất phụ tùng, linh kiện cho ô tô, xe máy (nhất là các phụ tùng yêu cầu kỹ thuật cao như hộp số, cầu, thân máy..,) và phục vụ các ngành công nghiệp khác... Các dự án sản xuất thiết bị phụ tùng cho cá ngành công nghiệp dệt may, giày dép, hoá chất, VLXD, sản xuất kết cấu kiện kim loại, trang thiết bị phục vụ thi công, xây dựng...

- Các dự án công nghệ cao, vật liệu mới, cơ khí chính xác, đầu tư công nghệ đúc, rèn công nghệ cao để sản xuất các chi tiết phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo... Các dự án sản xuất thép chế tạo, thép tấm, hình lớn, kim loại màu...
- Các sản phẩm cơ khí cao cấp phục vụ tiêu dùng...
2.4. Vốn đầu tư
Ngành công nghiệp cơ khí là một trong những ngành thâm dụng vốn, tuy không có đủ cơ sở để tính toán hệ số ICOR riêng cho ngành nhưng theo tính toán theo hệ số bình quân chung, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành như sau:
- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 1.300 tỷ đồng (tương đương với 113 triệu USD theo gia quy đổi 1994).
- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 8.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 700 triệu USD theo giá quy đổi 1994).
- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 20.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1.740 triệu USD theo giá quy đổi 1994).
Với vốn đầu tư cho ngành cơ khí nói trên, ngành cơ khí sẽ là ngành có tỷ trọng về thu hút vốn đầu tư đứng thứ hai trên địa bàn, sau ngành công nghiệp điện - điện tử. Công nghiệp Đồng Nai nói chung, ngành công nghiệp cơ khí nói riêng, công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trên 60%, do đó, cơ chế chính sách đầu tư, kêu gọi, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp cơ khí là hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí.
3. Giải pháp 

Ngành cơ khí là ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thu hồi chậm... nên cần phải được khuyến khích, ưu tiên tập trung đầu tư và có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí đã được phê duyệt, phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp đến 2010, có tính đến 2015.
- Tập trung có trọng điểm việc đầu tư cho ngành cơ khí nhất là cơ khí phục vụ nông nghiệp cần phải được đầu tư hiện đại hóa. Hiện nay, tuy các doanh nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn đã từng bước đầu tư công nghệ hiện đại, chất lượng tốt nhưng giá thành sản phẩm vẫn còn cao. Do đó cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa mới có thể nâng cao năng suất, hạ giá thành, cạnh tranh với hàng ngoại nhập nhất là đối với máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp của Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực.

-  Có chính sách ưu đãi về lãi suất vay vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ra các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp trong việc thực hiện chương trình cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
- Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là những nhà đầu tư lớn, có tiềm năng về thị trường, có khả năng đầu tư những dự án gia công chế tạo sản phẩm công nghệ cao, công nghệ nguồn, vật liệu mới... mà trong nước không có khả năng sản xuất, cũng như đầu tư, do vốn lớn và công nghệ hiện đại. 
- Để thực hiện có hiệu quả thu hút đầu tư cần nghiên cứu hình thành khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí, với những chính sách hỗ trợ và ưu đãi riêng như về thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí hạ tầng... 

- Phát huy triệt để việc sử dụng năng lực máy móc thiết bị của từng đơn vị, liên kết và hợp tác chặt chẽ việc phối hợp gia công vệ tinh cho các doanh nghiệp lớn để tận dụng khả năng sẵn có của nhau, chuyên môn hóa sản xuất, tiết kiệm vốn đầu tư để cùng phát triển. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu một số sản phẩm đã có uy tín trên thị trường, tăng cường công tác nghiên cứu thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu.

- Tiếp tục phát huy sự phối hợp đồng bộ giữa ngành công nghiệp, nông nghiệp, hội nông dân và ngân hàng phát triển nông nghiệp trong việc thực hiện chương trình cơ giới hóa nông nghiệp thông qua biện pháp cho vay lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp bán trả chậm máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp.

- Kiến nghị việc nghiên cứu chính sách hỗ trợ một phần lãi suất từ ngân sách tỉnh cho nông dân vay vốn Ngân hàng, mua máy móc thiết bị của các doanh nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn.

- Ưu tiên tập trung kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm hỗ trợ các đề tài nghiên cứu cho chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho việc nghiên cứu đưa công nghệ mới vào sản xuất, tăng khả năng xuất khẩu.

- Nguồn nhân lực cho ngành cơ khí là vấn đề hết sức quan trọng, lao động không đơn thuần về số lượng mà cơ bản là chất lượng lao động, đi đôi với việc quy hoạch lại mạng lưới trường đào tạo dạy nghề trên địa bàn tỉnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác đào tạo cần chú trọng nội dung đào tạo phù hợp từng giai đoạn, quan tâm thích đáng đến trình độ đào tạo điều khiển tự động, gia công cơ khí chính xác cho đội ngũ công nhân kỹ thuật để đủ khả năng tiếp nhận công nghệ mới và quản lý có hiệu quả tài sản đầu tư. 
- Triển khai xây dựng chương trình hợp tác ngành công nghiệp cơ khí thành phố Hồ Chí Minh để phát triển ngành trên cơ sở hợp tác có phân công, tránh trùng lắp, phát huy hiệu quả đầu tư.

III.3.2. Ngành công nghiệp điện, điện tử 

1. Định hướng

Ngành công nghiệp điện - điện tử Đồng Nai được xác định bao gồm 2 lĩnh vực chính đó là sản xuất trang thiết bị điện, vật liệu điện... và sản phẩm điện tử (thiết bị điện tử, linh kiện, bưu chính viễn thông, tin học...). Là ngành gắn liền với công nghệ cao, công nghệ hiện đại, sự phát triển của ngành điện, điện tử mang lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn, thúc đẩy sự phát triển của mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống, có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của tỉnh (trên 30%), tập trung nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn và công nghệ hiện đại. Do đó cần tập trung ưu tiên phát triển trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, hướng tới mũi nhọn về xuất khẩu.
Phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử nhằm khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất, nhất là các tập đoàn lớn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, thu hút nhiều vốn. Đa dạng hoá các sản phẩm từ thiết bị điện đến các sản phẩm điện tử công nghiệp, công nghệ viễn thông, tin học... chuyển dần từ hình thức gia công lắp ráp sang thiết kế, chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh.
Riêng lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm là một ngành nghề còn mới đối với nước ta, những năm gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Trung tâm sản xuất phần mềm và xây dựng khu CN phát triển phần mềm. Đối với Đồng Nai, tuy xác định tầm quan trọng của ngành nhưng xuất phát từ điều kiện thực tế về nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật... về lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, do đó định hướng phát triển với từng bước đi thích hợp để có thể phát triển vào những năm sau 2010.

Với định hướng trên và thực trạng phát triển các lĩnh vực điện - điện tử của Đồng Nai, cũng như định hướng phát triển của các địa phương trong vùng, trong đó thành phố Hồ Chí Minh tập trung ưu tiên sản xuất linh kiện, phụ tùng, các sản phẩm điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, máy tính thương hiệu Việt, sản phẩm phần mềm xuất khẩu, các dịch vụ điện tử – tin học... Định hướng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tập trung vào một số lĩnh vực chính như sau:

1.1. Phát triển sản xuất trang thiết bị kỹ thuật điện, vật liệu điện.

Hiện nay, các sản phẩm kỹ thuật điện, vật liệu điện ngày càng tăng về nhu cầu do quá trình phát triển công nghiệp và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển mạnh các sản phẩm này ở các thành phần kinh tế. Thời gian tới, tiếp tục phát triển mạnh mẽ các sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, trong đó tập trung vào một số nhóm sản phẩm như máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt, dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng... phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị công nông nghiệp, ô tô, xe máy và tiêu dùng.

1.2. Phát triển sản xuất sản phẩm điện tử
Với sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ, trong đó ngành công nghiệp điện tử đang giữ vai trò tiên phong. Với nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và sự đa dạng của sản phẩm, phát triển mạnh sản phẩm điện tử là một định hướng không thể thiếu của một xã hội công nghiệp hoá. Những năm qua, lĩnh vực vày của Đồng Nai cũng đã phát triển đáng kể, thời gian tới tiếp tục phát triển và tập trung vào một số nhóm sản phẩm chính như linh kiện điện tử, sản phẩm điện tử hoàn chỉnh phục vụ công nghiệp và gia dụng...
2. Mục tiêu

Mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp điện - điện tử dựa trên tiềm năng thu hút đầu tư và sự phát triển của ngành trong thời gian qua, trên cơ sở định hướng phát triển thành một ngành công nghiệp mũi nhọn thời gian tới, cụ thể:

	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	CN §.§ tử
	4.362
	13.312
	33.125
	25
	17,4
	20

	Tỷ trọng (%)
	11,0
	15,9
	19,7
	
	
	


2.1. Tăng trưởng GTSXCN

Giai đoạn 1996 – 2003 ngành công nghiệp điện - điện tử đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 19,8%/năm. Giai đoạn 2006 -2010, ngành tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao và ổn định:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 17,4%/năm, trong đó:

+ Giai đoạn 2001 – 2005: 10,2%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 25%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 20%/năm.

Hiện nay có một số nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc đang có khuynh hướng chuyển đầu tư các sản phẩm linh kiện điện tử sang Việt Nam. Mặt khác thực tế thời gian qua cho thấy, các dự án điện - điện tử, nhất là điện tử  (chủ yếu linh kiện) thường đầu tư quy mô lớn, do đó nếu kêu gọi thu hút đầu tư được các dự án này thì tốc độ tăng của ngành còn có thể đạt mức cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, đối với những loại dự án này, khi có vấn đề về thị trường cạnh tranh, quan hệ cung cầu thay đổi... thì cũng có nhiều nguy cơ giảm sút rất nhanh (như Công ty Fijitsu sản xuất bảng mạch điện tử, từ năm 2001 đến nay, sản xuất chỉ bằng trên 50% năm 2000 và một số doanh nghiệp khác sản xuất linh kiện giảm sút, làm cho giai đoạn 2001 – 2005 ngành chỉ tăng 10,2%/năm).
2.2. Cơ cấu

Với mục tiêu tăng trưởng cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, dự báo cơ cấu ngành công nghiệp điện - điện tử đến năm 2005 chiếm tỷ trọng 11% GTSXCN toàn ngành. Năm 2010 chiếm tỷ trọng 15,9% và năm 2015 chiến tỷ trọng là 19,7%, là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu.
2.3. Các dự án thu hút đầu tư

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:

- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị điện (máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt...). Các dự án sản xuất sản phẩm vật liệu điện (dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng,...) phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị công nông nghiệp, ô tô, xe máy và tiêu dùng.

- Các dự án sản xuất sản linh kiện điện tử phục vụ lắp ráp các sản phẩm công nghiệp, gia dụng (thiết bị điều khiển điện tử trong các máy móc thiết bị, máy tính, ti vi, màn hình, thiết bị âm thanh, truyền thông...). Các dự án sản xuất sản phẩm điện tử hoàn chỉnh như các thiết bị tin học, thiết bị điện tử gia dụng kỹ thuật số (máy quay, chụp hình, thiết bị vô tuyến viễn thông...). Sản xuất chân tay giả bằng vi mạch điện tử phục vụ cộng đồng...
- Các dự án sản xuất các sản phẩm vật liệu mới khác (vật liệu sản xuất cáp quang, cáp ngầm cao thế, vật liệu điện tử, quang tử trên cơ sở chất polyme...).
2.4. Vốn đầu tư

Ngành công nghiệp điện - điện tử cũng là một trong những ngành thâm dụng vốn, nếu tính toán theo hệ số bình quân chung toàn ngành thì nhu cầu vốn đầu tư cho ngành như sau:

- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 1.158 tỷ đồng (tương đương với 100 triệu USD theo gia quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 9.670 tỷ đồng (tương đương khoảng 840 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 21.800 tỷ đồng (tương đương khoảng 1.900 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

Với yêu cầu đầu tư cho ngành nói trên, ngành điện - điện tử sẽ là ngành có tỷ trọng về thu hút vốn đầu tư lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu thời gian tới, trong đó công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn. Do đó, cơ chế chính sách đầu tư, kêu gọi, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử cũng hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển của ngành.

3. Giải pháp 

Với lợi thế là nước đi sau, có thể đi tắt đón đầu, tiếp thu nhanh công nghệ mới để phát triển. Do vậy, để thúc đẩy sự phát triển của ngành cần tập trung vào một số chính sách, giải pháp sau:
- Rà soát lại chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử đến 2005, có tính đến 2010 đã được phê duyệt cho phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến 2010, có tính đến 2015.
- Là ngành đòi hỏi phải có vốn và có trình độ kỹ thuật cao, do vậy cần có những chính sách ưu đãi, khuyến khích, tạo điều kiện thuận tiện để thu hút các nhà đầu tư  nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này để thúc đẩy xuất khẩu, qua đó ta có thể học hỏi kinh nghiệm, công nghệ mới và tạo điều kiện để thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Nguồn nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển ngành, do đó cần chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ trong lĩnh vực này. Ngay từ bây giờ phải chuẩn bị lực lượng lao động trí thức để đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp này, do đó định hướng chiến lược cho công tác đào tạo trong những năm tới là vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện, điện tử.

- Lĩnh vực điện tử hiện nay tuy phát triển nhanh và xuất khẩu lớn nhưng chủ yếu là lắp ráp linh kiện nhập khẩu để xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước, trong đó xuất khẩu là chính. Hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu là giá nhân công, do đó cần tranh thủ tối đa việc thu hút đầu tư lĩnh vực lắp ráp điện tử hoặc có thể thực hiện chuyên môn hóa sản xuất với các nước trong khu vực trên cơ sở hợp tác phân công lao động quốc tế, nhất là vận dụng chương trình hợp tác công nghiệp (IACO).

- Để khuyến khích thu hút đầu tư, cần nghiên cứu hình thành khu công nghiệp chuyên ngành, có nhiều điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng một số chính sách ưu đãi riêng về thuê đất, đào tạo nhân lực... nhằm thu hút những dự án lớn.
- Với mức bảo hộ như hiện nay, nhiều sản phẩm điện, điện tử đang phải cạnh tranh khó khăn với hàng nhập khẩu, đặc biệt là hàng điện tử tiêu dùng như ti vi, máy điều hòa nhiệt độ, đầu CD, VCD... và điều đáng nói hơn cả là không thể cạnh tranh với hàng hóa nhập lậu, hàng giả. Do đó, để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh cần có sự phối hợp các ban ngành chức năng của Nhà nước tích cực đẩy mạnh hoạt động chống hàng giả, nhập lậu... xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm, đem lại lòng tin cho người tiêu dùng.

- Triển khai xây dựng chương trình hợp tác ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh để phát triển ngành trên cơ sở hợp tác có phân công, tránh trùng lắp, phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp.
III.3.3. Ngành công nghiệp chế biến NSTP

1. Định hướng

Phát triển công nghiệp chế biến phù hợp với qui hoạch chung trên địa bàn và phải tính đến phát triển chung của vùng để phát huy thế mạnh của vùng. Công nghiệp chế biến phải chú trọng và gắn liền chặt chẽ với việc hình thành và phát triển các vùng nguyên liệu, góp phần nâng giá trị nông sản, thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh và chuyên môn hóa cao. 

Đa dạng hóa các hình thức sở hữu nhằm huy động cả nội lực và ngoại lực phát triển công nghiệp chế biến. Kết hợp nhiều trình độ và qui mô, hình thành một hệ thống chế biến đa dạng có khả năng tham gia mọi loại thị trường, cả trong nước và xuất khẩu.

Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp chế biến những loại nông sản phẩm mà Đồng Nai có ưu thế, có khối lượng lớn trên cơ sở kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để đảm bảo sản phẩm chế biến của Đồng Nai đủ sức tham gia vào và đứng vững trên thị trường cả trong và ngoài nước, có tính cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm chế biến công nghệ cao, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất.
Xác định là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, với lợi thế so sánh về tiềm năng nguyên liệu, quy mô ngành nghề... Tuy nhiên, quá trình phát triển của ngành cũng đã xuất hiện những vấn đề về công nghệ chế biến, khai thác sử dụng có hiệu quả nguyên liệu chế biến, còn nhiều sản phẩm chế biến thô... Bên cạnh đó, việc tác động đến môi trường sinh thái cũng là một vấn đề cần hết sức quan tâm đối với ngành công nghiệp chế biến, những tiêu chuẩn về môi trường đối với ngành phải được xác định thành tiêu chuẩn thiết yếu nhất, là điều kiện để lựa chọn các sản phẩm, dự án ưu tiên đầu tư. 
Với định hướng đó, phát triển công nghiệp chế biến NSTP đến 2010 có tính đến 2015 cần tập trung và một số lĩnh vực chính sau:
1.1. Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản.
Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi, thị trường thức ăn gia súc trong nước hiện nay khoảng 8 – 10 triệu tấn/năm, nhưng công suất của tất cả các nhà máy thức ăn gia súc công nghiệp chỉ được 3 – 3,5 triệu tấn chiếm 25 - 30% nhu cầu, phần còn lại do các cơ sở sản xuất thủ công cung cấp. Như vậy thị trường thức ăn gia súc công nghiệp còn rất lớn và sẽ phát triển nhanh cùng với phương pháp chăn nuôi công nghiệp ngày càng phổ biến. Theo đánh giá hiện trạng ngành chế biến thức ăn gia súc Đồng Nai, tổng công suất các nhà máy chế biến hiện nay 2,4 triệu tấn thức ăn gia súc một năm, chiếm trên 70% tổng năng lực chế biến thức ăn gia súc công nghiệp của cả nước. Để đáp ứng nhu cầu thức ăn gia súc công nghiệp ngày càng tăng và với vị trí thuận lợi của tỉnh, ngành chế biến thức ăn gia súc Đồng Nai phấn đấu sản lượng thức ăn gia súc công nghiệp sẽ đạt 2 triệu tấn vào 2005 và đạt 2,5 triệu tấn vào 2010 (hiện nay đạt khoảng 1,6 triệu tấn/năm).

1.2. Sản xuất chế biến mía đường.
Trong vòng ít nhất là 5 năm tới sẽ không phát triển thêm nhà máy đường trên địa bàn tỉnh, mà cần phải nâng cao hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và phát huy công suất các nhà máy đường hiện có. Thay đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng đường kết tinh chất lượng cao để phục vụ tiêu dùng trong nước, giảm tỷ trọng đường chất lượng thấp hoặc đường nguyên liệu, tìm biện pháp xuất khẩu. Đa dạng hóa sản phẩm sau đường để giảm bớt lệ thuộc vào sản phẩm đường. Giai đoạn từ 2006 - 2010 nhu cầu về sản phẩm đường dự báo sẽ tăng lên so với mức cung hiện nay, khi đó sẽ xem xét đầu tư mở rộng nâng, công suất các nhà máy đường hiện có, trong đó sản lượng đường tinh luyện RE 150.000 tấn/năm; đường RS 30.000 tấn/năm, đường thô 100.000 tấn/năm (kể cả sản lượng do Cty Đường Biên Hòa tự sản xuất).
1.3. Sản xuất bột ngọt, tinh bột, sản phẩm sinh học.
Nhu cầu sản phẩm bột ngọt sẽ tiếp tục được tiêu thụ tăng ở thị trường nông thôn. Mặt khác ngành công nghiệp chế biến thực phẩm (đồ hộp, thực phẩm ăn liền...) phát triển trong 5 - 10 năm tới cũng sẽ là một thị trường quan trọng tiêu thụ bột ngọt, do đó dự báo thị trường bột ngọt trong nước sẽ phát triển từ 5-7%/năm. Dự báo thị trường xuất khẩu bột ngọt đến năm 2010 sẽ chiếm tỷ lệ trên 40% sản lượng bột ngọt sản xuất tại Đồng Nai. Bên cạnh đó thị trường tinh bột khoai mỳ và các chế phẩm sinh học hiện tại là sản phẩm đang có nhu cầu lớn tại thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu lớn sang các nước Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc... Do đó, với việc tiếp tục đầu tư nâng công suất bột ngọt, đầu tư sản xuất tinh bột, dự kiến sản lượng giai đoạn từ 2006 - 2010 sản xuất bột ngọt đạt 180.000 tấn/năm, tinh bột 50.000 tấn/năm, cần khuyến khích đầu tư phát triển các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.
1.4. Sản xuất chế biến hạt điều.
Hiện nay trên cả nước đã có trên 60 nhà máy chế biến hạt điều với tổng công suất 280.000 tấn điều thô/năm. Theo qui hoạch chung ngành điều cả nước thì cho đến năm 2005 sẽ không xây dựng thêm nhà máy nhân điều mới. Theo qui hoạch của ngành diện tích điều của Đồng Nai giai đoạn này sẽ ổn định ở mức 30.000 ha. Với năng suất sau khi đã áp dụng kỹ thuật mới và giống mới là 1,5 tấn/ha, thì sản lượng hạt điều thô sẽ đạt từ 40.000 đến 45.000 tấn/năm. 

Với quan điểm gắn nhà máy chế biến với vùng nguyên liệu, định hướng trong thời gian tới là đầu tư chiều sâu, nâng công suất các nhà máy hiện có của tỉnh lên công suất chế biến 40.000 tấn điều thô/năm, sản lượng hạt điều nhân đạt 7.000 - 8.000 tấn/năm, đảm bảo tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cao. Đa dạng hóa sản phẩm từ nhân điều, đầu tư chiều sâu công nghệ chế biến các sản phẩm sau nhân như bánh kẹo nhân điều, điều rang muối, điều bọc Chocolate, chao dầu, bọc đường... phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng của từng thị trường. 
1.5. Sản xuất chế biến cà phê và thực phẩm bột.
Tỉnh ta có nguồn cà phê hạt 20.000 - 25.000 tấn/năm, trong đó tỷ lệ cà phê qua chế biến còn rất thấp mà chủ yếu là xuất khẩu dạng thô, do vậy cần nghiên cứu từng loại thị trường, tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phù hợp để sản xuất các phê hòa tan và cà phê bột chất lượng cao cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Dự báo trong thời gian tới thị trường trong nước sẽ ngày càng mở rộng, ước tính thị trường trong nước sẽ phát triển từ 5-10% mỗi năm. Riêng thị trường xuất khẩu, cà phê dạng hòa tan của ta sẽ còn gặp khó khăn do chất lượng chưa cao, khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước có công nghệ chế biến hiện đại hơn. Đối với bột dinh dưỡng (thực phẩm bột) mặc dù mới xuất hiện trên thị trường trong nước nhưng sản phẩm này đã có khả năng được chấp nhận ngay và tiêu thụ khá mạnh do nhu cầu cung cấp dinh dưỡng cho trẻ em và các thành phần dân cư khác là khá lớn. Thị trường sản phẩm này sẽ phát triển khá nhanh trong 5-10 năm tới, nhịp độ phát triển của thị trường có thể đạt từ 7-10% mỗi năm. Do đó, dự kiến sản xuất giai đoạn 2006 – 2010 sản lượng cà phê hoà tan đạt 8.000 tấn/năm, cà phê bột 1.500 tấn/năm, bột dinh dưỡng và các thực phẩm bột khác 8.000 tấn/năm.

1.6. Ngành chế biến thực phẩm, rau quả đóng hộp.
Thời gian qua, thị trường đồ hộp thực phẩm đã có những khởi sắc, cùng với sự phát triển công nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự báo những năm tới, với sự phát triển của xã hội, người tiêu dùng ít có thời gian để tự chế biến thức ăn, thì thực phẩm đóng hộp là sản phẩm cần thiết để đáp ứng cho người tiêu dùng trong điều kiện phải tiết kiệm thời gian. Đồng Nai là một tỉnh có ngành chăn nuôi, trồng trọt phát triển, do đó để giải quyết vấn đề thị trường và nâng cao hiệu quả cho ngành chăn nuôi, trồng trọt của tỉnh là hết sức quan trọng. Dự kiến giai đoạn 2006 - 2010 tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất chế biến đồ hộp gia súc, gia cầm đạt 10.000 tấn/năm, các loại rau, trái cây như nước dứa, chôm chôm, xoài, nấm, dưa chuột... Chế biến sấy đóng gói các loại rau quả như chuối, mít, đu đủ, gừng, các loại rau... đạt 40.000 tấn/năm.

2. Mục tiêu

Mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm dựa trên tiềm năng, lợi thế về nguồn nguyên liệu và quy mô, năng lực sản suất hiện có của ngành, cụ thể:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	Ngành CNCB
	9.683
	16.687
	28.775
	11,5
	14,8
	11,5

	Tỷ trọng (%)
	24,4
	20
	17,1
	
	
	


Với ưu thế là một ngành chủ lực, trên cơ sở định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản vùng Đông Nam bộ, mục tiêu phát triển của ngành như sau:

2.1. Tăng trưởng GTSXCN

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 14,8%/năm, trong đó:

+ Giai đoạn 2001 – 2005: 18,2%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 11,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 11,5%/năm.

Giai đoạn 2001 – 2005, ngành công nghiệp chế biến tiếp tục phát triển theo chiều rộng, nhiều cơ sở mới đi vào sản xuất (chủ yếu sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản) nên dự kiến tăng trưởng bình quân 18,2%/năm. Giai đoạn 2006 – 2015, với quy mô lớn của ngành khả năng tăng trưởng sẽ thấp hơn và định hướng tập trung ưu tiên phát triển những sản phẩm chế biến tinh, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, phát triển mạnh về chất để nâng cao hiệu quả sản phẩm chế biến.

2.2. Cơ cấu

Với mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2001 – 2005 nên tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm tiếp tục là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu, dự kiến năm 2005 chiếm 24,4%. Với định hướng ưu tiên phát triển về chiều sâu của ngành và phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn, dự báo cơ cấu ngành công nghiệp chế biến sẽ giảm xuống 20% vào năm 2010 và xuống 17,1% năm 2015.

2.3. Các dự án thu hút đầu tư

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới tiếp tục tập trung đầu tư phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:

- Các dự án chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản công nghiệp chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, tận dụng tiềm năng về nguyên liệu trong nước...
- Đầu tư cải tạo, nâng công suất, chất lượng đường và các sản phẩm sau đường như rượu, cồn, ván ép, bánh kẹo, phân vi sinh...
- Đầu tư nâng công suất sản xuất bột ngọt, các dự án chế biến tinh bột cao cấp gắn với vùng nguyên liệu phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
- Dự án đầu tư nâng công suất sản xuất chế biến hạt điều, đầu tư các dự án chế biến thực thực phẩm cao cấp từ nhân điều như bánh kẹo nhân điều, điều rang muối, điều bọc Chocolate, chao dầu, bọc đường, dạng gia vị...
- Các dự án sản xuất đồ hộp thực phẩm (chế biến thịt gia súc, gia cầm...), các dự án chế biến rau quả...Các dự án sản xuất thực phẩm dinh dưỡng dạng bột khác (gốc từ cà phê, sữa, đường, ngũ cốc...)...
- Các dự án sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học khác (men vi sinh, men thực phẩm...)
2.4. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 2.650 tỷ đồng (tương đương với 230 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 7.560 tỷ đồng (tương đương khoảng 660 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 13.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 1.160 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

Với yêu cầu đầu tư cho ngành nói trên, ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm cũng là một trong những ngành có tỷ trọng về thu hút vốn đầu tư lớn trong các ngành công nghiệp chủ yếu thời gian tới.

3. Giải pháp 

Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng, có tác động đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. Để ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tiếp tục phát triển, phát huy và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải pháp thời gian tới cần tập trung:

- Tiếp tục rà soát chương trình công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đến 2005 có tính đến 2010 đã được phê duyệt cho phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp đến 2010, có tính đến 2015.
- Cần tiếp tục thực hiện và đổi mới chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, xây dựng cơ chế bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến, xác định chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp chế biến có thực hiện nhiệm vụ khuyến nông trong việc phục vụ nông nghiệp như là chính sách ưu đãi đối với nông dân.

- Đổi mới kỹ thuật và công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, để từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới. Trong đó chú trọng đến các lĩnh vực chế biến đường, điều, sữa, rau quả, đồ hộp thực phẩm, bông vải, thuốc lá, thức ăn gia súc, cà phê. Kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm chế biến chất lượng cao, quy mô lớn với công nghệ hiện đại, khuyến khích sản xuất các chế phẩm sinh học, công nghệ vi sinh phục vụ sản xuất và đời sống.
- Phát triển ngành công nghiệp chế biến gắn với việc phát triển các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiện đại với phát triển ngành nghề nông thôn như sơ chế và sấy nông sản, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến rau quả.

- Qui hoạch phát triển nguồn nguyên liệu, từng bước đổi mới các loại giống cây, con nhằm nâng năng suất và chất lượng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm.

- Phát triển ngành công nghiệp chế biến phải gắn chặt chẽ với việc đảm bảo môi trường sinh thái, nhất là cơ sở chế biến trong các khu vực dân cư, đô thị. Xác định các tiêu chuẩn về bảo đảm môi trường tối thiểu để lựa chọn sản phẩm, dự án đầu tư vào từng khu, cụm công nghiệp.
III.3.4. Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD 

1. Định hướng

Ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất VLXD là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, khai thác tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương, cũng là ngành thể hiện việc phát huy nội lực. Do đó định hướng phát triển của ngành tập trung vào sản xuất sản phẩm có ưu thế như khai thác, chế biến đá, cát, sét, cao lanh, vật liệu san lấp... làm nguyên vật liệu cho phát triển sản xuất vật liệu xây dựng có nhu cầu thị trường lớn như gạch xây, gạch men, đá ốp lát, gốm mỹ nghệ, sứ vệ sinh...
Là ngành khai thác tiềm năng về tài ngu‏yên thiên nhiên, những năm tới phải được đầu tư phát triển với công nghệ hiện đại, để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, khai thác triệt để, có hiệu quả và tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy có hiệu quả các cơ sở sản xuất các sản phẩm truyền thống của địa phương như gạch, gốm mỹ nghệ... đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt quan tâm đến giảm thiểu tác động môi trường sinh thái.
2. Mục tiêu

Mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản và SXVLXD dựa trên tiềm năng, lợi thế về nguồn nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên trong vùng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Với ưu thế là một ngành chủ lực, trên cơ sở định hướng phát triển của ngành khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất VLXD vùng Đông Nam bộ, mục tiêu phát triển của ngành như sau:

	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	CN KT-VLXD
	3.272
	7.023
	14.125
	16,5
	19,2
	15

	Tỷ trọng (%)
	8,2
	8,4
	8,4
	
	
	


2.1. Tăng trưởng GTSXCN

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 19,2%/năm, trong đó:

+ Giai đoạn 2001 – 2005: 22,0%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 16,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 15,0%/năm.

Giai đoạn 2001 – 2005, sau một thời kỳ tăng chậm (1996 – 2000 tăng 12%/năm) ngành tiếp tục phát triển theo chiều rộng, nhiều cơ sở mới đi vào sản xuất (chủ yếu sản xuất gạnh ngói, gạch men...) nên dự kiến tăng trưởng bình quân 22,0%/năm. Giai đoạn 2006 – 2015, với quy mô của ngành khả năng tăng trưởng sẽ thấp hơn và định hướng tập trung ưu tiên phát triển những sản phẩm chế biến tinh, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, phát triển mạnh về chất để nâng cao hiệu quả sản phẩm khai thác.

2.2. Cơ cấu

Giai đoạn 2001 – 2005 tăng trưởng cao, nên tỷ trọng ngành cũng tăng từ 6,7% năm 2000 lên 8,2% năm 2005. Với định hướng ưu tiên phát triển về chiều sâu của ngành và phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn, dự báo cơ cấu của ngành những năm tới sẽ ổn định khoảng 8 – 9%.

2.3. Các dự án thu hút đầu tư

Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:

- Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp (gạch thạch anh, sứ vệ sinh cao cấp, gốm mỹ nghệ xuất khẩu, vật liệu chịu lửa...).

- Đầu tư cải tạo, đổi mới công nghệ khai thác, chế biến đá (đá xây dựng, đá ốp lát, kỹ nghệ đá...).

- Các dự án chế biến sâu và tinh đối với một số loại khoáng sản của tỉnh như sợi ba zan, keramzit làm bê tông nhẹ, làm giàu cao lanh phục vụ ngành gốm, sứ, vật liệu xây dựng không nung (gạch, ngói lợp...).
- Các dự án sản xuất vật liệu mới (sứ kỹ thuật điện, điện tử, vật liệu thuỷ tinh cách điện, sứ polyme...).
2.4. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 1.120 tỷ đồng (tương đương với 97 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 4.050 tỷ đồng (tương đương khoảng 350 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 7.810 tỷ đồng (tương đương khoảng 680 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

3. Giải pháp 

Công nghiệp khai thác TNKS và SX VLXD phải xuất phát từ nguồn lực và thế mạnh của địa phương, Ngoài việc thực hiện các giải pháp theo quy hoạch phát triển chung của ngành sản xuất vật liệu xây dựng, thực hiện các giải pháp quy hoạch sử dụng và quản lý tài nguyên khoáng sản, cần tập trung một số giải pháp để ngành phát triển bền vững như sau:

- Tập trung rà soát quy hoạch ngành sản xuất vật liệu xây dựng và quy hoạch quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản đã được phê duyệt. Tập trung giải quyết dứt điểm một số công tác liên quan đến quy hoạch chi tiết các địa bàn, khu vực khai thác để đảm bảo tận dụng và khai thác tiềm năng khoáng sản.

- Để ngành công nghiệp khai thác phát triển bền vững, cần thực hiện việc đánh giá tác động môi trường đối với các mỏ có quy mô vừa và lớn, những mỏ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải buộc đầu tư giảm thiểu mức độ ô nhiễm đến mức cho phép hoặc kiên quyết đóng cửa. Thực hiện việc đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động khai khoáng có quy mô nhỏ và các hoạt động chế biến trên địa bàn tỉnh. Tất cả các dự án khai khoáng mới phải được xem xét, sàng lọc cẩn thận và phải thực hiện đánh giá tác động môi trường chi tiết, đặc biệt là xem xét, đánh giá công nghệ khai khoáng và chế biến, việc sử dụng và thải bỏ hoá chất, công tác duy tu các bãi phế thải và việc xây dựng cơ sở hạ tầng.
- Tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để khai thác và chế biến những sản phẩm chất lượng cao, chế biến sâu, giá thành phù hợp, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ảnh hưởng môi trường. Khuyến khích đầu tư các dự án chế biến sâu và tinh đối với một số loại khoáng sản của tỉnh như đá ốp lát, sợi ba zan, keramzit làm bê tông nhẹ, làm giàu cao lanh phục vụ ngành gốm, sứ, các dự án vật liệu mới... Tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai, hạ tầng... cho việc phát triển theo quy hoạch một số sản phẩm đang có thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như gạch ngói, gốm mỹ nghệ. 

- Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng với qui mô hợp lý bằng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất chất lượng và đạt hiệu quả đầu tư cao. Trước hết tận dụng các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có cùng với việc từng bước đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm sản xuất những sản phẩm truyền thống và vật liệu mới có sức cạnh tranh mạnh với hàng nước ngoài.

- Phát triển sản xuất VLXD song song với việc mở rộng thị trường VLXD, phải kết hợp hài hoà giữa hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và của toàn địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt đến vấn đề giữ gìn môi trường sinh thái xung quanh khu vực khai thác, sản xuất nhất là địa bàn gần dân cư.

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ khai thác khoáng sản và sản xuất VLXD để phát huy hiệu quả, phát triển lâu dài.

- Thường xuyên đảm bảo công tác thanh tra hoạt động khoáng sản, việc thanh kiểm tra đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, kịp thời phát hiện những sai trái trong khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản, có biện pháp xử phạt kịp thời.

- Kiến nghị hỗ trợ lãi suất vốn vay cho việc đầu tư các cụm công nghiệp sản xuất VLXD, gốm sứ. Ưu tiên cấp mỏ khoáng sản cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến VLXD, chế biến sản phẩm tinh.

III.3.5. Ngành công nghiệp dệt may, giày dép

1. Định hướng

- Ngành dệt may và giày dép là một trong những ngành công nghiệp chủ lực và là ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của tỉnh, do đó tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép nhưng phải có định hướng, phân kỳ thu hút đầu tư cho từng giai đoạn, phù hợp với xu thế phát triển chung. 
- Giai đoạn 2006 – 2010 tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung theo quy hoạch, thực hiện chiến lược tăng tốc ngành dệt may đến 2010 của cả nước, kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn môi trường, nhất là ngành dệt, nhuộm.
- Giai đoạn 2011 – 2015 song song với việc đầu tư về chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư  các dự án về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, các cụm công nghiệp... của Tỉnh, để giảm áp lực về nguồn lao động và môi trường xã hội đối với khu công nghiệp tập trung, các trung tâm công nghiệp lớn của Tỉnh, không thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung, các trung tâm đô thị.
- Huy động các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, trong đó tranh thủ nguồn đầu tư, công nghệ, trình độ quản lý, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài để  hiện đại hoá công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
- Việc phát triển ngành dệt, may, giày dép cần phải được sự hỗ trợ, gắn với sự phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ như quy hoạch phát triển diện tích trồng bông xơ, phát triển sản xuất các sản phẩm phụ liệu cho ngành may như chỉ may, nhãn dệt, goòng trần, dây kéo, nút... Các loại hoá chất tẩy nhuộm để thay thế hàng nhập khẩu, thiết bị phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bao bì...

2. Mục tiêu

Ngành công nghiệp dệt, may mặc và giày dép là ngành tổng hợp của 3 ngành nên chiếm tỷ trọng tương đối lớn, do đầu tư và phát triển mạnh của khu vực đầu tư nước ngoài ở giai đoạn trước, giai đoạn 2006-2010 tiếp tục phát huy năng lực để duy trì tăng trưởng, cụ thể:

	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	CN Dệt, may
	9.336
	17.976
	32.392
	14
	15,7
	12,5

	Tỷ trọng (%)
	23,5
	21,5
	19,3
	
	
	


Với ưu thế là một ngành mũi nhọn về xuất khẩu, trên cơ sở định hướng phát triển của ngành và vùng, mục tiêu phát triển của ngành như sau:

2.1. Tăng trưởng GTSXCN

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 15,7%/năm, trong đó:

+ Giai đoạn 2001 – 2005: 17,4%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 14,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 12,5%/năm.

Giai đoạn 2001 – 2005, sau một thời kỳ tăng nhanh (1996 – 2000 tăng bình quân 40,8%/năm) ngành bắt đầu gặp nhiều khó khăn về tình hình kinh tế thế giới, thị trường, lao động... nên tốc độ tăng trưởng giảm chỉ còn 17,4%/năm. Giai đoạn 2006 – 2015, với quy mô của ngành, và định hướng tập trung ưu tiên phát triển theo chiều sâu, giảm gia công, phát triển mạnh về chất để nâng cao hiệu quả sản phẩm, do đó dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn.

2.2. Cơ cấu

Cơ cấu của ngành giai đoạn 2001 – 2005 ổn định mức 23 – 23,5% so với toàn ngành, dự báo tỷ trọng ngành đến năm 2005 là 23,5%. Với định hướng ưu tiên phát triển về chiều sâu của ngành và phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn, dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần xuống còn 21,5% năm 2010 và 19,3% năm 2015.

2.3. Các dự án thu hút đầu tư

Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:

- Các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung giai đoạn 2006 – 2010 như sản phẩm dệt (vải, sợi các loại...), ngành may xuất khẩu (quần áo, sản phẩm thời trang khác...), giày dép (giày thể thao, dép thời trang...).
- Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dệt, may, giày dép.

- Các dự án sản xuất các sản phẩm nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, giày dép (chế biến bông xơ, chỉ may, nhãn dệt, goòng trần, dây kéo, nút...), các dự án sản xuất các loại hoá chất tẩy nhuộm để thay thế hàng nhập khẩu, sản xuất thiết bị phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bao bì...

- Các dự án sản xuất sản phẩm phục vụ công nghiệp thời trang (sản phẩm biểu diễn thời trang, quảng cáo...).
2.4. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 3.000 tỷ đồng (tương đương với 260 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 8.640 tỷ đồng (tương đương khoảng 750 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 15.860 tỷ đồng (tương đương khoảng 1.380 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

3. Giải pháp 

Được xác định là ngành có khả năng cạnh tranh, thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm, mặc dù chủ yếu vẫn là may gia công, giá trị gia tăng thấp, Do đó, ngành công nghiệp dệt, may cần tập trung những giải pháp sau: 

- Khuyến khích đầu tư phát triển ngành dệt, may bằng cách khuyến khích đầu tư mới các doanh nghiệp đi đôi với việc tập trung phát triển chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, để tận dụng chiến lược tăng tốc ngành dệt may của chính phủ.

- Đi đôi với việc ổn định thị trường truyền thống cần nhanh chóng tạo lập, tìm kiếm thị trường mới, tiến tới nâng cao hình thức sản xuất trực tiếp, tránh qua khâu trung gian. Bên cạnh đó nên có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tận dụng nguồn hàng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu nhằm thoát khỏi thế gia công, tạo ra giá trị xuất khẩu và giá trị gia tăng cao. Chú trọng khâu thiết kế mẫu mã phù hợp với thị hiếu trong và ngoài nước, giảm sự lệ thuộc vào mẩu mã của nước ngoài, góp phần thoát khỏi vị thế gia công.

- Là ngành hàng thu hút một lực lượng lao động đông đảo, do đó vấn đề chuẩn bị lao động cho ngành hàng là một vấn đề bức xúc. Trên cơ sở chiến lược phát triển ngành hàng, cần thiết phải xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và đào tạo công nhân để đáp ứng kịp thời trong những năm tới. Hiện nay, xuất hiện tình hình thiếu lao động cho ngành, sự biến động lao động của các doanh nghiệp đã làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành hàng, do đó cơ quan cấp phép đầu tư cần có những thông tin mang tính khuyến cáo về tình hình lao động, để các nhà đầu tư có thể định hướng đầu tư cho phù hợp.
- Có những chính sách ưu tiên đối với ngành hàng do việc sử dụng nhiều lao động như đất đai xây dựng nhà ở công nhân, phương tiện đi lại... để giảm những khó khăn cho các nhà đầu tư, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm, giảm bớt những ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội...
- Khuyến khích đầu tư sản xuất nguyên vật liệu phụ trợ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm may mặc, nâng cao giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản phẩm. Việc phát triển ngành dệt, may cần phải được sự hỗ trợ, gắn với sự phát triển một số ngành, lĩnh vực như quy hoạch phát triển diện tích trồng bông xơ, phát triển sản xuất các sản phẩm phụ liệu cho ngành may như chỉ may, nhãn dệt, goòng trần, dây kéo, nút... Các loại hoá chất tẩy nhuộm để thay thế hàng nhập khẩu, thiết bị phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bao bì...

Đối với lĩnh vực giày dép, khó khăn lớn nhất hiện nay của ngành giày dép là phải phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu (nguyên liệu nhập khẩu của của ngành chiếm tới 60%) trong khi tiềm năng cung cấp nguyên liệu này ở trong nước chưa được phát huy và tận dụng triệt để. Do đó, giải pháp cho ngành hàng này đó là:

- Đồng Nai là địa phương có ngành giày dép phát triển, tuy nhiên phát triển chủ yếu các doanh nghiệp ĐTNN. Là ngành có khả năng cạnh tranh nên các doanh nghiệp trong nước cần tập trung đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu, đổi mới công nghệ phù hợp để mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Khai thác, tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệu trong nước (về da, cao su...) tăng hàm lượng nội địa hóa của sản phẩm da giày nhằm tăng thêm giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản phẩm và tận hưởng ưu đãi thuế quan (GSP) khi xuất qua thị trường Mỹ... Đối với các doanh nghiệp Nhà nước cần nghiên cứu sản phẩm giày dép sản xuất nguyên liệu trong nước để chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo phong cách riêng về sản phẩm của mình.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển ngành giày dép, để nâng cao tay nghề về thiết kế mẫu mã, sử dụng công nghệ hiện đại... nâng cao năng suất lao động trong ngành, tăng khả năng cạnh tranh. Hiện nay trên địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam chưa có cơ sở đào tạo nghề về lĩnh vực này, trong khi đó Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất giày dép so với cả nước.

III.3.6. Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic 

1. Định hướng

Công nghiệp hoá chất là ngành thuộc nhóm vừa sản xuất tư liệu sản xuất, vừa sản xuất tư liệu tiêu dùng và đòi hỏi có đầu tư lớn về vốn và thiết bị, công nghệ, thời gian thu hồi vốn kéo dài và là ngành có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Do đó cần được ưu tiên, khuyến khích đầu tư các dự án ít ô nhiễm, đầu tư vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, thay thế nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu.
Phát huy các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, tận dụng và khai thác có hiệu quả tiềm năng trong nước, nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả đầu tư. Phối hợp với các địa phương trong vùng, để định hướng phát triển có chọn lọc, phân công lao động hợp lý và xây dựng hệ thống chính sách khuyến khích phát triển.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng của ngành, mối quan hệ vùng, định hướng phát triển ngành công nghiệp hoá chất, cao su plastic thời gian tới tập trung vào một số nhóm sản phẩm chính như sau:

1.1. Phát triển các sản phẩm hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Nhu cầu các sản phẩm hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp rất lớn (phân bón các loại trên 6 triệu tấn/năm), thời gian qua các sản phẩm này phát triển rất mạnh, tuy nhiên còn phải nhập khẩu một khối lượng đáng kể (phân bón nhập trên 50%), để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng Nai cũng là một trong những địa phương có nhiều nhà máy sản xuất các sản phẩm hoá chất phục vụ nông nghiệp có quy mô lớn (tiêu thụ trong vùng và cả nước) như phân bón (trên 300.000 tấn/năm), thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y (trên 6.000 tấn/năm), do đó định hướng tiếp tục khích khích phát triển mạnh các sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là các lĩnh vực công nghệ sinh học, vi sinh...
1.2. Phát triển các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp.
Hiện nay vẫn còn rất nhiều các sản phẩm hoá chất, cao su, nhựa... phục vụ sản xuất công nghiệp Việt Nam còn phải nhập khẩu, trong khi đó nhu cầu cho sản xuất công nghiệp ngày càng tăng và ngày càng đa dạng, phong phú. Định hướng tiếp tục phát triển các sản phẩm, tập trung vào nhóm các sản phẩm hoá chất vô cơ (các loại A xít vô cơ), sản phẩm điện hoá (pin, ắc quy...), các sản phẩm cao su (joăng, vỏ ruột xe...), các sản phẩm nhựa (bột nhựa, hạt nhựa, phụ gia, hoá dẻo, bao bì công nghiệp, các sản phẩm nhựa kỹ thuật...)... nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp trong nước, thay thế nhập khẩu và hướng tới  gia tăng kim ngạch xuất khẩu.
1.3. Phát triển các sản phẩm tiêu dùng.
Các sản phẩm tiêu dùng của ngành hết sức đa dạng, phong phú như hoá mỹ phẩm, chất tẩy rửa, thuốc chữa bệnh, sản phẩm cao su, đồ nhựa gia dụng các loại... So với thành phố Hồ Chí Minh thì lĩnh vực này ở Đồng Nai phát triển còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với định hướng phát triển ngành hàng của thành phố và tiềm năng phát triển của ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời gian tới ngoài việc tiếp tục phát triển các sản phẩm hiện có, tập trung khuyến khích phát triển các sản phẩm như thuốc chữa bệnh, săm lốp các loại, các sản phẩm nhựa như bao gói, nhựa gia dụng cao cấp và các sản phẩm tiêu dùng cao cấp khác.
2. Mục tiêu 

Hóa chất là ngành công nghiệp đang phát triển và nhu cầu về sản phẩm của ngành luôn tăng cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sản phẩm của ngành đa dạng và phong phú. Tiềm năng để phát triển hóa chất của tỉnh lớn, do nằm giữa vùng tài nguyên, khoáng sản đa dạng, cao su và nguồn nguyên liệu thực vật phong phú của các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Căn cứ vào những phân tích nhu cầu trong nước và thị trường tiêu thụ, mục tiêu cụ thể của ngành như sau:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	CN Hoá chất
	4.566
	9.183
	16.919
	15
	15,6
	13

	Tỷ trọng (%)
	11,5
	11
	10,1
	
	
	


Mục tiêu của ngành công nghiệp hoá chất là tiếp tục khai thác hết năng lực sản xuất phân bón, xà bông, chất tẩy rửa, dược phẩm, thuốc thú y, săm lốp xe các loại... đa dạng hoá các sản phẩm phục vụ sản xuất công, nông nghiệp và tiêu dùng, duy trì mức tăng trưởng ổn định, cụ thể:

2.1. Tăng trưởng GTSXCN

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 15,6%/năm, trong đó:

+ Giai đoạn 2001 – 2005: 16,2%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 15,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 13,0%/năm.

2.2. Cơ cấu

Cơ cấu của ngành giai đoạn 2001 – 2005 ổn định mức 11,5 – 12% so với toàn ngành, dự báo tỷ trọng ngành đến năm 2005 là 11,5%. Với định hướng ưu tiên phát triển về chiều sâu của ngành và phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn, dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần xuống còn 11% năm 2010 và 10,1% năm 2015.

2.3. Các dự án thu hút đầu tư

Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:

- Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm phân bón các loại (phân lân, NPK...).

- Các dự án đầu tư vào sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y...). 

- Kêu gọi đầu tư vào các dự án sản xuất các sản phẩm vi sinh, ứng dụng công nghệ sinh học (phân bón, men...).

- Đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm hoá chất cơ bản (các loại Axít vô cơ HCl, H2SO4, NaOH...) phục vụ sản xuất phân lân, giấy, xử lý nước...
- Các dự án sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu cao su trong nước (săm lốp, cao su kỹ thuật, cao su tấm kỹ thuật, đệm sốp...), các dự án sản xuất cao su nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến cao su.
- Thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng cao cấp (dụng cụ gia đình...), dự án sản xuất nhựa kỹ thuật cao (bánh răng, chi tiết máy móc thiết bị điện tủ, khuôn mẫu...) và các dự án sản xuất các trang thiết bị bằng nhựa cho xây dựng (thùng hàng, balet, panel, coppha, ốp trần, tường...).
- Khuyến khích đầu tư vào dự án công nghệ cao, vật liệu mới (composit, cao su tổng hợp, cao su chịu dầu, nhiệt, nhựa PVC, polyme nhũ tương...).
2.4. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 1.490 tỷ đồng (tương đương với 130 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 4.980 tỷ đồng (tương đương khoảng 430 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 8.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 740 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

3. Giải pháp 

Ngành công nghiệp hoá chất tập trung nhiều doanh nghiệp nhà nước (QDTW), tiêu thụ chủ yếu nội địa, tiềm năng thị trường trong nước khá lớn, sản phẩm được quản lý theo chuyên ngành và hiện tại đều có mức thuế suất thấp để nhập khẩu do trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu, do đó giải pháp cần tập trung:

- Đầu tư chiều sâu và kết hợp đầu tư mới theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất. Hiện nay các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhìn chung có công nghệ khá hiện đại, sản phẩm sản xuất ra đảm bảo chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cũng như thay thế nhập khẩu. Đối với các doanh nghiệp trong nước nhìn chung sản xuất chất lượng đã có nâng cao, tuy nhiên tình trạng thiết bị công nghệ nhìn chung đã lại hậu, sản xuất với giá thành cao, do đó cần tập trung nâng cao chất lượng hạ giá thành để cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

- Giữ vững thị trường trong nước và xuất khẩu, tiếp tục phát triển thị trường mới, chú trọng công tác tiếp thị, phương thức bán hàng nhất là những sản phẩm phục vụ nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Hiện nay nhiều sản phẩm hoá chất quan trọng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bột giặt, hoá mỹ phẩm, sản phẩm cao su tiêu dùng... đang có thị trường và chiếm giữ thị phần trong nước khá lớn, do đó giữ được thị phần và phát triển thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu là một trong những giải pháp hết sức quan trọng khi hàng rào bảo hộ của nhà nước dần được xoá bỏ.

- Ngành công nghiệp hóa chất là ngành đòi hỏi chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, cần nhiều đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành. Do đó, để tăng năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế, một trong những giải pháp cho ngành công nghiệp hoá chất đó là công tác khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ, quản lý chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hóa định mức tiêu hoa vật tư, công nghệ tiên tiến... là giải pháp cho cả trước mắt và lâu dài.
- Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp hoá chất, tuy nhiên để đảm bảo phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, cần có sự giám sát nghiêm ngặt các dự án sản xuất hoá chất thu hút đầu tư trong thời gian tới. Xây dựng khu công nghiệp mang tính chuyên ngành, hoặc xác định các loại dự án sản xuất sản phẩm hoá chất được thu hút đầu tư vào từng khu vực trong khu công nghiệp, để hạn chế tác động môi trường và thuận tiện trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư. Kiên quyết không thu hút đầu tư các dự án có ảnh hưởng đến môi trường nằm trong các đô thị, gần khu dân cư tập trung.
III.3.7. Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ
1. Định hướng

Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ mộc tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng là một trong những ngành nghề mang tính truyền thống của địa phương. Trong những năm qua, với việc phát huy mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất, trong đó có thu ‎hút đầu tư nước ngoài, ngành chế biến gỗ và sản xuất hàng mộc của Đồng Nai không ngừng phát triển, đóng góp một phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Định hướng phát triển ngành thời gian tới tập trung:

- Phát huy năng lực chế biến của ngành, tiếp tục phát triển ngành chế biến hàng mộc và sản xuất đồ gỗ, phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, tận dụng nguồn nguyên liệu rừng trồng, đẩy mạnh xuất khẩu. 
- Khuyến khích phát triển mạnh các cơ sở sản xuất, chế biến hàng mộc ở các khu vực nông thôn, các làng nghề truyền thống, tạo việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
2. Mục tiêu

Ngành công nghiệp chế biến gỗ những năm gần đây, do đầu tư và phát triển mạnh của khu vực đầu tư nước ngoài, tham gia xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tận dụng cơ hội thực hiện Hiệp định thương mại Việt – Mỹ nên tăng trưởng nhanh. Dự báo những năm tới, ngành tiếp tục phát huy năng lực đã đầu tư để duy trì tăng trưởng, cụ thể:
	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	CN CB Gỗ 
	1.989
	4.000
	7.361
	15
	26,5
	13

	Tỷ trọng (%)
	5
	4,8
	4,4
	
	
	


2.1. Tăng trưởng GTSXCN

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 26,5%/năm, trong đó:

+ Giai đoạn 2001 – 2005: 39,2%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 15,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 13,0%/năm.

Giai đoạn 2001 – 2005, sau một thời kỳ tăng chậm (1996 – 2000 tăng bình quân 9,9%/năm) ngành bắt đầu gặp nhiều thuận lợi về thị trường xuất khẩu (thị trường Mỹ), nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nên tốc độ tăng trưởng rất nhanh, bình quân đạt 39,2%/năm. Giai đoạn sau 2006, với việc phát huy năng lực đầu tư, ổn định sản xuất và duy trì thị trường tiêu thụ, do đó dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn, bình quân đạt 13 – 15%/năm.
2.2. Cơ cấu

Cơ cấu của ngành giai đoạn 2001 – 2005 ổn định mức khoảng 5% so với toàn ngành. Với định hướng tập trung phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn, dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần xuống còn 4,8% năm 2010 và 4,4% năm 2015.

2.3. Các dự án thu hút đầu tư

- Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất các sản phẩm bàn ghế xuất khẩu và các đồ dùng sinh hoạt khác (giường, tủ, kệ, dụng cụ nhà bếp...).

- Sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu (tàu thuyền, máy bay, xe máy, giá đỡ sản phẩm...).

- Các dự án sản xuất sản phẩm đồ mộc gia dụng phục vụ xuất khẩu (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí nội, ngoại thất...).

- Các dự án sản xuất trang thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ...).
- Đầu tư sản xuất các sản phẩm bằng gỗ khác phục vụ trong nước và xuất khẩu (dụng cụ âm nhạc, trang thiết bị trường học...). 

- Các dự án sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu tre, nứa... (đũa, ván gép thanh, hàng đan lát thủ công mỹ nghệ...).
2.4. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 405 tỷ đồng (tương đương với 35 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 1.170 tỷ đồng (tương đương khoảng 100 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 1.680 tỷ đồng (tương đương khoảng 150 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

3. Giải pháp 

Ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc hiện nay thị trường xuất khẩu đóng một vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển, trong đó vấn đề mở rộng thị trường, nguồn nguyên liệu là một trong những khó khăn cho ngành thời gian tới. Do đó cần tập trung một số giải pháp:
- Nguồn nguyên liệu trong nước đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, một trong những thách thức lớn hiện nay đối với các doanh nghiệp chế biến lâm sản để mở rộng thị trường xuất khẩu đó là làm thế nào để có chứng chỉ rừng (FSC). Muốn có FSC phải có quá trình quản lý từ nguồn gốc gỗ rừng đến khâu khai thác và chế biến, quản lý rừng bền vững. Khách hàng Châu Âu, Bắc Mỹ... đều không muốn mua hàng không có FSC, hoặc chấp nhận mua nhưng với giá giảm 10-15%. Do đó cần phát huy vai trò của Hiệp hội chế biến lâm sản tỉnh Đồng Nai trong việc nghiên cứu vấn đề về đầu tư trồng rừng hoặc liên kết với các lâm trường có rừng để cùng quản lý tốt, có nguồn nguyên liệu ổn định, giá rẻ, đạt tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ rừng.

- Liên kết, phối hợp, hợp tác giữa các doanh nghiệp chế biến trong việc phân công sản xuất, chuyên môn hóa sản xuất để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng những lô hàng có khối lượng lớn mà bản thân 1 doanh nghiệp không thể đảm đương.

- Đầu tư chiều sâu, từng bước đổi mới công nghệ phù hợp, tổ chức quản lý tốt để sản xuất những sản phẩm có sức cạnh tranh cả về số lượng và chất lượng. Thị trường xuất khẩu hàng mộc cao cấp đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và độ tinh xảo của sản phẩm và độ bóng bề mặt.
- Tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tận dụng ưu đãi về thuế, giá cả... đối với nguồn nguyên liệu từ các nước ASEAN để giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm. Chuyển hướng sản xuất các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay.
III.3.8. Ngành công nghiệp giấy
1. Định hướng

Ngành giấy Việt Nam được xác định là ngành có khả năng cạnh tranh thấp, do chất lượng thấp nhưng giá bán lại cao. Các nhà máy sản xuất giấy sản xuất các sản phẩm chủ yếu là  giấy in báo, giấy viết và giấy photocopy... trong khi đó hàng năm chúng ta vẫn phải nhập 200.000 tấn giấy chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Việt Nam chủ yếu nhập giấy thành phẩm từ Đài Loan (chiếm 46%), Indonesia (10%), Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc... trong khi đó thị trường bột giấy chủ yếu của Việt Nam là Đức, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore...

Đồng Nai là một tỉnh có 2 nhà máy sản xuất giấy lớn của Trung ương chuyên sản xuất các sản phẩm giấy in báo, giấy photocopy và giấy viết. Doanh nghiệp địa phương chỉ có 1 nhà máy sản xuất bao bì carton, doanh nghiệp ĐTNN có 3 đơn vị sản xuất sản phẩm bao bì. Ngoài ra còn một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh sản xuất thùng carton, giấy vàng mã... Do đó định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới tiếp tục đầu tư chiều sâu, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tiềm năng về nguyên liệu trong nước... để tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

2. Mục tiêu

Với mục tiêu tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, đứng vững trong hội nhập, dự báo những năm tới, ngành tiếp tục đầu tư để duy trì tăng trưởng, cụ thể:

	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	CN Giấy
	1.481
	2.498
	4.024
	12
	13,4
	10

	Tỷ trọng (%)
	3,6
	3,0
	2,4
	
	
	


2.1. Tăng trưởng GTSXCN

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 13,4%/năm, trong đó:

+ Giai đoạn 2001 – 2005: 14,8%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 13,4%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 12,0%/năm.

Giai đoạn 2001 – 2005, các doanh nghiệp sản xuất giấy đã đẩy mạnh đầu tư, khai thác nguồn nguyên liệu trong nước, hạ giá thành sản phẩm... nên sản xuất tiếp tục phát triển ổn định, bình quân tăng trưởng 14,8%/năm. Từ sau 2005, với việc tiếp tục đầu tư và duy trì thị trường tiêu thụ, dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12 – 13%/năm.

2.2. Cơ cấu

Cơ cấu của ngành giai đoạn 2001 – 2005 ổn định mức khoảng trên 3% so với toàn ngành. Dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần xuống còn 3% năm 2010 và 2,4% năm 2015.

2.3. Các dự án thu hút đầu tư

- Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất các sản phẩm giấy các loại (giấy in báo, giấy viết, carton...).

- Sản xuất chế biến các sản phẩm từ giấy (bao bì giấy, bao gói hàng, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm giấy...).

2.4. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 632 tỷ đồng (tương đương với 55 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 2.170 tỷ đồng (tương đương khoảng 190 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 3.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 320 triệu USD theo giá quy đổi 1994).
3. Giải pháp 

Ngành công nghiệp giấy Đồng Nai tuy rất ít doanh nghiệp, nhưng tập trung chủ yếu các doanh nghiệp nhà nước, sản xuất và cung ứng một khối lượng giấy chiếm thị phần lớn trên 30% trong cả nước, nhất là giấy in báo, giấy in. Là một trong những ngành gặp khó khăn lớn trong trong tiến trình hội nhập, do đó giải pháp cho ngành cần tập trung:

- Sản phẩm của ngành giấy những năm tới chủ yếu đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, do đó trước mắt cần tiếp tục duy trì năng lực sản xuất ở mức độ cao để đáp ứng nhu cầu trong nước. 

- Tập trung đầu tư dứt điểm các dự án đã được phê duyệt để huy động kịp thời năng lực sản xuất. Hiện nay trên cả nước tình hình bột giấy mất cân đối nghiêm trọng, do đó cần phát huy tối đa dây chuyền đầu tư sản xuất bột giấy để hạn chế nhập khẩu, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Xét trên giác độ cả nước cần nhanh chóng cân đối lượng bột giấy và việc đầu tư sản vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy.

- Về công nghệ, cần đầu tư nâng cấp chất lượng các mặt hàng đang giữ thị phần hiện nay như giấy in báo, giấy in để nâng cao tính cạnh tranh với hàng nhập khẩu. 
- Nghiên cứu sử dụng đa dạng nguyên liệu, chú ý cây thân thảo, phế liệu nông nghiệp, giấy thải các loại. Ưu tiên giải pháp công nghệ sạch, giải quyết tồn tại về ô nhiễm, giảm thiểu chất thải môi trường.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) đối với các lĩnh vực tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, xác định thêm các loài, giống cây có  năng suất và chất lượng bột giấy cao... để sản xuất giấy đạt hiệu quả cao nhất.

- Ngành sản xuất giấy là ngành đòi hỏi đầu tư lớn, thu hồi chậm, không hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, do đó để giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, kiến nghị cho phép doanh nghiệp được sử dụng các khoản nộp ngân sách để trả nợ vay, giảm chi phí lãi vay và rút ngắn thời gian đầu tư.

- Hiên nay trên địa bàn có 2 doanh nghiệp sản xuất bao bì carton với công suất 2 nhà máy trên 40.000 tấn/năm (Bao bì Biên Hòa và Ojitex) và một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thị trường tiêu thụ chủ yếu khu vực vùng kinh tế trọng điểm. Tuy có khả năng cạnh tranh nhưng hiện nay sản phẩm này có xu thế bảo hoà trong Vùng, công ty Ojitex sản xuất mới đạt 30% công suất. Do đó, kiến nghị cần khuyến cáo và hạn chế đầu tư mới sản phẩm này.

III.3.9. Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước

1. Định hướng

Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước là những ngành công nghiệp thuộc nhóm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung phát triển. 
Đối với lĩnh vực sản xuất điện năng, với công suất quy định và phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu hàng năm (lượng nước) do đó cần tận dụng tối đa công suất để duy trì sản lượng điện ở mức tối đa. 
Đối với cấp nước, mặc dù chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong ngành, tuy nhiên ngành cấp nước cần tiếp tục mở rộng quy mô và sản lượng để đáp ứng các nhu cầu phát triển.

2. Mục tiêu

Với mục tiêu tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, đáp ứng các nhu cầu sử dụng, dự báo những năm tới tăng trưởng:

	Danh mục 
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2005
	2010
	2015
	2006-2010
	2001-2010
	2011-2015

	Toàn ngành
	39.739
	83.465
	167.879
	16
	16,6
	15

	CN Điện, nước
	1.230
	1.400
	1.623
	2,6
	2,5
	3,0

	Tỷ trọng (%)
	3,1
	1,7
	1,0
	
	
	


2.1. Tăng trưởng GTSXCN

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2010 là: 2,5%/năm:

+ Giai đoạn 2001 – 2005: 2,3%/năm.

+ Giai đoạn 2006 – 2010: 2,6%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 3,0%/năm.

2.2. Cơ cấu

Dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần từ 6,1% năm 2000, xuống còn 3,1% năm 2005, 1,7% năm 2010 và 1,0% năm 2015 do các ngành công nghiệp khác có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn.
2.3. Các dự án thu hút đầu tư

Các dự án đầu tư của ngành chủ yếu tập trung đầu tư mở rộng công suất các nhà máy nước, hệ thống cấp nước phụ vụ sản xuất và tiêu dùng. Các dự án sản xuất điện năng từ nguồn nhiên liệu như khí ga, dầu Diesel.

2.4. Vốn đầu tư

Nếu không tính thu hút các dự án sản xuất điện năng, dự báo nhu cầu vốn cho đầu tư cho hệ thống cấp nước như sau:

- Vốn đầu tư giai đoạn 2004 – 2005 khoảng 145 tỷ đồng (tương đương với 13 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 184 tỷ đồng (tương đương khoảng 16 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 245 tỷ đồng (tương đương khoảng 22 triệu USD theo giá quy đổi 1994).

3. Giải pháp 

Hiện nay, nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt tăng khá cao, bình quân những năm qua ngành sản xuất và phân phối nước tăng 15 – 16%/năm. Để đáp ứng nhu cầu về cung cấp nước cho sản xuất và tiêu dùng, các giải pháp của ngành tập trung tăng cường đầu tư hệ thống sản xuất và phân phối nước, đáp ứng các nhu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng. Tiếp tục đầu tư thiết bị hiện đại để nâng công suất, chất lượng và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên nước, giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả đầu tư.
phần Iv
những giảI pháp và chính sách thực hiện quy hoạch 

phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đến năm 2010, có tính đến năm 2015.
Sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai phụ thuộc rất nhiều nhân tố, trong đó có những nhân tố vượt ngoài tầm quản lý và điều hành của địa phương. Do đó, để ngành công nghiệp của Đồng Nai phát triển vững chắc, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả và chủ động, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, đòi hỏi cần phải có những giải pháp và cơ chế chính sách đồng bộ, tổ chức điều hành một cách linh hoạt, tác động của nhà nước từ trung ương đến địa phương. 
Xuất phát từ phân tích trên, Ngành Công nghiệp Đồng Nai đề xuất một số giải pháp, cơ chế chính sách chung (tầm vĩ mô) để cùng với những biện pháp cụ thể của Địa phương và các doanh nghiệp hình thành một hệ thống các giải pháp tối ưu cho việc thực hiện phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV.1. những giải pháp và chính sách
IV.1.1. Tăng cường công tác Quy hoạch phát triển công nghiệp từ Trung ương đến địa phương và vùng lãnh thổ.
Định hướng quy hoạch phát triển là một trong những công cụ quản lý vĩ mô, tăng cường công tác quy hoạch là một trong những giải pháp quan trọng trong việc phát triển công nghiệp theo đúng định hướng, phát huy được tiềm năng, thế mạnh tổng hợp của địa phương, vùng và cả nước. Do đó cần tăng cường xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên phạm vi cả nước, các Vùng kinh tế và các địa phương.

Thực tế công tác quy hoạch phát triển công nghiệp nói chung hiện nay chưa thực sự phát huy tác dụng làm cơ sở cho định hướng phát triển ngành công nghiệp. Công tác xây dựng quy hoạch các ngành công nghiệp chủ lực từ trung ương đến địa phương chưa được kịp thời, phù hợp với xu thế phát triển, chất lượng của công tác quy hoạch chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch chưa được coi trọng. Quy hoạch giữa trung ương và địa phương chưa có sự đồng bộ, thống nhất, còn bị phân chia bởi địa giới hành chính.

Để góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp cần tăng cường công tác quy hoạch từ trung ương đến địa phương, xây dựng chiến lược phát triển cho từng ngành hàng, từng nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của cả nước cũng như của từng địa phương. Tổ chức triển khai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo quy hoạch... có như vậy mới có sự phối kết hợp tổ chức thực hiện, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp. 

IV.1.2. Giải pháp, chính sách về đầu tư và thu hút đầu tư 

Với mục tiêu về phát triển công nghiệp đã xây dựng, trong đó nhu cầu về vốn đầu tư cho phát triển ngành công nghiệp là rất lớn. Ngoài việc đầu tư trực tiếp cho phát triển các sơ sở sản xuất công nghiệp, cần tập trung đầu tư phát triển một cách đồng bộ cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp. Giải pháp này là giải pháp cơ bản và lâu dài trong việc phát triển ngành công nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp. Do đó những giải pháp, chính sách đầu tư cần tập trung:

1) Tuyên truyền rộng rãi chủ trương chính sách về phát triển công nghiệp trên địa bàn.

- Cần tổ chức công khai hoá công tác quy hoạch phát triển ngành, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Tư vấn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, trên cơ sở các danh mục ngành nghề, sản phẩm ưu tiên đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư, cấp phép... cần có những thông tin mang tính khuyến cáo để giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có thông tin về lĩnh vực đầu tư dự kiến, hạn chế được những rủi ro và lãng phí trong đầu tư.

2) Hỗ trợ đầu tư chiều sâu cho các doanh nghiệp Nhà nước.

- Đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn. 
- Ưu tiên nguồn vốn ưu đãi cho các dự án đầu tư sản phẩm công nghiệp chủ lực, ngoài những chính sách chung của nhà nước Tỉnh cần có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các DNNN thực hiện các chương trình nghiên cứu cải tiến công nghệ, nhằm khuyến khích các cá nhân trong các doanh nghiệp nhà nước tham gia nghiên cứu công nghệ mới.

3) Xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực cho từng giai đoạn, trong đó tập trung vào các chính sách hỗ trợ:

- Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

- Hỗ trợ thiết kế sản phẩm, lựa chọn và chuyển giao công nghệ.
- Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu công nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

4) Xây dựng lộ trình chọn lọc, phân loại các dự án thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

- Trên cơ sở rà soát mục tiêu, ngành nghề kinh doanh từng khu công nghiệp, xác định lại ngành nghề thu hút đầu tư vào từng khu công nghiệp theo thứ tự ưu tiên cho các dự án công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao... từng bước hạn chế các dự án có công nghệ sản xuất gây nhiều ô nhiễm, các dự án sử dụng nhiều lao động trong các khu đô thị. 
- Nghiên cứu xây dựng đề án thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để quy định, triển khai lộ trình thu hút đầu tư đối với từng ngành nghề, từng loại dự án và tiêu chí bố trí dự án vào khu công nghiệp để đảm bảo nâng cao chất lượng dự án đầu tư.
5) Thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Hiện nay, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp do các Công ty kinh doanh hạ tầng đầu tư, theo quy định hiện nay các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng gần như toàn quyền trong việc lựa chọn, mời gọi dự án đầu tư. Vì mục tiêu kinh doanh, nên trước mắt các Công ty kinh doanh hạ tầng sẽ quan tâm nhiều đến diện tích đất cho thuê mà ít quan tâm đến các vấn đề về ngành nghề, vốn đầu tư, công nghệ, lao động... Do đó, thực hiện tốt giải pháp này, sẽ thu hút được những dự án theo đúng định hướng, hạn chế những vấn đề khó khăn, tồn tại phát sinh.
6) Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phát triển công nghiệp.

- Cần đặc biệt quan tâm và tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trong các KCN tập trung, cụm công nghiệp, đồng bộ với tiến độ xây dựng cơ sở  hạ tầng ngoại khu gồm điện, nước, thông tin, các dịch vụ kỹ thuật. 
- Chú trọng việc xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp như nhà ở công nhân, bệnh viện, trường học, trung tâm đào tạo nghề, khu thương mại, khu vui chơi giải trí và khu dân cư, để thu hút nhiều dự án vào các KCN và tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh các dự án đầu tư.
7) Nghiên cứu hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành.

- Xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành, nhất là các khu công nghiệp chuyên ngành mũi nhọn, nhằm xây dựng chính sách ưu đãi riêng cho từng chuyên ngành và hạn chế những ảnh hưởng về môi trường trong việc phát triển các khu công nghiệp đa ngành.
- Để tạo thêm sức hấp dẫn thu hút đầu tư đề nghị cho tổ chức thí điểm mô hình khu công nghiệp do nhà nước đầu tư hạ tầng và cho thuê lại không vì mục đích kinh doanh, để đảm bảo phí sử dụng hạ tầng có tính cạnh tranh cao, chủ đầu tư có thể giao cho ban Quản lý các KCN và mô hình này trước mắt ưu tiên thu hút các nhà đầu tư trong nước và những lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, kỹ thuật cao, các khu công nghiệp ở các địa bàn khó khăn.
8) Phát triển cụm công nghiệp, dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp.

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nhà ở công nhân, nhất là lĩnh vực thu hút nhiều lao động như măy mặc, giày dép... 
- Hỗ trợ về vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp làm dịch vụ phục vụ đưa rước công nhân trên địa bàn, dịch vụ trong khu công nghiệp... để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập và phát triển.

9) Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến tinh, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, các lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, điện tử, vật liệu mới, các ngành có lợi thế cạnh tranh gắn với công nghệ hiện đại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
- Đẩy mạnh việc vận động và xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung hướng thu hút vào các tập đoàn lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu... Các nhà đầu tư vào các ngành nghề mũi nhọn như cơ khí chế tạo, công nghiệp điện điện tử, lĩnh vực công nghệ cao, vật liệu mới. Xây dựng danh mục dự án cần tập trung xúc tiến kêu gọi đầu tư, tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, phân loại các dự án đầu tư nước ngoài để có những biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính.

10) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn.

- Để đẩy mạnh việc phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, phát huy nội lực, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn theo chủ trương của Đảng và nhà nước, cần nhanh chóng hình thành quỹ khuyến công từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động sự đóng góp của của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước... tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động phát triển các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên địa bàn nông thôn.

- Củng cố và phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xây dựng hệ thống giải pháp hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, vốn chuẩn bị đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp thị, phát triển thị trường... từ các nguồn quỹ khuyến công.

- Xây dựng chương trình cơ khí phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Tăng cường chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Chính sách hỗ trợ về vay vốn, thuế thu nhập và thị trường. Chính sách về khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới phục vụ chế tạo thiết bị cơ khí nông nghiệp và chế biến nông, lâm sản.
11) Các giải pháp đối với doanh nghiệp.

Ngoài những giải pháp trên, về phía doanh nghiệp cần:

- Tận dụng và phát huy năng lực hiện có để phát huy hết công suất máy móc thiết bị và hiệu quả đầu tư. Nghiên cứu đầu tư công nghệ phù hợp với khả năng của đơn vị mình, đảm bảo hiệu quả cao nhất. 
- Nhanh chóng triển khai xây dựng các dự án đầu tư trên cơ sở chiến lược sản phẩm của đơn vị mình để tận dụng thời gian bảo hộ của nhà nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Chủ động tìm kiếm nguồn vốn thông qua nhiều hình thức như cổ phần, vay tín dụng, kêu gọi đầu tư, hợp tác sản xuất...

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đó là nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp. Hiện nay, vốn đầu tư của ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao là nguồn vốn từ ĐTNN (chiếm trên 70%) tổng vốn đầu tư toàn ngành. Do đó trong những năm tới, để ngành công nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát triển, vấn đề huy động vốn cả trong và ngoài nước là hết sức quan trọng. Để giải quyết vấn đề này, việc huy động vốn đầu tư cho phát triển cần có những chính sách và giải pháp tích cực và bố trí sử dụng có hiệu quả bao gồm: 

1) Nguồn vốn ngân sách
- Phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương về quản l‎ý kinh tế và ngân sách, nhằm tăng cường nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và công nghiệp nói riêng. 
- Nguồn vốn ngân sách chủ yếu tập trung cho việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đường, điện, nước, thông tin liên lạc...) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư. ưu tiên các dự án phát triển hạ tầng, dịch vụ xã hội (nhà ở công nhân, trường học, dạy nghề...). 
- Ưu tiên nguồn vốn ưu đãi cho các dự án đầu tư sản phẩm công nghiệp chủ lực, hỗ trợ thực hiện các chương trình nghiên cứu phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và đầu tư, phát triển công nghiệp nông thôn, cải tiến công nghệ, nhằm khuyến khích các cá nhân trong các doanh nghiệp nhà nước tham gia nghiên cứu công nghệ mới.

2) Nguồn vốn tín dụng
Vốn tín dụng bao gồm cả tín dụng ưu đãi của Nhà nước (ODA), quỹ hỗ trợ phát triển của tỉnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn là những nguồn hết sức quan trọng. Hiện nay, riêng đối với nguồn vốn tín dụng thương mại tương đối dồi dào, đủ đáp ứng các nhu cầu phát triển. Để khai thác và giải ngân được nguồn này, hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng cần căn cứ vào chương trình phát triển công nghiệp, tiếp cận với các doanh nghiệp xây dựng có chương trình đầu tư một cách cụ thể để thẩm định và cho vay theo từng dự án. Các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng dự án, phương án kinh doanh có hiệu quả và khả thi, lựa chọn mục tiêu đầu tư, phối hợp tổ chức tín dụng để bố trí và sử dụng nguồn tín dụng một cách hợp lý và hiệu quả. 

3) Nguồn thu hút đầu tư trong nước

Ngoài các nguồn vốn từ ngân sách và nguồn vốn tín dụng, một nguồn vốn hết sức quan trọng đó là nguồn vốn của các doanh nghiệp trong nước, nguồn vốn trong nhân dân có nhu cầu đầu tư vào phát triển sản xuất công nghiệp. Theo đánh giá, nguồn vốn này có tiềm năng khá lớn, thời gian qua, với sự ra đời của Luật doanh nghiệp đã khuyến khích và thu hút một lượng vốn đáng kể vào phát triển công nghiệp. Để phát huy nguồn vốn này, cần tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, tạo điều để thu hút vốn đầu tư của các chủ doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh, nhất là Tp HCM về Đồng Nai đầu tư. Khuyến khích các chủ doanh nghiệp liên doanh liên kết góp vốn với nhau để tạo nên tiềm lực tài chính đủ mạnh đủ sức đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp lớn và hiện đại. Đẩy mạnh công tác cổ phần hoá, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước để thu hút thêm nguồn vốn trong nhân dân.
4) Nguồn vốn thu hút ĐTNN (FDI)
Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến trên 70% cho phát triển công nghiệp trên địa bàn, đây là nguồn hết sức quan trọng quyết định đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp của tỉnh, do đó cần có những giải pháp đồng bộ để thu hút đầu tư như giá thuê đất, thủ tục hành chính... Hoạt động tiếp thị đầu tư cần được đổi mới về phương pháp và phong cách chỉ đạo cho phù hợp với bối cảnh không còn ở giai đoạn nhà đầu tư chủ động đến, cụ thể:
- Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho thu hút đầu tư nước ngoài, cần đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động xúc tiến đầu tư, tạo lập thị trường đầu tư mới ngoài Châu á, chú trọng các tập đoàn lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu... để phát triển các lĩnh vực phụ trợ (doanh nghiệp vệ tinh). Hiện nay hầu hết vốn đăng ký ĐTNN chủ yếu là các nước Singapo, Đài loan, Hồng công và Hàn quốc là các nước trong khu vực, vốn đầu tư từ các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Nhật... còn rất ít nếu so với số vốn mà các nước này đầu tư vào các nước trong khu vực. Để làm được điều này, cần tăng cường chi ngân sách cho các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến đầu tư. Cùng với việc tiếp tục thu hút đầu tư các nhà đầu tư truyền thống ở khu vực Châu á, cần có những chuyển hướng thu hút đầu tư sang các đối tác Tây Âu, Bắc Mỹ... nhằm tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ kỹ thuật hiện đại, có hàm lượng chất xám cao.
- Cải cách cơ bản nhằm giảm thiểu và đơn giản hoá thủ tục về hành chính liên quan đến thu đầu tư nước ngoài. Hoàn thiện và cụ thể hoá quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành trung ương và địa phương trong việc quản lý các hoạt động đầu tư nước ngoài. Tăng cường kiểm tra giám sát các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thực hiện tốt nguyên tắc “một cửa, tại chỗ” trong hoạt thu hút đầu tư. 
- Tăng cường bảo vệ, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khó khăn vướng mắc và hỗ trợ các dự án đầu tư nước ngoài hiện tại và các dự án đang gặp khó khăn khi triển khai, vì các dự án đầu tư nước ngoài hiện tại là những sứ giả tốt nhất đối với thế giới. Rà soát lại các dự án đã đăng ký nhưng chưa triển khai thực hiện để khai thác tốt quỹ đất cho phát triển công nghiệp, hỗ trợ các dự án có khả năng triển khai nhưng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng.
- Việc ban hành và ưu tiên phát triển công nghiệp đầu tư nước ngoài cần nghiên cứu khi tiến hành việc bảo đảm bình đẳng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tuy tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng phải bảo đảm phát huy nội lực để phát triển độc lập và tự chủ. Đối với hình thức liên doanh cần có đủ các điều kiện để hợp tác, đảm bảo phát huy nội lực, tránh tình trạng thiếu các điều kiện về nội lực mà vẫn tham gia hợp tác liên doanh.

IV.1.3. Giải pháp về thị trường

Giải pháp về thị trường là một trong những giải pháp hết sức quan trọng cho phát triển các sản phẩm công nghiệp của ngành công nghiệp. Cần chú trọng thị trường trong nước, mở rộng thị trường khu vực và thị trường thế giới,  chú trọng thị trường truyền thống đi đôi không ngừng mở rộng thị trường mới. Thường xuyên thâm nhập, tiếp thị để có chính sách cho từng thị trường:

1) Đối với thị trường trong nước.

Với dân số 80 triệu người, các doanh nghiệp cần xác định đây là thị trường đầy tiềm năng chủ yếu tiêu thụ các loại hàng hóa tiêu dùng, vật liệu xây dựng, nông sản... Nằm ở khu vực Đông Nam Bộ, có thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ là thị trường tiêu thụ lớn các loại hàng hóa tiêu dùng: đường, giấy, đồ điện - điện tử, hàng nông sản, hàng vật liệu xây dựng, sắt thép... đồng thời cũng là thị trường cung ứng các loại hàng hóa tiêu dùng cho Tỉnh: đồ nhựa, đồ dùng gia đình, vải... Vùng đồng bằng sông Cửu Long là thị trường tiêu thụ lớn các loại hàng hóa tiêu dùng: đường, sữa, bột giặt, hàng may mặc, đồ điện- điện tử, hàng mộc, hàng vật liệu xây dựng, sắt thép, xe gắn máy, máy móc phục vụ nông nghiệp... Ngoài ra Hà nội, vùng phía Bắc các tỉnh duyên hải miền trung cũng là thị trường tiêu thụ rất quan trọng về hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, hàng vật tư sắt thép... Do đó các doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc tiêu thụ trong nước đối với những sản phẩm hàng hoá là những sản phẩm có lợi thế của địa phương so với cả nước.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, về phía Địa phương, trên cơ sở chương trình xúc tiến thương mại chung, cần nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trong việc tham gia hội chợ triển lãm trong nước theo từng chuyên ngành, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước.

2) Đối với thị trường xuất khẩu.

Ngành công nghiệp Đồng Nai xuất khẩu chiếm một tỷ trọng cao (trên 70%) trong tổng doanh số tiêu thụ. Do đó thị trường xuất khẩu là một vấn đề hết sức quan trọng hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế nước ta bước vào hội nhập với khu vực và thế giới. Ngay từ bây giờ cần có chiến lược về thị trường đối với từng ngành hàng, để khi các sản phẩm hàng hóa trong nước không còn hàng rào bảo hộ thuế quan vẫn có thể đứng vững trên thị trường thế giới. Tiếp tục củng cố và giữ vững thị trường truyền thống như: Trung quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật, Mỹ, khối EU.... Cần sớm có chính sách  thâm nhập vào các thị trường mới, trong đó chú ý thị trường trong khu vực khối ASEAN khi được hưởng các ưu đãi. Để giải quyết tốt thị trường xuất khẩu, về phía Địa phương cần tập trung vào một số vấn đề sau:

- Cung cấp thông tin thường xuyên và đầy đủ về thị trường cho doanh nghiệp, hỗ trợ thêm về môi trường pháp lý cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Cần có biện pháp cung cấp thông tin về thị trường để các doanh nghiệp có thể nắm bắt, hoạch định chiến lược thị trường cho các sản phẩm của mình.

- Tích cực tìm kiếm thị trường thông qua quan hệ ngoại giao, tổ chức đoàn ra đoàn vào khảo sát thị trường, thông tin quảng cáo. Cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác thông qua công tác đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nỗ lực tìm thị trường, bạn hàng đi đôi với việc chú ý các hoạt động quảng bá nhãn hiệu, sản phẩm... trong công tác tiếp thị cần chú ý hơn nữa việc đẩy mạnh xuất khẩu hướng tới thị trường và người tiêu dùng.

- Phát huy vai trò của cơ quan xúc tiến thương mại trong việc phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp thông tin về thị trường, hoạt động xúc tiến thương mại. Tăng cường vai trò xúc tiến thương mại của các cơ quan quản lý Nhà nước, bằng cách tổ chức phối hợp với các cơ quan đang làm chức năng xúc tiến thương mại của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá nhãn hiệu. 
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp Hội ngành nghề trong việc tìm kiếm thị trường. Việc phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong cùng hiệp hội, phát huy hơn nữa vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, lấy lợi ích chung làm mục tiêu phục vụ. 
- Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Để hỗ trợ xuất khẩu, Nhà nước đã lập quỹ khuyến khích xuất khẩu trên quy mô cả nước và sử dụng quỹ bình ổn giá trong những trường hợp cần thiết để hỗ trợ cho xuất khẩu. Tuy nhiên, trên giác độ địa phương cần có những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu nhất là đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công nghiệp Địa phương như:

+ Hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác thăm dò và tìm kiếm mở rộng thị trường, khảo sát mặt hàng xuất khẩu mới.

+ Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội chợ triển lãm, hội thảo chuyên đề.

+ Hỗ trợ trong việc lập chi nhánh, văn phòng đại điện tại các thị trường mới, thị trường có quan hệ ngoại giao với địa phương.
Về phía các doanh nghiệp: Giải pháp thị trường xuất khẩu là một trong những giải pháp quan trọng để giúp các doanh nghiệp phát triển nhanh, khi thị trường trong nước sức mua còn thấp. Sự hỗ trợ của nhà nước không thể thay thế vai trò chủ động của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Để thực hiện giải pháp này, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác nghiên cứu thị trường thế giới, vận dụng linh hoạt các hình thức thông tin, quảng cáo, Web, Internet... để giới thiệu sản phẩm của mình với thị trường thế giới. Chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ xúc tiến thương mại giỏi, am hiểu kinh doanh quốc tế và giao dịch thương mại, để có thể thâm nhập thị trường thế giới.

IV.1.4. Phát triển nguồn nhân lực

Thực tế cho thấy trình độ về nhân lực Đồng Nai tương đối thấp, trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ trọng thấp so với cả nước... Những năm gần đây, ngoài việc thiếu đội ngũ lao động có tay nghề, có kỹ thuật thì đã xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ lao động phổ thông ở một số ngành thu hút nhiều lao động như may mặc, giày dép, chế biến gỗ... Đây cũng là một trong những thách thức cho ngành công nghiệp trước tiến trình hội nhập. Trong khi đó theo mục tiêu phát triển đã xác định, nhu cầu lao động công nghiệp Đồng Nai đến năm 2010 là 600.000 lao động và năm 2005 là 300.000 lao động công nghiệp. Như vậy trong 5 năm 2001-2005 số lao động công nghiệp tăng thêm hơn 150.000 lao động và đến năm 2010 tăng thêm 450.000 lao động.
Để đáp ứng nhu cầu lao động công nghiệp đến năm 2005 và 2010 đồng thời giảm nhẹ gánh nặng về vấn đề xã hội, giáo dục... do tăng dân số cơ học, về phía Địa phương cần:

- Có chính sách tác động mạnh nâng cao trình độ dân trí và năng suất lao động trong nông nghiệp để chuyển dịch lao động nông nghiệp sang đáp ứng nhu cầu lao động công nghiệp thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến công, công nghệ sinh học, công nghiệp phục vụ nông nghiệp... 
- Nhu cầu lao động công nghiệp đòi hỏi ở cả hai mặt chất lượng và số lượng, do đó cần có kế hoạch và chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân có kỹ năng chuyên nghiệp ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chuyên gia phải vững về chính trị, có kỹ năng chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ, tin học và được trang bị cơ bản kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước, giao dịch quốc tế ... để đủ sức thẩm định chọn lựa công nghệ mới du nhập theo chuyên ngành được đào tạo và có khả năng đàm phán cùng có lợi giữa đôi bên trong quan hệ hợp đồng, hợp tác SXKD với bên ngoài.
- Thường xuyên giáo dục tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân và đồng thời có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người công nhân thông qua tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, nhất là đối với công nhân khu vực NQD và đầu tư nước ngoài.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề cho cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp, các hoạt động tham quan, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài được tỉnh chấp thuận.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách về thu hút nguồn nhân tài, chính sách nuôi dưỡng, hỗ trợ công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tương lai, quan tâm thu hút đội ngũ chuyên gia lành nghề, các nhà nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh sự hỗ trợ đó, về phía Doanh nghiệp, cần xây dựng chiến lược đào tạo lao động trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh, xác định nhân tố con người là hết sức quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp giai đoạn mới. Lao động phải đảm bảo cả 2 mặt chất lượng và số lượng, có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường.

IV.1.5. Chính sách khuyến khích phát triển khoa học - công nghệ
Vấn đề phát triển tiềm lực và chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ đối với ngành công nghiệp Đồng Nai là hết sức quan trọng, nó là nội dung cơ bản của toàn bộ quá trình đầu tư phát triển của ngành công nghiệp, là điều kiện để hiện đại hoá ngành công nghiệp và không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hiện nay các chính sách về khuyến khích phát triển khoa học công nghệ đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp. Các nội dung doanh nghiệp cần được khuyến khích đầu tư về khoa học kỹ thuật và công nghệ gồm một số lĩnh vực như mua thiết kế hoặc nghiên cứu thiết kế sản phẩm; mua công nghệ hoặc nghiên cứu thiết kế công nghệ; thuê chuyên gia tư vấn các loại về khoa học công nghệ và đào tạo; thuê các dịch vụ khoa học công nghệ như tư vấn, đào tạo, chuyển giao, thị trường; đầu tư các thiết bị nghiên cứu phát triển, kiểm tra chất lượng. Các lĩnh vực này được gọi là hoạt động nghiên cứu phát triển (gọi tắt là R&D).

ở các nước công nghiệp phát triển, các doanh nghiệp đề trích từ giá thành sản phẩm từ 5 – 7% chi phí dành cho công tác R&D, ở nước ta chi phí này chưa được đưa và chi phí hợp lý trong giá thành sản phẩm. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả chưa cao nên chi phí dành cho công tác này cũng còn nhiều hạn chế. Do đó, để hỗ trợ cho việc phát triển công nghiệp, cần nghiên cứu chính sách về tài chính cho các khoản chi phí hoạt động phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp, trước mắt có thể cho các sản phẩm chủ lực được áp dụng mức chi phí cho công tác này từ 3-5% trong giá thành và được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ.

Bên cạnh đó, đối với những sản phẩm công nghiệp chủ lực, về phía Địa phương cũng cần có những chính sách hỗ trợ một cách cụ thể từ ngân sách tỉnh những chi phí cho công tác trên, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

IV.1.6. Tăng cường hiệu quả quản lý và hiệu lực của Nhà nước
Việc tăng cường hiệu quả quản lý và hiệu lực của Nhà nước đóng một vai trò hết sức cần thiết trong quá trình phát triển công nghiệp, giúp ngành công nghiệp đi đúng quỹ đạo và đường lối mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra đó là sự phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước XHCN. Việc tăng cường sự quản lý Nhà nước thực hiện thông qua một số vấn đề có tính vĩ mô như:
1) Tăng cường công tác quy hoạch
- Tăng cường công tác rà soát và tổ chức triển khai quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thực hiện quy hoạch.

- Triển khai việc rà soát quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp chủ yếu (cơ khí, điện - điện tử, công nghiệp chế biến...) đã được quy hoạch, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung. 
- Tiếp tục xây dựng quy hoạch một số ngành công nghiệp chủ lực, ngành công nghiệp có tỷ trọng cao trong cơ cấu như công nghiệp dệt may, giày dép, công nghiệp hoá chất, nhằm xây dựng định hướng cụ thể phát triển ngành.

2) Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính

- Cải cách hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm các cấp các ngành trong giải quyết và xử lý công việc, xoá bỏ dần các tầng nấc trung gian, nhiều đầu mối chồng chéo nhau, đơn giản bớt thủ tục, giấy tờ hành chính. 
- Thực hiện tốt chính sách một cửa trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thành lập và đăng ký doanh nghiệp. 
- Khuyến khích và tạo tâm lý yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.
- Xây dựng và kiện toàn đội ngũ công chức, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn  chức danh.

3) Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý sau giấy phép đầu tư đối với DN ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các thành phần kinh tế. 
- Hiện đại hóa công nghệ DNNN, ấn định trình độ công nghệ tối thiểu để đầu tư vào địa bàn Đồng Nai đối với các thành phần kinh tế.
4) Liên kết với các Tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
- Tăng cường liên kết với các địa phương Tp Hồ Chí Minh, Bà Riạ - Vũng Tàu,  Bình  Dương... để thực hiện tốt cơ chế phối hợp có phân công, hợp tác cùng phát triển. Phối hợp cung ứng nguyên vật liệu và lao động,  mở thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường và gọi vốn đầu tư trong nước, nước ngoài. 
- Đẩy mạnh các lĩnh  vực hợp tác đã k‎ý kết giữa Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp của 2 địa phương phát triển, khai thác và tận dụng được tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương. 
- Hiện nay cơ cấu sản phẩm công nghiệp của các tỉnh trong vùng có nhiều điểm giống nhau, nhiều sản phẩm công nghiệp hiện đang phải cạnh tranh gay gắt trong Vùng. Do đó cần có sự phối hợp với các địa phương để có thể xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp cho tỉnh, phát huy được lợi thế so sánh so với các tỉnh, giảm bớt thiệt hại cho xã hội.
5) Tăng cường thực hiện các biện pháp chống hàng nhập lậu, hàng giả... xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm. 
Đây là vấn đề rất trầm trọng gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, gây nhiều khó khăn cho sản xuất nội địa, góp phần vô hiệu hóa chính sách thuế quan và phi thuế quan của Nhà nước, đồng thời làm mất uy tín của các sản phẩm có thương hiệu trên thị trường, nếu không giải quyết được vấn đề này thì tình trạng nhập lậu và làm hàng giả thì sản xuất khó phát triển. 
Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp chống hàng giả, hàng lậu... cần xử lý thật nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật như làm hàng giả, tham nhũng, cửa quyền... nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quản lý Nhà nước, tạo điều kiện môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư, phát triển sản xuất.

IV.2. một số đề xuất và kiến nghị

Ngành công nghiệp Đồng Nai phát triển trong thời gian qua, thể hiện đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành công nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai không chỉ có bó hẹp trong phạm vi địa phương, mà phụ thuộc rất nhiều về chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Do đó, với định hướng phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai thời gian tới, để đạt được mục tiêu đề ra, ngành công nghiệp Đồng Nai rất cần có sự nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung phát triển bền vững.
IV.2.1. Đối với Trung ương
1) Tiếp tục hoàn chỉnh và ổn định hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách đồng bộ (chính sách thuế, đất đai, thu hút đầu tư nước ngoài...), tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh ổn định để các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất. 

2) Hoàn thiện tổ chức quản lý vĩ mô về công nghiệp từ trung ương đến địa phương, theo hướng tập trung đầu mối để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp. Đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý, cơ chế hoạt động để phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng. Phân cấp mạnh hơn nữa về quản lý kinh tế và quản lý ngân sách nhà nước ở các địa phương, nhất là các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm.

3) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển công nghiệp trên phạm vi cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm. Tăng cường sự chỉ đạo phối hợp phát triển công nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo phát triển bền vững, hạn chế lãng phí trong đầu tư.

4) Rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới về KCN cho phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là việc sửa đổi quy chế KCN ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ. Nghiên cứu sớm ban hành cơ chế chính sách, tổ chức quản lý các cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.
5) Phân cấp mạnh hơn nữa về quản lý kinh tế và quản lý ngân sách nhà nước ở các địa phương, nhất là các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm. Nghiên cứu hệ thống chính sách hỗ trợ tài chính đối với các ngành công nghiệp trọng điểm, công nghiệp mũi nhọn, ngành công nghiệp ưu tiên và các ngành công nghiệp không hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài, nhưng đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước như cơ khí chế tạo, công nghiệp nặng, điện năng...

6) Tăng cường hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, mở thị trường mới cho ngành công nghiệp. Đối với thị trường cũ như LB Nga, Đông Âu và một số thị trường mới như Irắc, Trung cận Đông, Châu Phi... Chính phủ cần tháo gỡ những khó khăn trong cơ chế thanh toán, bảo hiểm rủi ro, cũng như tạo đầu mối hàng cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, cạnh tranh với các nước trong khu vực trên thị trường quốc tế.

7) Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ... cho các Tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm, có tỷ trọng công nghiệp lớn, tạo điều kiện cho các địa phương khác trong Vùng cùng phát triển.

8) Sớm ban hành chính sách hỗ trợ phát triển ngành cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn theo đề nghị của Bộ Công nghiệp tại quyết định số 87/2004/QĐ-BCN ngày 6/9/2004 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt đề án “Phát triển ngành cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”. Bên cạnh đó, đối với ngành cơ khí, vấn đề nghiên cứu và phát triển (R&D) là hết sức quan trọng. Để có nguồn kinh phí cho nghiên cứu và phát triển cho phép các doanh nghiệp cơ khí sản xuất không bị thua lỗ, được trích 2 - 5% doanh số cho hoạt động nghiên cứu và triển khai, chi phí này được hạch toán vào giá thành. Tiếp tục cho một số sản phẩm cơ khí chủ lực được hưởng lãi suất vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

IV.2.2. Đối với địa phương
1) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến 2010, có tính đến 2015 được điều chỉnh, trong đó xác định một số ngành công nghiệp mũi nhọn, ngành công nghiệp chủ lực cần tập trung phát triển để chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng nâng tỷ trọng các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghiệp có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao... Do đó sau quy hoạch này đề nghị UBND tỉnh cho rà soát lại quy hoạch chi tiết các ngành đã xây dựng như: 
- Công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất VLXD.
- Quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí.
- Chương trình công nghiệp điện - điện tử, công nghiệp chế biến.
- Ngoài ra cần tiếp tục xây dựng các quy hoạch như dệt may, giày dép, công nghiệp hoá chất, để có những định hướng cụ thể, chi tiết cho các ngành công nghiệp này theo định hướng chung của quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp.
2) Chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư trong nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa không có khả năng thuê đất trong các khu công nghiệp tập trung.

3) Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác di dời các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc diện phải di dời ra khỏi nội ô thành phố Biên Hoà, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp di dời có vốn đầu tư cơ sở mới, tiếp tục phát triển sản xuất.

kết luận
Công nghiệp Đồng Nai là ngành kinh tế chủ lực, đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Đồng Nai, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai nhanh và ổn định. Trong xu thế hội nhập, để ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục phát triển, việc xây dựng định hướng quy hoạch cho từng giai đoạn là rất cần thiết và cấp bách. Quy hoạch ngành công nghiệp lần này được rà soát, điều chỉnh một cách toàn diện, đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp, những khó khăn, thuận lợi trong phát triển công nghiệp, những tác động, ảnh hưởng và đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp trong thời gian qua, trong đó có các ngành công nghiệp chủ yếu.

Trên cơ sở đánh giá trên, các mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp được căn cứ vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp cả nước, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của Đồng Nai, quy hoạch vùng, ngành... và trong mối quan hệ phát triển công nghiệp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Định hướng chiến lược đã tập trung vào nâng cao chất lượng phát triển ngành công nghiệp, khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh, chuyển dịch cơ cấu nội tại ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao. Từng bước giảm dần các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động.
Sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai không chỉ bó hẹp bởi những chủ trương, chính sách của địa phương mà chịu ảnh hưởng sâu sắc của các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Do đó, quy hoạch ngành công nghiệp đã xây dựng một hệ thống giải pháp, kiến nghị những cơ chế chính sách cần nghiên cứu triển khai để ngành công nghiệp Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung phát triển vững chắc, hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Với thời gian thực hiện việc rà soát và những hạn chế về thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu trên địa bàn, một số lĩnh vực chưa có kết quả nghiên cứu cụ thể như đánh giá về công nghệ ngành công nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả đầu tư... Do đó, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót. Hy vọng rằng, với việc tiếp tục chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các Ban ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch có hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Đồng Nai ngày càng phát triển.
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